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ÔN TẬP TẬP LÀM VĂN
(TÍNH THỐNG NHẤT VỀ CHỦ ĐỀ CỦA VĂN BẢN)
 A.MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:
    1. Kiến thức:	Giúp học sinh nắm được:
           - Chủ đề là gì,phân biệt chuyện và chủ đề
           - Tính thống nhất của chủ đề :
   2.Kĩ năng:   -Luyện kĩ năng nhận diện chủ đề,tạo tính mạch lạc khi hành văn
   3.Thái độ    -Giáo dục ý thức trau dồi học tập
 B. PHƯƠNG PHÁP : Luyện đọc , nêu vấn đề,  gợi mở
 C. Chuẩn bị :
  GV: Giáo án
  HS : Ôn bài
 D.TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
  1. Ổn định lớp
  2. Bài cũ :
  3. Bài mới
 a.Giáo viên giới thiệu bài
  b.Triển khai bài
	         Hoạt động   của  thầy và trò
	          Nội dung chính

	1. Chủ đề là gì? 
 - Bức thư của bố: “mẹ tôi” trong “những tấm lòng cao cả  có chủ đề như sau: 
“Qua bức thư, bố nghiêm khắc phê phán hành vi vỗ lễ của con đối với mẹ; chỉ cho con thấy công ơn to lớn và tình thương bao la của mẹ hiền, khuyên con phải thành khẩn xin lỗi mẹ”
- Chủ đề bài thơ “Tiếng gà trưa” của Xuân Quỳnh là: Tình yêu gia đình và quê hương dào dạt trong tâm hồn người lính trẻ trên đường hành quân ra trận thời đánh Mĩ.
2. Chuyện với chủ đề
- Không được lầm lẫn giữa chuyện với chủ đề
VD: “Buổi học cuối cùng” - Đô đê
Tác giả kể chuyện : Em bé Phrăng kể lại chuyện buổi dạy học cuối cùng của thấy Ha –men ở vùng An-dát của nước Pháp bị Đức chiếm đóng.
 Chủ đề của truyện đó là : nỗi đau của nhân dân dưới ách thống trị của ngoại bang; biết yêu tiếng mẹ đẻ là yêu nước; biết giữ lấy tiếng nói của dân tộc mình là nắm được chìa khoá để giải phóng, để giành lại tự do.



3. Đại ý: 








*. Đa chủ đề: một tác phẩm có thể chỉ có một chủ đề. Một tác phẩm cũng có thể có nhiều chủ đề (đa chủ đề)
VD: Bài thơ “Ngắm trăng” (Vọng nguyệt) rút trong “Nhật kí trong tù” có chủ đề tình yêu trăng (thiên nhiên) và phong thái ung dung tự tại của người chiến sĩ cách mạng trong cảnh tù đầy.
- “Nhật kí trong tù” là một tập thơ đa chủ đề
+ Những khổ cực đày đoạ của thân tù
+ ý chí kiên cường bất khuất, lạc quan
+ Lòng khao khát tự do
+ Lòng yêu nước
+Lòng thương người
        +Tình yêu thiên nhiên
+Phong thái ung dung, tự tại
-Đó là những phẩm chất cao đẹp của người chiến sĩ vĩ đại
+ Hiện thực chế độ nhà tù tăm tối, vô nhân đạo.
- Những bộ tiểu thuyết đồ sộ hàng nghìn trang như “tam quốc chí”, “tây du kí”, “thuỷ hử”, “chiến tranh và hoà bình”… đều có đa chủ đề là một điều dễ hiểu. Nhưng có những tác phẩm quy mô nhỏ vẫn có thể có nhiều chủ đề.
VD: Truyện ngắn “cuộc chia tay của những con búp bê” của Khánh Hoài, từ nhan đề đến cốt truyện, các tình tiết đều mang tính liên kết khá chặt chẽ:
- Thuỷ và Thành đau khổ khóc suốt đêm
- Sáng sớm Thành đau buồn đi ra vườn ngồi một mình, thì em gái theo ra.
- Hai anh em chia đồ chơi
- Thành dẫn Thuỷ về trường cũ, chào giã biệt cô giáo Tâm và các bạn lớp 4B.
- Trước lúc lên xe, Thuỷ để lại cho anh trai cả hai con búp bê…. Thành nhìn theo bóng em gái rối khóc.
=> Qua đó, ta rút ra chủ đề của truyện là: 
- Sự đau khổ của tuổi thơ trước bi kịch gia đình (cha mẹ bỏ nhau)
- Tình thương yêu của anh em, của bè bạn trong bi kịch gia đình.







* Luyện tập
Bài 1: Hãy nêu xuất xứ, chủ đề của truyện ngắn “tôi đi học” của Thanh Tịnh? Hãy chỉ ra tính thống nhất về chủ đề của văn bản đó?
Gợi ý
1. Xuất xứ, chủ đề
Truyện “tôi đi học” như một trang hồi kí ghi lại những hoài niệm, kỉ niệm đẹp của tuổi thơ trong buổi tựu trường, truyện được in trong tập “Quê mẹ”, xuất bản năm 1941
“Tôi đi học” đã thể hiện những tình cảm hồn nhiên, ngây thơ và trong sáng, tâm trạng bâng khuâng, hồi hộp của một em bé trong buổi tựu trường. Em “như một con chim con đứng bên bờ tổ, nhìn quãng trời rộng muốn bay, nhưng còn ngập ngừng e sợ”
2. Tính thống nhất về chủ đề của truyện “Tôi đi học”
Truyện ngắn “tôi đi học” gồm có các chi tiết, tình tiết diễn tả tâm trạng của chú bé (nhân vật “tôi”) trong buổi tựu trường.
- Mẹ âu yếm nắm tay tôi dẫn đi tren con đường làng dài và hẹp …..
- Thấy các bạn nhỏ cầm sách vở, bút, thước… tôi rất “thèm” và đòi mẹ đưa bút thước cho cầm thử để thử sức mình.
- Thấy trường làng Mĩ Lí oai nghiêm như đình làng Hoà Ấp, đông đặc cả người, ai cũng áo quần sạch sẽ, gương mạt vui tươi sáng sủa. Lòng tôi “đâm ra …..
- Nghe tiếng trống trường dội vang, nghe ông đốc đọc tên, các học sinh mới đều khóc, còn tôi cũng nức nở theo. Nghe gọi đến tên minh, tôi “giật mình và lúng túng”, quên cả mẹ đang…….. 
- Vào ngồi trong lớp, tôi thấy một mùi hương lạ xông lên; tôi bâng khuâng ngắm nhìn xung quanh, nhìn bạn… rồi vòng tay lên bàn, nhìn thầy viết và lẩm nhẩm đánh vần đọc bài tập viết: “Tôi đi học”
=> Các chi tiết trên không chỉ thể hiện diễn biến sự việc, cảnh vật và tâm trạng nhân vật “tôi” trong buổi tựu trường mà còn gắn kết với nhau trong một thời gian (buồi sớm đầy sương thu và gió lạnh), trong ba không gian: con đường làng dài và hẹp, sân trường làng Mĩ Lí, phòng học lớp Năm. Cảnh vật và tâm trạng đều diễn biến, hoà quyện, không thừa. Ví dụ con chim nhỏ đậu trên cửa sổ lớp học rồi vụt cách bay đi.
Qua đó ta thấy tính thống nhất của chủ đề truyện “tôi đi học”: tâm trạng hồi hộp, bâng khuâng, tình cảm trong sáng hồn nhiên của tuổi thơ trong buổi tựu trường (đầu tiên của đời mình)
	1. Chủ đề là gì? 
 Là đề tài chính và đối tượng mà văn bản biểu đạt, là tư tưởng, tình cảm thể hiện trong văn bản.







2. Chuyện với chủ đề
- VD: “chuyện” và “chủ đề” của truyện “lão Hạc” là gì? 
 + Chuyện về lão Hạc- một người nông dân vì nghèo đói quá nên đã tìm đến cái chết bằng cách ăn bả chó tự tử sau khi đã bán chó, dành dụm tiền cho đứa con trai đang làm thuê ở đồn điền cao su.
 + Chủ đề: Số phận đau thương của người nông dân trong xã hội cũ và phẩm chất cao quý tiềm tàng của họ. Đồng thời truyện còn cho thấy tấm lòng yêu thương, trân trọng của nhà văn đối với người nông dân.
3. Đại ý: 
Đại ý là ý lớn trong một đoạn thơ, một tình tiết, một đoạn, một phần của truyện. Một đoạn thơ, một tình tiết, một đoạn, một phần của truyện thì chưa hình thành được chủ đề. Cần phân biệt đại ý với chủ đề.
VD: Bài thơ “Qua Đèo Ngang” của Bà Huyện Thanh Quan
=> Chủ đề: tâm trạng buồn, cô đơn của li khách khi bước tới Đèo Ngang trong ngày tàn.






















4. Tính thống nhất của chủ đề
Nếu các câu thơ, đoạn thơ, đoạn văn, các tình tiết.. là xương thịt của tác phẩm, thì chủ đề là linh hồn của bài thơ, của truyện. Nếu không nắm được toàn bộ các chi tiết của văn bản thì khó hình dung được chủ đề, tính tư tưởng của tác phẩm. Các chi tiết bộ phận của tác phẩm liên kết chặt chẽ với nhau tạo thành chủ đề. Tựa như nền, móng, cột kèo, xà, tường, nóc, ngói, tranh… hợp thành mới ra cái nhà.
	Tính thống nhất của chủ đề là sự liên kết chặt chẽ, sự hoà hợp gắn bó của các bộ phận tác phẩm như nhan đề, lời đề từ (nếu có), từ ngữ hình tượng, giọng điệu (thơ), cốt truyện, nhân vật, diễn biến, câu trữ tình ngoại đề (nếu có)- tạo thành một chỉnh thể. Sự thừa, thiếu trong tác phẩm là hiện tượng biểu lộ sự non yếu của tác giả đã phá vỡ tính thống nhất của chủ đề.



* Luyện tập
Bài 1: Hãy nêu xuất xứ, chủ đề của truyện ngắn “tôi đi học” của Thanh Tịnh? Hãy chỉ ra tính thống nhất về chủ đề của văn bản đó?




4.Củng cố:                 
5. Dặn dò:về nhà xem lại nội dung bài. Chuản bị bài TT
* Rút kinh nghiệm.....................................................................................................................
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ÔN TẬP TẬP LÀM VĂN
(TÍNH THỐNG NHẤT VỀ CHỦ ĐỀ CỦA VĂN BẢN)
 A.MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:
 1. Kiến thức:	Giúp học sinh nắm được:
           - Chủ đề là gì,phân biệt chuyện và chủ đề
           - Tính thống nhất của chủ đề :
 2.Kĩ năng:   -Luyện kĩ năng nhận diện chủ đề,tạo tính mạch lạc khi hành văn
 3.Thái độ    -Giáo dục ý thức trau dồi học tập
 B. PHƯƠNG PHÁP : nêu vấn đề,  gợi mở
 C. Chuẩn bị :
  GV: Giáo án
  HS : Ôn bài
 D.TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
  1. Ổn định lớp
	HĐGV-HS
	NỘI DUNG

	I-Bố cục của văn bản
HS nhắc lại  Ghi nhớ : 




VD:
Câu chuyện: Con chim hồng
1. Một người đi săn ở Thiên Tân đem bẫy vào rừng đánh bắt được một con chim hồng mái rất đẹp. Bỏ chim vào lồng, đem về. Con chim trống cứ bay theo, cất tiếng kêu rất ai oán. Con trống bay theo về tận nhà người đi săn, kêu khóc như van xin cho đến tối mịt mới chịu bay đi. 
2. Mờ sáng hôm sau, người đi săn dậy mở cửa đã nhìn thấy con chim trống đậu trước sân. Chim vẫy cánh nhịp nhàng như có ý ra hiệu gì. Người đi săn lại gần định bắt lấy cho được cả đôi. Chim trống vươn cao cổ, nhả ra một cục vàng rất to, sáng lấp lánh. Người đi săn chợt hiểu, hỏi: “muốn chuộc vợ sao?” Bèn thả con chim mái ra. Đôi chim mừng mừng tủi tủi, quanh quẩn mãi, chưa nỡ bay đi.
3. Người đi săn cân vàng. Được hai lạng sáu đồng cân. Cầm cục vàn trên tay, anh ta xúc động nghĩ : “ Cầm thú không biết gì mà còn chung tình thế? Có nỗi buồn nào bằng nỗi buồn của đôi lứa phải chia li. Loài cầm thú cũng thế ư?..”
		(Theo “liêu trai chí dị”)
VD: Bài “tinh thần yêu nước của nhân dân ta” của Hồ Chí Minh
- Mở bài: Tác giả nêu vấn đề: “Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước”. Lòng yêu nước của nhân dân ta là một truyền thống quý báu, có sức mạnh vô địch để chiến thắng thù trong, giặc ngoài.
- Thân bài:tác giả chứng minh tinh thần yêu nước của nhân dân ta
+ Những trang sử vẻ vang thời đại Bà Trưng, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung…
+ Tinh thần yêu nước của nhân dân ta được thể hiện trong cuộc kháng chiến chống Pháp: đủ các lứa tuổi, các thành phần giai cấp, tôn giáo, khắp mọi miền đất nước (miền ngược, miền xuôi, tiền tuyến, hậu phương, những hành động yêu nước…)	
- Kết bài: tác giả nêu lên nhiệm vụ của toàn dân là phải phát huy tinh thần yêu nước để kháng chiến và kiến quốc.
3. Xây dựng đoạn văn trong văn bản.
a. Đoạn văn là gì? 
  Một văn bản gồm có nhiều đoạn văn hợp thành. Vậy, đoạn văn là một phần của văn bản. Đoạn văn chỉ có một câu văn, hoặc do một số câu văn tạo thành. Đoạn văn biểu đạt một ý tương đối trọn vẹn của văn bản. Về hình thức, chữ đầu đoạn văn phải viết hoa, lùi vào độ một ô tính từ lề. Kết thúc đoạn văn bằng dấu chấm xuống dòng. 
b. Câu chủ đề của đoạn văn
  Câu chủ đề (còn gọi là câu chốt) mang nội dung khái quát lời lẽ ngắn gọn, thường đủ hai thành phần chính C- V; nó có thể đứng đầu đoạn văn (đoạn diễn dịch) cũng có thể đứng cuối đoạn (đoạn quy nạp)
VD1 : Đảng ta vĩ đại thật. Trong lịch sử ta có ghi chuyện anh hùng dân tộc là Thánh Gióng đã dùng gốc tre đánh đuổi giặc ngoại xâm. Trong những ngày đầu kháng chiến, Đảng ta đã lãnh đạo hàng nghìn, hàng vạn anh hùng noi gương Thánh Gióng dùng gậy tầm vông đánh thực dân Pháp.
	(Hồ Chí Minh)
VD2: Cách mạng tháng Tám thành công mở ra một kỉ nguyên mới độc lập, tự do của dân tộc. Tuổi trẻ VN được cắp sách đến trường, được hưởng thụ một nền giáo dục hoàn toàn tự do. Một chân trời tươi sáng bao la mở rộng trước tầm mắt thanh, thiếu niên nhi đồng. Học không phải để làm quan. Học để làm người, người lao động sáng tạo, có trình độ văn hoá, khoa học, kĩ thuật để phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Người người học tập, nhà nhà học tập để nâng cao dân trí. Vì vậy, học tập là nghĩa vụ của chúng ta.
c. Quan hệ giữa các câu trong đoạn văn
Trong một đoạn văn các câu có quan hệ ý nghĩa chặt chẽ với nhau. Có thể bổ sung ý nghĩa cho nhau; có thể liên kết, phối hợp với nhau về ý nghĩa.
4. Cách trình bày nội dung trong đoạn văn: 

VD: Em rất kính yêu mẹ. Bố thì nghiêm, mẹ thì hiền. Mẹ giống bà ngoại, từ nét mặt, nụ cười đôn hậu đến đôi bàn tay nhỏ nhắn, khéo léo. Mẹ đã về hưu được vài năm nay. Mẹ thức khuya, dậy sớm lo cho các con được ăn ngon, mặc đẹp, được học hành giỏi giang. Đứa con nào bị ốm, mẹ thở dài lo lắng, chăm sóc từng viên thuốc, từng bát cháo… Mẹ luôn dặn các con: “nhà ta còn khó khăn, các con phải ngoan và chăm chỉ học hành”. Mỗi lần đi xa một hai ngày, em nhớ mẹ lắm!
VD: Tình bạn phải chân thành, tôn trọng nhau, hết lòng yêu thương, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Lúc vui, lúc buồn, khi thành đạt, khi khó khăn, bạn bè phải san sẻ cùng nhau. Có bạn chí thiết, có bạn tri âm, tri kỉ… Nhân dân ta có nhiều câu tục ngữ rất hay nói về tình bạn như : “giàu vì bạn, sang vì vợ” hay “Học thầy không tày học bạn”, nhà thơ Nguyễn Khuyến có bài “bạn đến chơi nhà” được nhiều người yêu thích. Trong đời người, hầu như ai cũng có bạn. Bạn học thời tuổi thơ, thời cắp sách là trong sáng nhất, hồn nhiên nhất. Thật vậy, tình bạn là một trong những tình cảm cao đẹp của chúng ta.
VD: Đi giữa Hạ Long vào mùa sương, ta cảm thấy những hòn đảo vừa xa lạ, vừa quen thuộc, mờ mờ, ảo ảo. Chung quanh ta, sương buông trắng xoá. Còn thuyền bơi trong sương như bơi trong mây. Tiếng sóng vỗ loong boong trên mạn thuyền. Tiếng gõ thuyền lộc ộc của bạn chài săn cá, âm vang mặt vịnh. Thỉnh thoảng mấy con hải âu đột ngột hiện ra trong màn sương….
		( Vịnh Hạ Long)
VD: Muốn xây dưng chủ nghĩa xã hội thì phải tăng gia sản xuất. Muốn tăng gia sản xuất tốt thì phải có kĩ thuật cải tiến. Muốn sử dụng tốt kĩ thuật cải tiến thì phải có văn hoá. Vậy, việc bổ túc văn hoá là cực kì cần thiết.

* Chuyển đoạn văn trong văn bản
VD: “Học thơ ca dân gian và thơ cổ điển cho vững chãi nghề thơ, thà biết rất sâu rất thạo rồi sau đó không dùng không theo, vì mình thấy cái lối mới của mình hay hơn nhiều, khong theo một cách tự giác, chứ không phải vì chưa hiểu biết.
Trở lại với vần thơ dân gian. Trong bài “Biển” (1961), tôi đã dùng nhiều vần theo lối hát dặm Nghệ Tính:
Bờ đẹp đẽ cát vàng
Thoai thoải hàng thông đứng
Như lặng lẽ mơ màng
Suốt ngàn năm bên sóng..”
(Tiếp nhận ảnh hưởng của thơ truyền thống – Xuân Diệu)








	I- Bố cục của văn bản
a. Văn miêu tả
- Mở bài: giới thiệu chung về ấn tượng cảm xúc đối với cảnh vật
- Thân bài: tả từng phiên cảnh cụ thể, tả khái quát toàn cảnh
- Kết bài: nêu cảm xúc, ý nghĩ
b. Văn tự sự
- Mở bài: giới thiệu câu chuyện
- Thân bài: kể diễn biến câu chuyện
- Kết bài: kết cục câu chuyện, hoặc nói lên suy nghĩ, cảm nghĩ


















c. Văn nghị luận

- Mở bài: nêu vấn đề
- Thân bài: giải quyết vấn đề. Có thể lần lượt dùng lí lẽ hoặc dẫn chứng để giải thích, hay chứng minh, hay bình luận từng luận điểm, từng khía cạnh của vấn đề
- Kết bài: khẳng định vấn đề. Liên hệ cảm nghĩ












3. Xây dựng đoạn văn trong văn bản.
a. Đoạn văn là gì? 







b. Câu chủ đề của đoạn văn

























c. Quan hệ giữa các câu trong đoạn văn




4. Cách trình bày nội dung trong đoạn văn: 

- Dựng đoạn diễn dịch ( là cách thức trình bày ý đi từ ý chung, khái quát đến các ý cụ thể chi tiết. Đoạn diễn dịch thì câu chốt đứng đầu đoạn, các câu đi kèm sau nhằm minh hoạ câu chốt






- Dựng đoạn quy nạp ( là cách trình bầy nội dung đi từ các ý chi tiết, cụ thể đến ý chung khái quát. Trong đoạn quy nạp, các câu mang ý chi tiết, cụ thể đứng trước, câu chủ đề đứng cuối đoạn.
Chú ý: đoạn diễn dịch có thể đảo lại thành đoạn quy nạp, hoặc ngược lại






- Dựng đoạn song hành (là đoạn văn được sắp xếp các ý ngang nhau, bổ sung cho nhau, phối hợp nhau để diễn tả ý chung. Đoạn song hành không có câu chủ đề.





- Dựng đoạn móc xích ( là đoạn văn trong đó cách sắp xếp ý nọ tiếp theo ý kia theo lối móc nối vào ý trước (qua những từ ngữ cụ thể) để bổ sung, giải thích cho ý trước.


5. Chuyển đoạn văn trong văn bản
a. Mục đích của việc chuyển đoạn văn
Mỗi văn bản do nhiều đoạn văn hợp thành. Người viết và nói phải chuyển đoạn văn để liên kết lại thành một khối chặt chẽ, tránh rời rạc, lộn xộn. 
b. Các phương tiện chuyển đoạn.
Muốn chuyển đoạn, liên kết đoạn, người ta có thể sử dụng từ ngữ hoặc dùng câu văn 
* Dùng từ ngữ để liên kết đoạn, chuyển đoạn, có thể:
- Dùng các quan hệ từ
- Dùng từ ngữ chỉ sự liệt kê
- Dùng từ ngữ thể hiện ý tiểu kết, tổng kết, khái quát sự việc
- Dùng từ ngữ chỉ sự tiếp diễn, nối tiếp
- Dùng từ ngữ chỉ ý tương phản, đối lập
- Dùng từ ngữ thay thế (các đại từ…)
* Dùng câu nối để chuyển đoạn văn



4.Củng cố:                 
5. Dặn dò:về nhà xem lại nội dung bài. Chuản bị bài TT
* Rút kinh nghiệm.....................................................................................................................
...................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
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Tiết 5-6                                                                                                             Ngày soạn:  ..../9/
                                                                                                                           Ngày dạy :...../9            
Ôn tập truyện kí Việt Nam
Tôi đi học- Trong lòng mẹ-TNVB
  A.MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:
  1. Kiến thức:	Giúp học sinh nắm được:
           -Đặc điểm của truyện ký:Kết hợp tự sự + miêu tả + biểu cảm
           _Đọc tìm hiểu nội dung ý nghĩa của truyên ngắn: Tôi đi học và  đoạn trích :
    Trong lòng mẹ
  2.Kĩ năng:   -Luyện kĩ năng đọc,phân tích tâm trạng nhân vật
  3.Thái độ     -Giáo dục ý thức trân trọng  các nhân vật 
  B. PHƯƠNG PHÁP : Luyện đọc , nêu vấn đề,  gợi mở
  C. Chuẩn bị :
  GV: Giáo án
  HS : Ôn bài
  D.TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
  1. Ổn định lớp
	         Hoạt động   của  thầy và trò
	          Nội dung chính

	
? Tôi đi học của Thanh Tịnh được viết theo thể loại nào?
?Nhân vật chính được thể hiện ở phương diện nào ?
 ?Nêu chủ đề của tác phẩm ?
  



?Nêu những yếu tố tạo nên chất thơ của tác phẩm ?
? Phát biểu chủ đề của văn bản : Tôi đi học bằng một câu ngắn gọn


?Những ngày thơ ấu của Nguyên Hồng được viết theo thể loại nào?
? Em hiểu gì về những sự kiện được nói tới trong hồi ký?

? Nêu nội dung của đoạn trích :Trong lòng mẹ?
*HĐ3 Phân tích chương “trong lòng mẹ”

1)Sự kiện 1:  Tình cảnh đáng thương và nỗi đau của bé Hồng 
-Qua đoạn 1 và qua lời tự thuật của nhân vật “tôi”, ta thấy chú bé Hồng có tình cảnh đáng thương như thế nào ?














Em hãy lược thuật lại cuộc đối thoại giữa bà cô với bé Hồng? Qua đoạn đối thoại, em thấy chú bé Hồng phải chịu thêm những nỗi đau như thế nào ? Hãy phân tích tâm trạng đau đớn ấy của Hồng ?


- Qua đoạn đối thoại, ta thấy bà cô bé Hồng là người  như  thế nào ?




* Bà cô:
 - Bên ngoài: đóng vai người cô tốt 
+ Nói cười ngọt ngào, làm ra vẻ quan tâm. 
+ Có lúc bà ta tỏ sự ngậm ngùi thương xót Hồng và người cha bất hạnh của em. Lúc nào bà ta cũng nhân danh vì quyền lợi của Hồng “sao lại không vào ? mợ mày phát tài lắm …vào đi, tao chạy tiền tầu cho)..
- Thâm tâm: Bà ta cố ý, tìm mọi cách nói xấu mẹ Hồng, rắp tâm tanh bẩn là gieo rắc vào đầu óc chú bé những hoài nghi để chú bé khinh miệt và ruồng rẫy người mẹ.
Đặc điểm nổi bật của người đàn bà này là sự tàn nhẫn và độc ác. Là người trong gia đình, chắc chắn bà ta không lạ gì nỗi khổ xa mẹ, tình cảm của đứa cháu mồ côi cha đối với mẹ, và chắc chắn bà ta thừa thấu hiểu Hồng là một chú bé dễ xúc cảm và rất mau nước mắt. Và bà ta cũng biết rõ về tình cảnh khốn khổ của chị dâu mình. Đáng lẽ trong hoàn cảnh ấy, bà ta sẽ phải chăm sóc, an ủi đứa cháu, giúp nó dịu bớt nỗi đau mất cha và nhất là nỗi đau xa mẹ. Nhưng bà ta hoàn toàn khác, bà ta tìm mọi cách hành hạ, giễu cợt nỗi đau xa mẹ của Hồng, rắp tâm chia lìa tình cảm mẹ con, huỷ diệt niềm yêu thương kính trọng của chú bé Hồng đối với người mẹ khốn khổ. đồng thời bà ta cũng lấy làm hả hê thích thú trước tình cảnh khốn khổ của chị dâu.
=> Nhân vật bà cô được thể hiện khá sắc sảo, sinh động. Chỉ cần ghi lại một cuộc trò chuyện, đối thoại bằng mấy câu nói, có kèm theo vài chi tiết gợi tả giọng điệu, cử chỉ, nhà văn dựng lại khá sinh động chân dung nhân vật bà cô tiêu biểu cho một hạng người. Bà ta chẳng những tiêu biểu cho cái thành kiến cổ hủ, phi nhân đạo của xã hội khi đó, mà còn là người đàn bà có tâm địa đen tối khi cố ý khoét sâu vào nỗi đau rướm máu trong tâm hồn nhạy cảm của đứa cháu mồ côi, cố ý gieo vào lòng nó thái độ khinh miệt, ruồng rẫy đối với người mẹ mà nó vô vàn yêu thương. 





















2)Sự kiện hai: Cuộc gặp gỡ đầy nước mắt của niềm vui và hạnh phúc
Phần cuối của chương hồi ký thuật lại cảnh bé Hồng bất ngờ được gặp mẹ. Niềm vui, niềm hạnh phúc tuyệt vời  được trở về “trong lòng mẹ” của đứa trẻ “thiếu thốn một tình thương ấp ủ “là kỷ niệm sâu sắc nhất, ngọt ngào nhất của cuộc gặp gỡ ấy
Niềm vui sướng cao độ của Hồng khi gặp mẹ được diễn tả bằng những chi tiết nào ? Hãy tìm và phân tích ?
Tác giả đặc biệt miêu tả những cảm xúc bên trong của Hồng, đó là những cảm xúc gì ?


	I.Văn bản : Tôi đi học
Truyện ngắn trữ tình .

 -Tâm trạng.
-Tôi đi học tô đậm cảm giác trong sáng,nảy nở trong lòng n /v “Tôi” ở buổi đến trường đầu tiên.
-Truỵên  được bố cục theo dòng hồi tưởng, cảm nghĩ  của nv “Tôi” theo trình tự thời gian của buổi tựu trường 
+Kết hợp hài hoà tự sự ,miêu tả biểu cảm
+Tình huống truyện chứa đựng chất thơ
+Hình ảnh so sánh giàu chất trử tình



II.Văn bản :Trong lòng mẹ
_Thể loại hồi ký
-Là những sự kiện đã xãy ra trong quá khứ mà tác giả là người tham dự hoặc chứng kiến

-Đoạn trích chủ yếu trình bày  diễn biến tâm trạng của bé Hồng
III – Phân tích chương “trong lòng mẹ”
	
* Tình cảnh đáng thương của Hồng
- Hồng mồ côi cha gần 1năm
- Mẹ Hồng do bị mọi người hắt hủi, khinh ghé, xa lánh nên phải đi vào Thanh hoá tha phương kiếm sống. Người mẹ khốn khổ ấy một phần vì túng bấn, một phần khác vì chưa hết tang chồng mà lại có con, nên không thể sống nổi với cái xã hội đầy những thành kiến, hủ tục độc ác, đã phải bỏ nhà đi xa. 
=> Chú bé đã mất bố, lại xa mẹ, sống cuộc sống côi cút, bơ vơ đói rách giữa sự ghẻ lạnh của những người họ hàng giầu có mà ích kỉ, cay nghiệt. Em thiếu một mái ấm gia đình, một chỗ dựa cho tuổi ấu thơ, thiếu một tình thương yêu đích thực.
Song nỗi đau khổ sâu xa không chỉ dừng lại ở sự thiếu tình thương mà Hồng còn phải chịu những nỗi đau khác nữa do người khác xúc xiểm ...
-  Cuộc trò chuyện với bà cô là kỷ niệm không thể quên về một nỗi đau uất nghẹn mà tuổi thơ NH đã phải trải qua. Đã xa mẹ, nhớ mẹ, bé Hồng lại luôn luôn phải nghe những lời nói xấu cay nghiệt về mẹ. Những lời nói cay nghiệt của bà cô chính là những nhát dao cứa sâu vào trái tim thơ trẻ của chú bé. 
+ Đầu tiên, bà cô gợi ý cho bé Hồng vào thăm mẹ. Nỗi nhớ mẹ của đứa trẻ từng nhiều phen “rớt nước mắt” vì “thiếu thốn một tình thương ấp ủ” lại được khơi dậy. Chú bé “im lặng cúi đầu không đáp.” “chú bé nhận ra ý nghĩa cay độc trong giọng nói rất kịch của bà ta.
+ Rồi bà cô lại ngọt ngào giả dối “Mẹ mày dạo này phát tài lắm”  trong khi bà ta thừa biết tình cảnh khốn khổ của mẹ nơi tha hương.  Cậu bé cảm thấy lòng “càng thắt lại” và “khoé mắt đã cay cay”.
+ Rồi bà cô giục bé Hồng vào Thanh hoá để đòi mẹ “may sắm và thăm em bé”. Bà ta cố ngân dài từ “em bé” thật ngọt. Đấy là những tiếng đầy dụng ý xấu xa.
+ Dường như chưa cho thế là đủ, bà cô còn “tươi cười” kể cho chú bé nghe rằng “mẹ chú ăn vận rách rưới, mặt mày xanh bủng, ngồi cho con bú ở chợ ….” => chú bé chưa nghe hết câu đã nghẹn họng “khóc không ra tiếng”. Chú đau đớn vô cùng, tình cảm dâng trào mạnh mẽ, cuồng nhiệt đến mức bật thành giả thiết: “Giá những cổ tục là một vật như hòn đá hay cục thuỷ tinh, đầu mẩu gỗ, tôi quyết vồ ngay lấy mà cắn, mà nhai, mà nghiến cho kì nát vụn mới thôi”.  Hồng muốn “cắn, nhai, nghiến” một cách nát vụn những hủ tục ấy. Ba động từ ấy chỉ ba trạng thái phản ứng của Hồng  ngày càng dữ dội để thể hiện nỗi căm phẫn tới cực điểm 
- Trong lòng chú bé Hồng luôn có hình ảnh người mẹ có “vẻ mặt rầu rầu và hiền từ
- Đúng là “rắp tâm ranh bẩn” của bà cô không thể xâm phạm đến tình thương yêu và lòng kính mến mẹ của bé Hồng, chú không hề mảy may dao động. 
- Bà cô càng cố khoét sâu vào nỗi đau thì lòng yêu thương mẹ và nỗi căm ghét  những hủ tục phong kiến vô lý tàn ác càng dâng lên dào dạt và mãnh liệt trong tâm hồn bé. Với chú, mẹ chú hoàn toàn vô tội. => Vậy là chú bé không chịu ảnh hưởng của những thành kiến đạo đức phong kiến, do có một tình cảm tự nhiên, mạnh mẽ đối với người mẹ mà chú vô vàn yêu thương kính mến. 
Thật là hồn nhiên, thật là trẻ con, và cũng thật là mãnh liệt, lớn lao cái ý nghĩ đó của chú bé ! Sự căm ghét dữ dội ấy chính là biểu hiện đầy đủ của lòng yêu thương dào dạt của chú bé đối với mẹ chú. Có thể nói chương truyện là bài ca bất diện của tình mẹ con- tình cảm thiêng liêng muôn đời không một thế lực nào có thể ngăn cản, tàn phá. 
* Tóm lại, đây là những trang miêu tả hay và tinh tế của nhà văn về tâm trạng của bé Hồng. Những nét thay đổi nhỏ nhất, sâu kín nhất trong tâm hồn bé Hồng đã được tác giả ghi lại bằng những câu văn bình dị, rất trẻ thơ nhưng chính xác và gợi cảm. Bé Hồng đã hiện lên qua những dòng miêu tả là một em bé giầu tình cảm, đặc biệt là lòng thương mẹ, một đứa trẻ thông minh và cũng rất quả quyết. Nguyên Hồng muốn nói to lên nỗi bất hạnh của phụ nữ và trẻ em trong xã hội cũ, qua đó kết án đanh thép sự tàn nhẫn, bất công của xã hội ấy.

- Không những thương mẹ, Hồng còn hiểu nỗi lòng mẹ, . 
- Hồng đã gặp  lại mẹ một cách bất ngờ sau buổi học. Chỉ cần thoáng qua
+ Thoáng nhìn thấy -> cuống quýt gọi mẹ một cách thất thanh, thảng thốt, bối rối, mừng rỡ, hy vọng.  Nhưng do quá sung sướng, bất ngờ nên Hồng nghĩ “mình đã lầm” nhưng em vẫn gọi và chạy theo. - Nỗi sung sướng đến cuống quýt của bé Hồng được thể hiện ở những hành động: “Thở hồng hộc”, “Trán đẫm mồ hôi”, “ríu cả chân lại”, “oà lên khóc, khóc nức nở khi mẹ kéo tay, xoa đầu em”. Biết bao hồi hộp sung sướng, đau khổ toát lên từ những cử chỉ cuống quýt ấy.Dường như bao nhiêu sầu khổ dồn nén không được giải toả  trong chú bé suốt thời gian xa mẹ dài đằng đẵng, lúc này bỗng vỡ  oà. Đó còn là tiếng khóc sung sướng, vỡ oà. Ai biết được trong cuộc đời mình, NH đã khóc bao nhiêu lần ? Nhưng tiếng khóc của bé Hồng chẳng lần nào giống nhau cả. Lần này là tiéng khóc của niềm vui và hạnh phúc tràn ngập.  Có thể nói mỗi dòng mỗi  chữ ông viết ra là một dòng nước mắt nóng bỏng tình xót thương, ép thẳng  ra từ trái tim vô cùng nhạy cảm của mình.
- Dưới cái nhìn vô vàn thương yêu của đứa con mong mẹ, mẹ chú hiện ra thật đẹp, thật phúc hậu, thật hiền: 
- Cảm giác khi nằm trong lòng mẹ được hình dung rất tỉ mỉ, cụ thể: “tôi ngồi trên đệm xe, đùi áp đùi mẹ tôi, đầu ngả vào cánh tay mẹ tôi. 
- Từ những cảm giác đê mê sung sướng của chú bé khi nằm “trong lòng mẹ”, nhà văn nêu lên nhận xét khái quát đầy cảm động về sự êm dịu  vô cùng của người mẹ trên đời: “Phải bé lại và lăn vào lòng một người mẹ, . Hồng lúc ấy chỉ là chú bé con trở về trong lòng người mẹ yêu dấu, rất thơ ngây và trong trắng.  
=> Tóm lại, khi gặp mẹ, Hồng đã tỏ rõ những cảm xúc mãnh liệt của mình. Có lẽ chưa nhà văn nào diễn tả tình mẹ con một cách chân thật và sâu sắc, thấm thía như dưới ngòi bút của Nguyên Hồng. Ông đã viết những dòng miêu tả tâm lí trẻ thơ rất hay, xúc động có thể xếp vào những trang miêu tả tâm lí đặc sắc nhất của văn chương Việt Nam. Đằng sau những dòng chữ, những câu văn trên đã là “những rung động cực điểm của một linh hồn trẻ dại” (Thạch Lam)
IV – TỔNG KẾT 
1) Nội dung: 
- Là chương cảm động về tình cảm mẹ con, tình cảm của Hồng khi xa mẹ và niềm hạnh phúc lớn lao của Hồng khi được ngồi trong lòng mẹ. Qua đó NH thể hiện thái độ cảm thông, tôn trọng đối với Phụ nữ và  trẻ em, và luôn khẳng định những phẩm chất tốt đẹp, cao quý của họ ngay cả khi trong những tình huống khắc nghiệt của cuộc sống.
2) Nghệ thuật
- Nhà văn đã thành công trong việc miêu tả tâm lý nhân vật, tâm trạng nhân vật trong nhiều tình huống. Diễn biến tâm trạng đau đớn, căm giận ngày càng tăng của chú bé Hồng…. Trong cuộc đối thoại với bà cô …. 
- Bút pháp giầu chất trữ tình.  Cả chương truyện đều tràn đầy cảm xúc.  Đặc biệt là đoạn sau – cảnh chú bé gặp mẹ và nhào vào lòng mẹ, cảm xúc dâng trào như thác lũ….
- Lối viết văn tự truyện tạo nên ở người đọc một sự đồng cảm, gần gũi và tin cậy
- Ngoài những nghệ thuật trên, chúng ta trân trọng tài năng bẩm sinh của người nghệ sỹ. Chương truyện này thực sự hấp dẫn gây xúc động đối với người đọc có lẽ bởi sau từng câu, từng chữ đều thẫm đẫm tình cảm chân thành, tâm huyết của nhà văn



4.Củng cố: 
  Đặc điểm của truyện ký Việt Nam?
-Nội dung ý nghĩa của các văn bản
5.Dặn dò :Về học kỹ bài
                  Chuẩn bị đọc ,tóm tắt văn bản :Tức nước vỡ bờ và Lão Hạc
6. Rút kinh nghiệm
* Rút kinh nghiệm.....................................................................................................................
...................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
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A.MỤC TIÊU CẦN ĐẠT
1.Kiến thức :
-Đọc ,kể tóm tắt và nắm vững nội   dung ,nghệ thuật  văn bản :Tức nước vỡ bờ  
2.Kỹ năng :Rèn đọc ,kể tóm tắt và phân tích tâm trạng nhân vật .
3.Thái độ :Căm ghét g/c thống trị tàn bạo độc ác ,thông cảm sâu sắc vơi nổi khổ của người nông dân trước c/m tháng tám .
B.PHƯƠNG PHÁP :Trao đổi ,luyện tập .
C .CHUẨN BỊ :
GV :Giáo án .
	HS: Đọc lại văn bản ,kể tóm tắt .
D.TIẾN TRÌNH LÊN LỚP.
1. Ổn định lớp . 
2.Kt bài cũ :
3.Bài mới :
					I. Tức nước vỡ bờ
	          Hoạt động của thầy và trò
	                                  Nội dung chính

	 
HĐ1. Giới thiệu đoạn trích: 










- Tiêu đề “Tức nước vỡ bờ”?







-Bố cục? 







- : Theo em, hình ảnh chị Dậu được khắc hoạ rõ nét nhất ở sự việc nào? vì sao em khẳng định như thế? 
 - Sự việc chị Dậu đương đầu với Cai Lệ và người nhà lí trưởng. Vì khi đó tính cách ngoan cường của chị Dậu được bộc lộ. Trong hoàn cảnh bị áp bức cùng cực, tinh thần phản kháng của chị Dậu mới có dịp bộc lộ rõ ràng. 





























































































































































Câu hỏi: Nhận xét về nghệ thuật khắc hoạ nhân vật chị Dậu trong đoạn . Tác dụng của các biện pháp nghệ thuật đó?

	
1. Giới thiệu đoạn trích: 
Trong tiểu thuyết “Tắt đèn”, chí ít người đọc cũng nhớ chị Dậu, người phụ nữ rất mực dịu dàng và biết chịu đựng nhẫn nhục, đã ba lần vùng lên chống trả quyết liệt sự áp bức của bọn thống trị để bảo vệ nhân phẩm của mình và bảo vệ chồng con. Trong đó thì tiểu biểu nhất là cảnh “tức nước vỡ bờ” mà nhà văn viết thành một chương truyện đầy ấn tượng khó phai, chương thứ 18 của tiểu thuyết “Tắt đèn” nổi tiếng của văn học hiện thực phê phán Việt Nam giai đoạn 1930- 1945.
2. Tiêu đề “Tức nước vỡ bờ” thâu tóm được :
- Các phần nội dung liên quan trong văn bản: chị Dậu bị áp bức cũng quẫn, buộc phải phản ứng chống lại Cai lệ và người nhà lí trưởng.
- Thể hiện đúng tư tưởng của văn bản : có áp bức, có đấu tranh
- Từ tên gọi của văn bản, có thể xác định nhân vật trung tâm của đoạn trích này là chị Dậu.
3. Bố cục: Chuyện tức nước vỡ bờ của chị Dậu diễn ra ở hai sự việc chính:
- Phần 1: Từ đầu đến chỗ “ngon miệng hay không”: Chị Dậu ân cần chăm sóc người chồng ốm yếu giữa vụ sưu thuế
- Phần 2: Từ “anh Dậu uốn vai đến hết”: Chị Dậu khôn ngoan và can đảm đương đầu với bọn tay sai phong kiến như Cai Lệ và người nhà Lý trưởng.









4. Phân tích: 
a. Tình huống truyện hấp dẫn thể hiện mối xung đột cao độ giữa kẻ áp bức và người bị áp bức.
- Giữa vụ sưu thuế căng thẳng, gia đình chị Dậu bị dồn đến bước đường cùng trong cơn khốn quẫn nhất: phải bán con, bán đàn chó mới đẻ mới đủ suất tiền sưu cho anh Dậu để cứu chồng đang ốm yếu bị đánh đập ngoài đình. Nhưng nguy cơ anh Dậu lại bị bắt nữa vì chưa có tiền nộp sưu cho người em ruột đã chết từ năm ngoái. 
- Nhờ hàng xóm giúp, chị Dậu ra sức cứu sống chồng nhưng trời vừa sáng, cai lệ và người nhà lí trưởng đã sầm sập tiến vào với những roi song tay thước và dây thừng, tính mạng của anh Dậu bị đe doạ nghiêm trọng. Anh chưa kịp húp ít cháo cho đỡ xót ruột như mong muốn của người vợ thương chồng thì bọn đầu trâu mặt ngựa đã ào vào như một cơn lốc dữ khiến anh lăn đùng ra không nói được câu gì.
=> Như vậy, tình huống vừa mới mở ra mà xung đột đã nổi lên ngay, báo trước kịch tính rất cao đề dẫn đến cảnh “tức nước vỡ bờ” như là một quy luật không thể nào tránh khỏi.
b.Bộ mặt tàn ác bất nhân của bọn cai lệ và người nhà lí trưởng.
Trong phần hai của văn bản này xuất hiện các nhân vật đối lập với chị Dậu. Trong đó nổi bật là tên cai lệ. Cai lệ là viên cai chỉ huy một tốp lính lệ. Hắn cùng với người nhà lí trưởng kéo đến nhà chị Dậu để tróc thuế sưu, thứ thuế nộp bằng tiền mà người đàn ông là dân thường từ 18 đến 60 tuổi (gọi là dân đinh) hằng năm phải nộp cho nhà nước phong kiến thực dân; sưu là công việc lao động nặng nhọc mà dân đinh phải làm cho nhà nước đó. Gia đình chị Dậu phải đóng suất thuế sưu cho người em chồng đã mất từ năm ngoái cho thấy thực trạng xã hội thời đó thật bất công, tàn nhẫn và không có luật lệ. 
- Theo dõi nhân vật cai lệ, ta thấy ngòi bút hiện thực NTT đã khắc họa hình ảnh tên cai lệ bằng những chi tiết điển hình thật sắc sảo. 
+ Vừa vào nhà, cai lệ đã lập tức ra oai “gõ đầu roi xuống đất”, hách dịch gọi anh Dậu là “thằng kia”, “mày” và xưng “ông”, “cha mày”. “Thằng kia! Ông tưởng mày chết đêm qua, còn sống đấy à? Nộp tiền sưu mau!”
+ Cai Lệ trợn ngược hai mắt, hắn quát: “mày định nói cho cha mày nghe đấy à? Sưu của nhà nước mà dám mở mồm xin khất!”
+ Vẫn giọng hầm hè: “Nếu không có tiền nộp sưu cho ông bây giờ, thì ông sẽ dỡ cả nhà mày đi, chửi mắng thôi à!....” 
+ Đùng đùng, cai lệ giật phắt cái thừng trong tay anh này và chạy sầm sập đến chỗ anh Dậu : “tha này! tha này!.. Vừa nói hắn vừa bịch luôn vào ngực chị Dậu mấy bịch rồi lại sấn đến để trói anh Dậu.”
=> Ngòi bút của NTT thật sắc sảo, tinh tế khi ông không dùng một chi tiết nào để miêu tả suy nghĩ tên cai lệ trong cảnh này. Bởi vì lũ đầu trâu mặt ngựa xem việc đánh người, trói người như là việc tự nhiên hàng ngày, chẳng bao giờ thấy động lòng trắc ẩn thì làm gì chúng còn biết suy nghĩ? Nhà văn đã kết hợp các chi tiết điển hình về bộ dạng, lời nói, hành động để khắc hoạ nhân vật. Từ đó ta thấy tên cai lệ đã bộc lộ tính cách hống hách, thô bạo, không còn nhân tính. Từ hình ảnh tên cai lệ này, ta thấy bản chất xã hội thực dân phong kiến là một xã hội đầy rẫy bất công tàn ác, một xã hội có thể gieo hoạ xuống người dân lương thiện bất kì lúc nào, một xã hội tồn tại trên cơ sỏ của các lí lẽ và hành động bạo ngược. 
c. Hình ảnh đẹp đẽ của người nông dân lao động nghèo khổ.
Truyện “Tắt đèn” của Ngô Tất Tố đã tạo dựng được hình ảnh chân thực về người phụ nữ nông dân bị áp bức cùng quẫn trong xã hội phong kiến nhưng vẫn giữ được bản chất tốt đẹp của người lao đông, đó là chị Dậu.
* Trước hết là tấm lòng của người vợ đối với người chồng đang đau ốm được diễn tả chân thật và xúc động từ lời nói đến hành động.
- Chị Dậu chăm sóc anh Dậu trong hoàn cảnh :  Giữa vụ sưu thuế căng thẳng, nhà nghèo, phải bán chó, bán con mà vẫn không lo đủ tiền sưu. Còn anh Dậu thì bị tra tấn, đánh đập và bị ném về nhà như một cái xác rũ rượi…
=> Trước hoàn cảnh khốn khó, chị Dậu đã chịu đựng rất dẻo dai, không gục ngã trước hoàn cảnh.
- Trong cơn nguy biến chị đã tìm mọi cách cứu chữa cho chồng: Cháo chín, chị Dậu mang ra giữa nhà, ngả mâm bát múc la liệt. Rồi chị lấy quạt quạt cho chóng nguội. Chị rón rén bưng một bát đến chỗ chồng nằm: Thầy em  hãy cố ngồi dậy húp ít cháo cho đỡ xót ruột. Rồi chị đón lấy cái Tỉu và ngồi xuống đó như có ý chờ xem chồng ăn có ngon miệng không. 
=> Đó là những cử chỉ yêu thương đằm thắm, dịu dàng của một người vợ yêu chồng. Tình cảm ấy như hơi ấm dịu dàng thức tỉnh sự sống cho anh Dậu. Tác giả miêu tả thật tỉ mỉ, kĩ lưỡng từng hành động cử chỉ, từng dấu hiệu chuyển biến của anh Dậu : “anh Dậu uốn vai ngáp dài một tiếng”… Dường như  mỗi cử chỉ, hành động của anh Dạu đều có ánh mắt thấp thỏm, lo lắng của chị Dậu dõi theo da diết. Cứ tưởng rằng đây là một phút giây ngắn ngủi trong cả cuộc đời đau khổ của chị Dậu để chị có thể vui sướng tràn trề khi anh Dậu hoàn toàn sống lại. Nhưng dường như chị Dậu sinh ra là để khổ đau và bất hạnh nên dù chị có khao khát một giây phút hạnh phúc ngắn ngủi nhưng nào có được. Bọn Cai lệ và người nhà lí trưởng đã sầm sập tiến vào như cơn lốc dữ dập tắt ngọn lửa sống đang nhen nhóm trong anh Dậu. Nỗi cay đắng trong chị Dậu không biết lớn đến mức nào. Nhưng giờ đây chị sẽ phải xử sự ra sao để cứu được chồng thoát khỏi đòn roi.
* Chị Dậu là một người phụ nữ cứng cỏi đã dũng cảm chống lại bọn cường hào để bảo vệ chồng.
- Ban đầu chị nhẫn nhục chịu đựng:
+ Chị Dậu cố van xin thiết tha bằng giọng run run cầu khẩn: “Hai ông làm phúc nói với ông lí cho cháu khất”
=> Cách cư xử và xưng hô của chị thể hiện thái độ nhẫn nhục chịu đựng. Chị có thái độ như vậy là vì chị biết thân phận bé mọn của mình, người nông dân thấp cổ bé họng, biết cái tình thế khó khăn, ngặt nghèo của gia đình mình (anh Dậu là kẻ có tội thiếu suất sưu của người em đã chết, lại đang ốm nặng). Trong hoàn cảnh này, chị chỉ mong chúng tha cho anh Dậu, không đánh trói hành hạ anh.
- Khi tên cai lệ chạy sầm sập đến trói anh Dậu, tính mạng người chồng bị đe doạ, chị Dậu “xám mặt” vội vàng chạy đến đỡ lấy tay hắn, nhưng vẫn cố van xin thảm thiết: “Cháu van ông ! Nhà cháu vừa mới tỉnh được mọt lúc, ông tha cho”. (“Xám mặt”tức là chị đã rất tức giận, bất bình trước sự vô lương tâm của lũ tay sai. Mặc dù vậy, lời nói của chị vẫn rất nhũn nhặn, chị đã nhẫn nhục hạ mình xuống- chứng tỏ sức chịu đựng của chị rất lớn. Tất cả chỉ là để cứu chồng qua cơn hoạn nạn. 
- Nhưng chị Dậu không thuộc loại người yếu đuối chỉ biết nhẫn nhục van xin mà còn tiềm tàng một khả năng phản kháng mãnh liệt.
+ Khi tên cai lệ mỗi lúc lại lồng lên như một con chó điên “bịch vào ngực chị mấy bịch” rồi “tát đánh bốp vò mặt chị thậm chí nhảy vào chỗ anh Dậu”…. tức là hắn hành động một cách dã man thì mọi sự nhẫn nhục đều có giới hạn. Chị Dậu đã kiên quyết cự lại. Sự cự lại của chị Dậu cũng có một quá trình gồm hai bước.
. Thoạt đầu, chị cự lại bằng lí lẽ : “Chồng tôi đau ốm, ông không được phép hành hạ”. -> Lời nói đanh thép như một lời cảnh cáo. Thực ra chị không viện đến pháp luật mà chỉ nói cái lí đương nhiên, cái đạo lí tối thiểu của con người. Lúc này chị đã thay đổi cách xưng hô ngang hàng nhìn vào mặt đối thủ. Với thái độ quyết liệt ấy, một chị Dậu dịu dàng đã trở nên mạnh mẽ, đáo để. 
. Đến khi tên cai lệ dã thú ấy vẫn không thèm trả lời còn tát vào mặt chị một cái đánh bốp rồi cứ nhảy vào cạnh anh Dậu thì chị đã vụt đứng dậy với niềm căm giận ngùn ngụt: Chị Dậu nghiến hai hàm răng “mày trói chồng bà đi, bà cho mày xem!”. Một cách xưng hô hết sức đanh đá của phụ nữ bình dân thể hiện tư thế “đứng trên đầu thù” sẵn sàng đè bẹp đối phương. Rồi chị “túm cổ cai lệ ấn dúi ra cửa, lẳng người nhà lí trưởng ngã nhào ra thềm”. Chị Dậu vẫn chưa nguôi giận. Với chị, nhà tù thực dân cũng chẳng có thể làm cho chị run sợ nên trước sự can ngăn của chồng, chị trả lời: “thà ngồi tù. Để cho chúng nó làm tình làm tội mãi thế, tôi không chịu được”.
Câu hỏi: Em thích nhất chi tiết nào ? Vì sao? 
=> Chi tiết chị Dậu quật ngã bọn tay sai hung ác trong tư thế ngang hàng, bất khuất với sức mạnh kì lạ. Vừa ra tay chị đã nhanh chóng biến tên tay sai hung hãn vũ khí đầy mình thành những kẻ thảm bại xấu xí, tơi tả. Sức mạnh kì diệu của chị Dậu là sức mạnh của lòng căm hờn, uất hận bị dồn nén đến mức không thể chịu đựng được nữa. Đó còn là sức mạnh của lòng yêu thương chồng con vô bờ bến. Hành động dã man của tên cai lệ là nguyên nhân trực tiếp làm cho sức chịu đựng của chị lên quá mức. Giọng văn của Ngô Tất Tố trở nên hả hê. Dưới ngòi bút của ông, hình ảnh chị Dậu hiện lên khoẻ khoắn, quyết liệt bao nhiêu thì hình ảnh bọn tay sai hung ác trở nên nhỏ bé, hèn hạ, nực cười bấy nhiêu. Và chúng ta khi đọc đến những dòng này cũng sung sướng, hả hê như Ngô Tất Tố. Ông đã chỉ ra một quy luật tất yếu trong xã hội “có áp bức có đấu tranh”, “con giun xéo mãi cũng quằn”, chị Dậu bị áp bức dã man đã vùng lên đánh trả một cách dũng cảm. 
- Kết hợp các chi tiết điển hình về cử chỉ 
Câu hỏi: Nhận xét về nghệ thuật khắc hoạ nhân vật chị Dậu trong đoạn . Tác dụng của các biện pháp nghệ thuật đó?
với lời nói và hành động. 
- Tư sự kết hợp miêu tả và biểu cảm
- Từ nhũn nhặn, tha thiết van xin đến cứng cỏi thách thức, quyết liệt
- Dùng phép tương phản tính cách chị Dậu với bọn cai lệ và người nhà lí trưởng.
=> Tác dụng:tạo được nhân vật chị Dậu giống thật, chân thực, sinh động, có sức truyền cảm. Tính cách chị Dậu hiện lên nhất quán với diễn biến tâm lí thật sinh động. Chị Dậu mộc mạc, hiền dịu, đầy vị tha, giầu tình yêu thương, sống khiêm nhường, biết nhẫn nhục chịu đựng nhưng hoàn toàn không yếu đuối, chỉ biết sợ hãi mà trái lại vẫn có một sức sống mạnh mẽ, một tinh thần phản kháng tiềm tàng.
- Từ hình ảnh của chị Dậu ta liên tưởng đến người nông dân trước cách mạng tháng Tám: tự ti, nhẫn nhục, an phận do bị áp bức lâu đời. Nhưng họ sẽ đứng lên phản kháng quyết liệt khi bị áp bức bóc lột tàn tệ. 
- Sự phản kháng của chị Dậu còn tự phát, đơn độc chưa có kết quả (chỉ một lúc sau, cả nhà chị bị trói giải ra đình trình quan) tức là chị vẫn bế tắc nhưng có thể tin rằng khi có ánh sáng cách mạng rọi tới, chị sẽ là người đi hàng đầu trong cuộc đấu tranh. Chính với ý nghĩa ấy mà Nguyễn Tuân viết: “tôi nhớ như có lần nào, tôi đã gặp chị Dậu ở một đám đông phá kho thóc Nhật ở một cuộc cướp chính quyền huyện kì tổng khởi nghĩa.
=> Như vậy, từ hình ảnh “cái cò lặn lội bờ sông. Gánh gạo đưa chồng tiếng khóc nỉ non” và từ hình ảnh người phụ nữ trong thơ xưa đến hình ảnh chị Dậu trong “Tắt đèn”, ta thấy chân dung người phụ nữ Việt Nam trong văn học đã có một bước phát triển mới cả về tâm hồn lẫn chí khí.

5. Nội dung và nghệ thuật đặc sắc của văn bản “Tức nước vỡ bờ”
- Với ngòi bút hiện thực sinh động, Ngô Tất Tố đã vạch trần bộ mặt tàn ác, bất nhân của xã hội thực dân phong kiến đương thời đã đẩy người nông dân vào tình cảnh vô cùng cực khổ. Nhà văn còn ca ngợi một phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ nông dân nghèo khổ: giàu tình thương yêu và có sức sống tiềm tàng mạnh mẽ.
- Đây là một văn bản tự sự kết hợp miêu tả và biểu cảm. Tình huống truyện hấp dẫn thể hiện nổi bật xung đột. Khắc hoạ nhân vật bằng kết hợp các chi tiết điển hình về cử chỉ, lời nói và hành động. Thể hiện chính xác quá trình tâm lí nhân vật. Có thái độ rõ ràng đối với nhân vật. Ngôn ngữ kể chuyện, miêu tả của tác giả và ngôn ngữ đối thoại của nhân vật rất đặc sắc. 
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	      Hoạt động của thầy và trò
	                              Nội dung chính

	 1. Em hiểu về như thế nào về nhan đề “Tức nước vỡ bờ” đặt cho đoạn trích? Theo em đặt tên như vậy có thoả đáng không?




















2. Nhà văn Nguyễn Tuân cho rằng: “Với tác phẩm Tắt đèn, NTT đã xui người nông dân nổi loạn. Nên hiểu như thế nào về nhận định này?







3. Từ đó, có thể nhận ra thái độ nào của nhà văn NTT đối với thực trạng xã hội và đối với phẩm chất của người nông dân trong xã hội cũ?




4. Viết đoạn văn tổng phân hợp khoảng 15 câu để làm rõ câu chủ đề sau: 




































5. Hãy viết một số đoạn văn chứng minh ý kiến của nhà phê bình văn học Vũ Ngọc Phan : “Cái đoạn chị Dậu đánh nhau với tên Cai Lệ là một đoạn “tuyệt khéo”. Sau đó hãy phân tích các phương tiện chuyển đoạn văn được sử dụng.







































































BT6. Đề tập làm văn: Hãy tưởng tượng : em nhập vai chị Dậu kể lại chuyện đánh tên Cai lệ. 














































BT7.Phân tích nhân vật chị Dậu trong đoạn trích  « Tức nước vỡ bờ » của Ngô Tất Tố


































	6. Câu hỏi luyện tập
BT1. Em hiểu về như thế nào về nhan đề “Tức nước vỡ bờ” đặt cho đoạn trích? Theo em đặt tên như vậy có thoả đáng không?
- Kinh nghiệm của dân gian được đúc kết trong câu tục ngữ đó đã bắt gặp sự khám phá chân lí đời sống của cây bút hiện thực NTT, được ông thể hiện thật sinh động, đầy sức thuyết phục.
- Đoạn trích chẳng những làm toát lên cái lô gic hiện thực “tức nước vỡ bờ”, “có áp bức, có đấu tranh” mà còn toát lên cái chân lí: con đường sống của quần chúng bị áp bức chỉ có thể là con đường đấu tranh để tự giải phóng, không có con đường nào khác. Vì vậy mà tuy tác giả “Tắt đèn” khi đó chưa giác ngộ cách mạng, tác phẩm kết thúc rất bế tắc, nhưng nhà văn Nguyễn Tuân đã nói rằng: Ngô TẤt Tố với “tắt đèn”  đã xui người nông dân nổi loạn. NTT chưa nhận thức được chân lí cách mạng nên chưa chỉ ra được con đường đấu tranh tất yếu của quần chúng bị áp bức, nhưng với cảm quan hiện thực mạnh mẽ, nhà văn đã cảm nhận được xu thế “tức nước vỡ bờ” và sức mạnh to lớn khôn lường của sự “vỡ bờ” đó. Và không quá lời nếu nói rằng cảnh “tức nước vỡ bờ” trong đoạn trích đã dự báo cơn bão táp quần chúng nông dân nổi dậy sau này.
BT2. Nhà văn Nguyễn Tuân cho rằng: “Với tác phẩm Tắt đèn, NTT đã xui người nông dân nổi loạn. Nên hiểu như thế nào về nhận định này?
Gợi ý:
- Chế độ phong kiến còn áp bức, bóc lột tàn bạo không còn chỗ cho người lương thiện như chị Dậu được sống
- Những người nông dân như chị Dậu muốn sống được, không có cách nào khác phải vùng lên đấu tranh chống áp bức bóc lột.
- Đó là một nhận xét chính xác.
BT3.Thái độ nào của nhà văn NTT đối với thực trạng xã hội và đối với phẩm chất của người nông dân trong xã hội cũ?
- Lên án xã hội thống trị áp bức vô nhân đạo
- Cảm thông với cuộc sống  cùng khổ của người nông dân nghèo
- Cổ vũ tinh thần phản kháng của họ
- Lòng tin vào phẩm chất tốt đẹp của họ.
BT4. Viết đoạn văn tổng phân hợp khoảng 15 câu để làm rõ câu chủ đề sau: 
- Nhưng chị Dậu không thuộc loại người yếu đuối chỉ biết nhẫn nhục van xin mà còn tiềm tàng một khả năng phản kháng mãnh liệt. Thật vậy, khi bị đẩy tới đường cùng, chị đã vùng dậy chống trả quyết liệt, thể hiện một thái độ thật bất khuất. Khi tên cai lệ dã thú ấy vẫn không thèm trả lời, còn “tát vào mặt chị một cái đánh bốp” rồi cứ nhảy vào cạnh anh Dậu, thì chị đã vụt đứng dậy với niềm căm giận ngùn ngụt: “chị Dậu nghiến hai hàm răng: “mày trói ngay chồng bà đi, bà cho mày xem!” Chị chẳng những không còn xưng hô “cháu - ông”, mà cũng không phải “tôi – ông” như kẻ ngang hàng, mà lần này, chị xưng “bà”, gọi tên cai lệ bằng “mày”! Đó là cách xưng hô hết sức đanh đá của phụ nữ bình dân, thể hiện sự căm giận và khinh bỉ cao độ, đồng thời khẳng định tư thế “đứng trên đầu thù”, sẵn sàng đè bẹp đối phương. Lần này chị Dậu đã không đấu lí mà quyết ra tay đấu lực với chúng. Cảnh tượng chị Dậu quật ngã hai tên tay sai đã cho ta thấy sức mạnh ghê gớm và tư thế ngang hàng của chị Dậu, đối lập với hình ảnh, bộ dạng thảm hại hết sức hài hước của hai tên tay sai bị chị “ra đòn”. Với tên cai lệ “lẻo khoẻo” vì nghiện ngập, chị chỉ cần một động tác “túm lấy cổ hắn, ấn dúi ra cửa”, hắn đã “ngã chỏng quèo trên mặt đất! Đến tên người nhà lí trưởng, cuộc đọ sức có dai dẳng hơn một chút (hai người giằng co nhau, du đẩy nhau, rồi ai nấy đền buông gậy ra, áp vào vật nhau), nhưng cũng không lâu, kết cục, anh chàng “hầu cận ông lí” yếu hơn chị chàng con mọn, hắn bị chị này túm tóc lẳng cho một cái, ngã nhào ra thềm! Vừa ra tay, chị Dậu đã nhanh chóng biến hai tên tay sai hung hãn vũ khí đầy mình thành những kẻ thảm bại xấu xí, tơi tả. Lúc mới xông vào, chúng hùng hổ, dữ tợn bao nhiêu thì giờ đây, chúng hài hước, thảm hại bấy nhiêu. Đoạn văn đặc biệt sống động và toát lên một không khí hào hứng rất thú vị “làm cho độc giả hả hê một chút sau khi đọc những trang rất buồn thảm. 
BT5. .
Gợi ý:
Cái đoạn chị Dậu đánh nhau với tên cai lệ là một đoạn “tuyệt khéo”, đó là lời bình luận của nhà văn Vũ Ngọc Phan về tiểu thuyết “Tắt đèn” của Ngô Tất Tố.
“ Tắt đèn” có nhiều điểm rất hay, rất khéo; có nhiều trang làm xúc động lòng người. Trong đó có cảnh “tức nước vỡ bờ”, một trang văn “tuyệt khéo”, giàu kịch tính như một màn bi hài kịch. Có tiếng khóc, tiếng rên. Có tiếng chửi, có tiếng van xin, có lời thách thức. Có cảnh đánh nhau giữa người đàn bà lực điền và tên cai lệ. 
Anh Dậu vừa mới tỉnh được một lát thì tên cai lệ, tên hầu cận lí trưởng với roi song, tay thước, dây thừng “sầm sập” kéo tới. Lũ sai nha sát khí đằng đằng. Chỉ một tiếng thét “thằng kia”! thế mà tên cai lệ đã làm cho anh Dậu vừa kề miệng vào bát cháo đã “lăn đùng ra chết ngất!” Hắn chửi chị Dậu thậm tệ, khi chị thiết tha xin khất sưu. Hắn “trợn ngược hai mắt” quát: “mày định nói cho cha mày nghe đấy à? Sưu của nhà nước mà dám mở mồm xin khất! Hắn chạy sầm sập đến chỗ anh Dậu để trói kẻ thiếu sưu. Hắn dã man “bịch” vào ngực chị Dậu, tát đánh bốp vào mặt chị Dậu. Hắn lồng lên như một con thú dữ. Ngôn ngữ, điệu bộ, hành động của tên cai lệ được đặc tả “tuyệt khéo” đã vạch trần bộ mặt ghê tởm của một tên sai nha mất hết cả tính người. 
Còn có gì tuyệt khéo nữa? Cảnh đánh nhau giữa chị Dậu và tên cai lệ diễn ra dữ dội và hết sức bất ngờ. Người đàn bà con mọn chỉ có hai bàn tay không. Trong lúc đó, tên cai lệ, tên hầu cận lý trưởng nào roi song, nào dây thừng tay thước. Bị “bịch” vào ngực, bị tát đánh “bốp” vào mặt, người chồng ốm đau sắp bị trói, chị Dậu đã phản ứng lại dữ dội. Sau cái “nghiến hai hàm răng” thách thức, chị Dậu đã “túm lấy cổ” và ấn dúi tên cai lệ, làm cho hắn “ngã chỏng quèo” trên mặt đất. Thật hài hước, kẻ “hút nhiều xái cũ” tuy đã bị đánh ngã nhào, nhưng miệng hắn “vẫn nham nhảm thét trói vợ chồng kẻ thiếu sưu”. Sau đó, chị Dậu còn “vật nhau” với tên hầu cận lí trưởng. Chị đã “túm tóc” và “lẳng cho một cái”, làm cho hắn “ngã nhào ra thềm”. Người đọc vô cùng hả hê trước sức mạnh phản kháng của chị Dậu. Người đàn bà con mọn đã hạ nhục, đã đánh ngã nhào bọn đầu trâu mặt ngựa, tay chân lũ cường hào gian ác, tanh hôi.
Cảnh “tức nước vỡ bờ” còn có gì “tuyệt khéo”nữa? Những lời đối thoại thật khéo. Ngòi bút của Ngô Tất Tố “tuyệt khéo” khi nói về cách đối đáp, ứng xử, tinh thần, thái độ, hành động của chị Dậu. Lúc đầu chị nín nhịn nhẫn nhục van xin: “nhà cháu đã túng lại phải… Hai ông làm phúc nói với ông lí cho cháu khất…”; không nạn ! Nhà cháu đã không có, dẫu ông chửi mắng cũng đến thế thôi. Xin ông trông lại!” “Cháu van ông, nhà cháu vừa mới tỉnh được một lúc, ông tha cho!”
Sau đó, chị Dậu đã hoàn toàn thay đổi. Chị trở nên táo bạo và quyết liệt. Chồng sắp bị trói, chị bị tên cai lệ chửi và bịch vào ngực mấy cái. Chị cự lại: “chồng tôi đau ốm, ông không được phép hành hạ!” Cai lệ “tát đánh bốp” vào mặt chị Dậu. Như lửa đổ thêm dầu, chị đã “nghiến hai hàm răng” thách thức: “mày trói ngay chồng bà đi, bà cho mày xem!”Và chị đã đã đánh ngã nhào hai tên chó má! Dưới ngòi bút “tuyệt khéo” của ông Đầu xứ Tố, ta thấy “trên cái tối giời tối đất của đồng lúa ngày xưa, hiện lên một cái chân dung lạc quan của chị Dậu (Nguyễn Tuân).
Thật vậy, Ngô Tất Tố viết “tuyệt khéo”. Sự việc ở nông thôn ngày xưa rất thực, rất sống. Trang văn thấm đầy tình nhân đạo. Ông đã chỉ ra cái hiện tượng “con giun xéo mãi cũng quằn”. Ông đã nêu lên một quy luật hiển nhiên: “có áp bức, có đấu tranh”. Chị Dậu là một người vợ, người mẹ đảm đang, giàu tình thương và rất cứng cỏi. Cái “tuyệt khéo” của Ngô Tất Tố là đã dựng nên bức chân dung chị Dậu. 
=> Các chữ in đậm là phương tiện chuyển đoạn. Người viết đã chứng minh cái “tuyệt khéo” trong cảnh “tức nước vỡ bờ”. Các đoạn văn được nối kết khá chặt chẽ.
BT6. Đề tập làm văn: Hãy tưởng tượng : em nhập vai chị Dậu kể lại chuyện đánh tên Cai lệ. 
Xế trưa hôm ấy, lí trưởng làng Đông Xá bắt tôi giải ra đình. Chúng bắt tôi khai về chuyện chống đối chính quyền, để lập cung giải huyện. Có đủ mặt quan viên. có cả lí cựu nữa. Nhiều người dân kéo đến, đứng lố nhố phía ngoài đình.
- Thị Đào, sao mày dám đánh người nhà của quan! Tội mày to lắm. Tù mọt gông! Mày hãy kể lại việc làm ngỗ ngược của mày, để làng lập cung.
- Lí đương vừa nói vừa đập tay xuống chiếu. Mấy tên tay chân chạy lăng xăng. Tôi chẳng sợ. 
- Các ông nên hỏi hai thằng khốn nạn ấy chứ! Nhưng các ông muốn lập cung chứ gì? Ừ thì tôi nói. Chồng tôi bị ông lí đánh trói thập tử nhất sinh. Sợ xảy ra án mạng, ông lí đã sai tay chân gánh chồng tôi về nhà trả cho mẹ con tôi. Mẹ con tôi, bà con hàng xóm chạy chữa mãi, chồng tôi mới hoàn hồn. 
- Thị Đào, mày dài dòng lắm! Nói ngay vào sự việc! – Lí đương ngắt lời tôi và nạt bằng giọng lè nhè. 
- “Trời đánh còn tránh miếng ăn”, có phải không nào? Chồng tôi vừa kề miệng vào bát cháo thì tên cai lệ xồng xộc kéo tới, hắn thét trói. Chồng tôi chết ngất lăn đùng ra! Tôi van xin. Tôi đâu phải là kẻ quá quắt. Nhưng hắn lá đứa bất nhân đã chửi tôi thậm tệ. Hắn gào lên: “Tha này! Tha này!”. Hắn bịch vào ngực tôi mấy bịch. Hắn sấn đến trói  chồng tôi. Phải cứu chồng tôi chứ. Tôi nghiêm sắc mặt, nói với hắn: “chồng tôi đau ốm, ông không được phép hành hạ!” Sự đời mềm nắn, rắn buông! Ai ngờ, hắn lấn tới áp chế. Hắn tát đánh bốp vào mặt tôi. Hắn như con chó dại lồng lên, hắn nhảy vào trói chồng tôi. Máu trong người tôi sôi lên. Tôi nghiến hai hàm răng. Tôi chỉ tay vào mặt hắn: “mày trói ngay chồng bà đi, bà cho mày xem!”Tôi còn sợ gì nữa. Cái đồ nghiện oặt ấy, tôi coi như rơm như rác. Tôi túm lấy cổ hắn, tôi ấn dúi hắn ngã chỏng quèo trên mặt đất. Còn cái thằng hầu cận ông lí, không tự biết thân lại còn giơ gậy đánh tôi. Hắn bị tôi túm tóc, lẳng cho một cái ngã nhào ra thềm. Hai thằng khốn nạn ấy lồm ngồm bò dậy, chạy thục mạng về đình. Chúng đã bỏ lại ở nhà tôi roi song, tay thước, dây thừng… Đáng lẽ tôi phải đánh cho hai tên ấy một trận nhừ tử. Nhưng đánh chó còn ngó đến chúa nhà. Tôi nể ông Lí đấy!.. 
Xung quanh đình có tiếng cười rúc rích.
Lí Cựu ngồi trên chiếu, xoay mình vuốt râu, tủm tỉm cười.
Lí đương cất tiếng: “con thị Đào này ghê gớm lắm! Bướng bỉnh lắm! Phải giải ngay lên quan phủ để trừng trị!..
BT7.Phân tích nhân vật chị Dậu trong đoạn trích  « Tức nước vỡ bờ » của Ngô Tất Tố
I - Mở bài : 
- Ngô Tất Tố là nhà văn hiện thực, xuất sắc viết rất thành công và chân thực về hình tượng người nông dân trước CMT8.
- Với một nghệ thuật xây dựng nhân vật độc đáo và trái tim yêu thương con người tha thiết, Đoạn trích « tức nước vỡ bờ » đã cho ta thấy thêm một vẻ đẹp bất ngờ trong tính cách của chị Dậu, đó là sự vùng lên chống trả quyết liệt ách áp bức của giai cấp thống trị mà sức mạnh chính là lòng căm hờn, uất hận và tình yêu thương chồng con vô bờ bến
II- Thân bài : 
1. Chị Dậu - một người nhẫn nhục, chịu đựng
a. Thái độ của chị Dậu khi bọn tay sai ập vào
- Mọi cố gắng chăm sóc chồng của chị Dậu đều uổng phí ( Anh Dậu vừa kề bát cháo đến miệng, nghe tiếng thét của Cai Lệ thì sợ quá lăn đùng ra phản)
- Thái độ của bọn tay sai : hách dịch, hành động thì hung hãn, lời nói thì thô lỗ
- Trong hoàn cảnh ấy, thái độ của chị Dậu
+ Run run ( chị sợ thì ít mà lo cho chồng thì nhiều)
+ Chị cầu khẩn bằng giọng thiết tha  « nhà cháu đã không có, dẫu ông chửi mắng cũng đến thế thôi. Xin ông trông lại »
+ Cách xưng hô : gọi « ông » và xưng « cháu »
b. Nhận xét : Cách cư xử của chị thể hiện thái độ nhẫn nhục, chịu đựng của chị. Chị có thái độ như vậy là vì chị biết thân phận bé mọn của mình, biết cái khó khăn ngặt nghèo của gia đình mình. Trong hoàn cảnh này, chị chỉ mong cho chúng tha cho anh Dậu, không đánh trói, hành hạ anh)
2. Chị Dậu không thuộc loại người yếu đuối chỉ biết nhẫn nhục van xin mà còn tiềm tàng một khả năng phản kháng mãnh liệt.
a. Phân tích lời nói bộc lộ tính cách của nhân vật chị Dậu
- Khi tên Cai Lệ sầm sập chạy đến chỗ anh Dậu thì : 
+ Chị xám mặt, vội vàng đặt con bé xuống, đỡ lấy tay hắn và tiếp tục van xin : « ông tha cho nhà cháu »
« Xám mặt »- > Tức là chị đã rất tức giận, bất bình trước sự vô lương tâm của lũ tay sai. Thái độ của chị thì bất bình nhưng lời nói của chị vẫn nhũn nhặn => Chứng tỏ sức chịu đựng của chị
- Khi tên Cai Lệ bịch vào ngực chị và đánh trói anh Dậu :
+ Chị cự lại bằng lời nói : « chồng tôi đau ốm, ông không được phép hành hạ » -> Lời nói đanh thép như một lời cảnh cáo
+ Cách xưng hô : ngang hàng « ông- tôi »=> thể hiện sự uất ức củ chị
+ Thái độ : quyết liệt : một chị Dậu dịu dàng đã trở nên mạnh mẽ, đáo để
- Khi Cai Lệ tát chị Dậu và tiếp tục nhẩy vào cạnh anh Dậu
+ Chị nghiến hai hàm răng=> Thể hiện sự uất ức cao độ không thể kìm nén
+ Ngang nhiên thách thức : « mày trói chồng bà đi, bà cho mày xem ! »
+ Túm cổ Cai Lệ, ấn dúi ra cửa
+ Lẳng người nhà Lý trưởng ra thềm
=> Chị Dậu quật ngã bọn tay sai hung ác trong tư thế ngang hàng, bất khuất với sức mạnh kì lạ.
b. Nhận xét, đánh giá, bình luận
* Sức mạnh kì diệu của chị Dậu là sức mạnh của lòng căm hờn
- Uất hận vì bị dồn nén đến mức không thể chịu nổi nữa
- Là sức mạnh của lòng yêu thương chồng con vô bờ bến
- Hành dộng dã man của tên Cai Lệ là nguyên nhân trực tiếp làm cho sức chịu đựng của chị lên đến quá mức...
* Từ hình ảnh chị Dậu liên tưởng đến người nông dân trước cách mạng
- Tự ti, nhẫn nhục, an phận do bị áp bức lâu đời
- Họ sẽ phản kháng quyết liệt khi bị áp bức bóc lột tàn tệ
- Sự phản kháng của chị Dậu còn tự phát, đơn độc nên chưa có kết quả
* Liên hệ quy luật xã hội
- Ở đâu có áp bức thì ở đó có đấu tranh
* Thái độ của nhà văn : Những trang viết với sự hả hê, nhà văn đứng về phía những người cùng khổ đồng tình với họ, lên án, tố cáo sự dã man của bọn tay sai, phong kiến.
* Nghệ thuật xây dựng nhân vật :
- Miêu tả diễn biến tâm lý nhân vật thật tinh tế
- Tính cách nhân vật chị Dậu hiện lên thật nhất quán.
III- Kết luận
Tóm lại chưa mấy nhà văn cùng thời như Ngô Tất Tố thấy được sức sống tiềm tàng, tinh thần kiên cường bất khuất của những người nông dân bị chà đạp tưởng đâu chỉ biết an phận, nhát sợ, nhịn nhục một cách đáng thương. Đoạn trích đã cho thấy sự tìm tòi khám phá và tiến bộ trong ngòi bút của Ngô Tất Tố. Vì thế Ngô Tất Tố đã thành công đặc biệt trong việc thể hiện chân thực vẻ đẹp và sức mạnh tâm hồn của người phụ nữ nông dân. Với hình tượng chị Dậu, lần đầu tiên trong VHVN có một điển hình chân thực, toàn vẹn, đẹp đẽ về người phụ nữ nông dân lao động.
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TUẦN 9:                                                                                                 Ngày soạn:..../10
Tiết 10-11:                                                                                                                              Ngày dạy:..../10
ÔN TẬP VĂN TỰ SỰ  ,TẬP LÀM VĂN
A. Mục tiêu cần đạt:
- Ôn tập lại các kiến  thức về văn bản tự sự
- Rèn kĩ năng cảm thụ văn học qua bài “Lão Hạc” của  Nam Cao.
B. Chuẩn bị: 
Thầy: Các dạng bài tập 
Trò: Ôn tập
C. Tiến trình tổ chức các hoạt động dạy và học:
1. Kiểm tra:  
2. Ôn tập:
	Hoạt động của thầy và trò
	Nội dung

	
 Đề: Truyện ngắn Lão Hạc của Nam Cao giúp em hiểu gì về tình cảnh của người nông dân trước cách mạng?


  




 
 




 

























































































 Viết bài








HS triển khai phần thân bài theo các ý trong dàn bài.
	1. Bài tập 1
 * Lập dàn ý:
a. Mở bài: Giới thiệu về truyện ngắn “Lão Hạc ” và khái quát tình cảnh của người nông dân
b. Thân bài: 
 I. Truyện ngắn Lão Hạc của Nam Cao giúp ta hiểu về tình cảnh thống khổ của người nông dân trước cách mạng. 
1. Lão Hạc
*. Nỗi khổ về vật chất 
	Cả đời thắt lưng buộc bụng lão cũng chỉ có nổi trong tay một mảnh vườn và một con chó. Sự sống lay lắt cầm chừng bằng số tiền ít ỏi do bòn vườn và làm thuê. Nhưng thiên tai, tật bệnh chẳng để lão yên ổn. Bao nhiêu tiền dành dụm được, sau một trận ốm đã hết sạch sành sanh, lão đã phải kiếm ăn như một con vật. Nam Cao đã dũng cảm nhìn thẳng vào nỗi khổ về vật chất của người nông dân mà phản ánh.
*. Nỗi khổ về tinh thần.
	Đó là nỗi đau của người chồng mất vợ, người cha mất con. Những ngày tháng xa con, lão sống trong nỗi lo âu, phiền muộn vì thương nhớ con vì chưa làm tròn bổn phận của người cha. Còn gì xót xa hơn khi tuổi già gần đất xa trời lão phải sống trong cô độc. Không người thân thích, lão phải kết bạn chia sẻ cùng cậu vàng 
	Nỗi đau, niềm ân hận của lão khi bán con chó. Đau đớn đến mức miệng lão méo xệch đi .... Khổ sở, đau xót buộc lão phải tìm đến cái chết như một sự giải thoát. Lão đã chọn cái chết thật dữ dội. Lão Hạc sống thì mỏi mòn, cầm chừng qua ngày, chết thì thê thảm. Cuộc đời người nông dân như lão Hác đã không có lối thoát
2. Con trai lão Hạc
Vì nghèo đói, không có được hạnh phúc bình dị như mình mong muốn khiến anh phẫn chí, bỏ làng đi đồn điền cao su với một giấc mộng viển vông có bạc trăm mới về. Nghèo đói đã đẩy anh vào tấn bi kịch không có lối thoát.
	Không chỉ giúp ta hiểu được nỗi đau trực tiếp của người nông dân, truyện còn giúp ta hiểu được căn nguyên sâu xa nỗi đau của họ. Đó chính là sự nghèo đói và những hủ tục phong kiến lạc hậu 
II. Truyện ngắn Lão Hạc giúp ta hiểu được vẻ đẹp tâm hồn cao quý của người nông dân
1. Lòng nhân hậu 
	Con đi xa, bao tình cảm chất chứa trong lòng lão dành cả cho cậu vàng. Lão coi nó như con, cưu mang, chăm chút như một đứa cháu nội bé bỏng côi cút: lão bắt rận, tắm, cho nó ăn bằng bát như nhà giàu, âu yếm, trò chuyện gọi nó là cậu vàng, rồi lão mắng yêu, cưng nùng. Có thể nói tình cảm của lão dành cho nó như tình cảm của người cha đối với người con.
	Nhưng tình thế đường cùng, buộc lão phải bán cậu vàng. Bán chó là một chuyện thường tình thế mà với lão lại là cả một quá trình đắn đo do dự. Lão coi đó là một sự lừa gạt, một tội tình không thể tha thứ. Lão đã đau đớn, đã khóc, đã xưng tội với ông giáo mong được dịu bớt nỗi đau dằng xé trong tâm can.
	Tự huỷ diệt niềm vui của chính mình, nhưng lại xám hối vì danh dự làm người khi đối diện trước con vật. Lão đã tự vẫn. Trên đời có bao nhiêu cái chết nhẹ nhàng, vậy mà lão chọn cho mình cái chết thật đau đớn, vật vã...dường như lão muốn tự trừng phạt mình trước con chó yêu dấu.
2. Tình yêu thương sâu nặng 
Vợ mất, lão ở vậy nuôi con, bao nhiêu tình thương lão đều dành cho con trai lão. Trước tình cảnh và nỗi đau của con, lão luôn là người thấu hiểu tìm cách chia sẻ, tìm lời lẽ an ủi giảng  giải cho con hiểu dằn lòng tìm đám khác. Thương con lão càng đau đớn xót xa khi nhận ra sự thực phũ phàng: Sẽ mất con vĩnh viễn “Thẻ của nó .............chứ đâu có còn là con tôi ”. Những ngày sống xa con, lão không nguôi nỗi nhớ thương, niềm mong mỏi tin con từ cuối phương trời . Mặc dù anh con trai đi biền biệt năm sáu năm trời, nhưng mọi kỷ niệm về con vẫn luôn thường trực ở trong lão. Trong câu chuyện với ông giáo , lão không quên nhắc tới đứa con trai của mình 
Lão sống vì con, chết cũng vì con : Bao nhiêu tiền bòn được lão đều dành dụm cho con. Đói khát, cơ cực song lão vẫn giữ mảnh vườn đến cùng cho con trai để lo cho tương lai của con.
Hoàn cảnh cùng cực, buộc lão phải đứng trước sự lựa chọn nghiệt ngã: Nếu sống, lão sẽ lỗi đạo làm cha. Còn muốn trọn đạo làm cha thi phải chết. Và lão đã quyên sinh không phải lão không quý mạng sống, mà vì danh dự làm người, danh dự làm cha. Sự hy sinh của lão quá âm thầm, lớn lao. 
3. Vẻ đẹp của lòng tự trọng và nhân cách cao cả
Đối với ông giáo người mà Lão Hạc tin tưởng quý trọng, cũng luôn giữ ý để khỏi bị coi thường. Dù đói khát cơ cực, nhưng lão dứt khoát từ chối sự giúp đỡ của ông giáo, rồi ông cố xa dần vì không muốn mang tiếng lợi dụng lòng tốt của người khác. Trước khi tìm đến cái chết, lão đã toan tính sắp đặt cho mình chu đáo. Lão chỉ có thể yên lòng nhắm mắt khi đã gửi ông giáo giữ trọn mảnh vườn, và tiền làm ma. Con người hiền hậu ấy, cũng là con người giàu lòng tự trọng. Họ thà chết chứ quyết không làm bậy. Trong xã hội đầy rẫy nhơ nhuốc thì tự ý thức cao về nhân phẩm như lão Hạc quả là điều đáng trọng.
III. Truyện giúp ta hiểu sự tha hoá biến chất của một bộ phận tầng lớp nông dân trong xã hội đương thời: 
Binh Tư vì miếng ăn mà sinh ra làm liều bản chất lưu manh đã chiến thắng nhân cách trong sạch của con người. Vợ ông giáo vì nghèo đói cùng quấn mà sinh ra ích kỷ nhỏ nhen, tàn nhẫn, vô cảm trước nỗi đau của người khác .
c. Kết bài:
Khái quát về cuộc sống và phẩm chất của người nông dân. Cảm nghĩ của bản thân. 

* Viết bài
a. Mở bài:
Nói đến Nam Cao là phải nói đến Lão Hạc. Tác phẩm này được coi là một truyện ngắn hiện thực xuất sắc trong trào lưu hiện thực phê phán của thời kì 1930 – 1945. Truyện không những tố khổ người nông dân trước tai trời ách đất, trước xã hội suy tàn mà đáng chú ý hơn cả là đã nêu bật được hình ảnh một lão nông đáng kính với phẩm chất  của một con người đôn hậu, giàu lòng tự trọng và rất mực yêu thương con, để lại trong lòng người đọc niềm xót xa, cảmm thông và mến phục.
 b. Thân bài:
c. Kết bài: 
- Có thể nói   LH là điển hình về cuộc đời và số phận của người nông dân trong xã hội cũ.  Lão là   người nghèo khổ bị đẩy vào bước đường cùng, bị ức hiếp bị chà đạp vùi dập một cách trực tiếp hoặc gián tiếp dưới bàn tay của XHPK. Hoàn cảnh của  lão phải bán chó thâm chí phải tự kết liễu đời mình vì quá túng quẫn cơ cực. Dù trong hoàn cảnh nào lão vẫn ánh lên phẩm chất cao đẹp của người nông đân hiền lành lương thiện giàu tình yêu thương và giàu lòng tự trọng.   



            3. Củng cố, hướng dẫn về nhà:










Tuần 10                                                                                                 Ngày soạn;....../10/
Tiết :12-13                                                                                            Ngày dạy:...    ./10/
                                                   ÔN TẠP TIẾNG VIỆT,VĂN BẢN
A. Mục tiêu cần đạt:
- Ôn tập lại các kiến  thức về trợ từ, thán từ.
- Rèn kĩ năng làm bài văn tự sự.
B. Chuẩn bị: 
Thầy: Các dạng bài tập 
Trò: Ôn tập
C. Tiến trình tổ chức các hoạt động dạy và học:
1. Kiểm tra: sự chuẩn bị
2. Ôn tập
	Hoạt động của thầy và trò
	Nội dung

	Ca 1
? Thế nào là từ tượng hình, từ tượng thanh? VD?







? Tìm các từ tượng hình, tượng thanh trong các VD sau?







Đề bài: người ấy sống mãi trong lòng tôi
G: H/d lập dàn ý








 Viết bài






HS triển khai phần thân bài theo các ý trong dàn bài.
	1. Bài tập 1
*Từ tượng hình gợi tả h/a dáng vẻ hoạt động trạng thái của con người
*Từ tượng thanh gợi tả âm thanh của tự nhiên , con người
*Công dụng: gợi được h/a âm thanh cụ thể sinh động có giá trị biểu cảm cao.
- Các từ tượng hình tượng thanh là soàn soạt, ha hả,
  hì hì,  hô hố, hơ hí, bịch, bốp
- Các từ tượng hình: Lò dò, khật khưỡng,ngất ngưởng, lom khom, dò dẫm, liêu xiêu. rón rén, lẻo khẻo,chỏng quèo.
VD:
a) Lom khom dưới núi tiều vài chú
   Lác đác bên sông chợ mấy nhà
b) Dôc lên khúc khuỷu, dốc thăm thẳm
   Heo hút cồn mây súng ngửi trời
c) Thân gầy guộc lá mong manh
   Mà sao nên lũy nên thành tre ơi
d) Khi bờ tre ríu rít tiếng chim kêu
   Khi mặt nước chập chờn con cá nhảy
2. Bài tập 2
* Lập dàn ý:
a. Mở bài: Giới thiệu về người ấy và cảm xúc của mình  đối với người ấy.
b. Thân bài:
- Giới thiệu về người ấy: hình dáng, tính nết.
- Kể về kỉ niệm sâu sắc giữa mình và người ấy.
c. Kết bài: Nêu ấn tượng của bản thân về truyện ngắn (hoặc nêu những cảm nghĩ về nhân vật “tôi” trong sự liên hệ với bản thân).
* Viết bài
a. Mở bài:
Tuổi thơ mỗi người gắn liền với những ngày tháng thật êm đềm. Tuổi thơ tôi cũng vậy, nhưng sao mà mỗi lần nhắc đến, lòng tôi lại rung động và xót xa vô cùng. Phải chăng... điều đó đã vô tình khơi đậy trong tôi những cả xúc yêu thương mãnh liệt, da diết về người. Đó không ai khác ngoài nội.
b. Thân bài:
 Nội sinh ra và lớn lên khi đất nước còn trong chiến tranh lửa đạn. Do đó như bao người cùng cảnh ngộ, nội hoàn toàn "mù chữ". Đã bao lần, nội nhìn từng dòng chữ, từng con số với một sự thơ dại, nội coi đó như một phép màu của sự sống và khát khao được cầm bút viết chúng, được đọc, được đánh vần. Thế rồi điều bà thốt ra lại đi ngược lại những gì tôi kể: "Bà già cả rồi, giờ chẳng làm chẳng học được gì nữa đâu, chỉ mong sao cháu bà được học hành đến nơi đến chốn. Gía như bà có thêm sức khoẻ để được chứng kiến cảnh cô cháu bé bỏng hôm nào được đi học nhỉ?..." Một ước muốn cỏn con như thế, vậy mà bà cũng không có được!
  Lên năm tuổi, bà tôi qua đời. Đó quả là một mất mát lớn lao, không gì bù đắp nổi. Bà đi đẻ lại trong tôi ba xúc cảm không nói được thành lời. Để rồi hôm nay, những xúc cảm đó như những ngọn sóng đang trào dâng mạnh mẽ trong lòng.
 Nội là người đàn bà phúc hậu. Nội trở nên thật đặc biệt trong tôi với vai trò là người kể chuyện cổ tích đêm đêm. Tôi nhớ bà kể rất nhiều chuyện cổ tích. Hình như bà có cả một kho tàng chuyện cổ tích, bà lấy đâu ra nhiều chuyện thú vị và kì diệu đến thế nhỉ??? Cũng giống như chú bé A-li-ô-sa, tuổi thơ của tôi đã được sưởi ấm bằng thứ câu chuyện cổ tích ấy. Tôi lớn lên nhờ chuyện cổ tích, nhờ cả bà. Bà là người đàn bà tài giỏi, đảm đang. Bà thông thạo mọi chuyện trong nhà ngoài xóm. Bà thành thạo trong mọi viêc: việc nội trợ,... đến việc coi sóc tôi. Bà làm tất cả chỉ với đôi bàn tay chai sạn. Hình ảnh của bà đôi khi cứ hiện về trong kí ức tôi, trong những giấc mơ như là một bà tiên.
 Nhớ rất rõ những hôm có chợ đêm, hai bà cháu đi bộ ra đó chơi. Khung cảnh hiện lên rực rỡ màu sắc ánh đèn, chợ thật đông vui với đầy đủ các thứ hàng hoá... và thêm cả trò chơi đu quay "sở trường". " Pằng! Pằng! Pằng!" Bà vẫy tay đưa mắt dõi theo." Bay lên nào! Hạ xuống thôi!... Bùm bùm chéo!..." Tôi thích thú vô cùng. Đêm về ngã vào vòng tay bà nghe bà ru và kể chuyện cổ tích. Giọng kể êm ái và đầy ngọt ngào đưa tôi chìm sâu vào giấc ngủ.
c. Kết bài:
... Mới đó mà đã hơn chục năm trôi. Chục năm đã đi qua nhưng " bà ơi, bà µ ! Những kỉ niệm về bà trong kí ức cháu vẫn còn nguyên vẹn. Dù cho bà không còn hiện diện trên cõi đời này nữa nhưng trái tim cháu, bà còn sống mãi". Người bà trong linh hồn của một đứa trẻ như tôi cũng cũng giống như thần tiên trong chuyện cổ tích. Mãi mãi còn đó không phai mờ." Bà ơi, cháu sẽ ngoan ngoãn và cố gắng học hành chăm chỉ như lời bà đã từng dạy bảo, bà nhé."
                 Cháu gái bé bỏng của bà



               3. Củng cố, hướng dẫn về nhà:
                 - Học bài, chuẩn bị ôn tập  Cô bé bán diêm...
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Tiết 14-15                                                                                                                   Ngày soạn:……./10/

ÔN TẬP TIẾNG VIỆT,VĂN BẢN
A. Mục tiêu cần đạt:
- Ôn tập lại các kiến  thức về từ ngữ địa phương, biệt ngữ xã hội.
- Rèn kĩ năng cảm thụ văn học qua bài “Cô bé bán diêm” của An đéc xen.
B. Chuẩn bị: 
Thầy: Các dạng bài tập 
Trò: Ôn tập
C. Tiến trình tổ chức các hoạt động dạy và học:
1. Kiểm tra: sự chuẩn bị
2. Ôn tập
	Hoạt động của thầy và trò
	Nội dung

	

? Thế nào là từ địa phương? thế nào là  biệt ngữ xã hội?
Cho VD?

? Gạch chân các từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội trong các VD sau. Tìm từ ngữ toàn dân tương ứng và tầng lớp sử dụng biệt ngữ xã hội này?

 









G: h/d học sinh ôn tập truyện “Cô bé bán diêm” của An đéc xen.
Giới thiệu thêm về tác giả, tác phẩm:

















?Tóm Tắt truyện “Cô bé bán diêm”:
- Giáo viên nhận xét, đánh giá.
Ca 2: 
2. Khái quát những thành công về nội dung và nghệ thuật của truyện “Cô bé bán diêm”













Giáo viên tổng kết khái quát: Với câu chuyện về cuộc đời cô bé bán diêm, nhà văn An đecxen đã gửi tới mọi người bức thông điệp: Hãy yêu thương trẻ em, hãy giành cho trẻ em một cuộc sống bình yên và hạnh phúc! Hãy cho trẻ em một mái ấm gia đình! Hãy biến những mộng tưởng đằng sau ánh lửa diêm thành hiện thực cho trẻ thơ.












? Có ý kiến cho rằng: Những que diêm nhỏ bé kia đã trở thành "những que diêm hi vọng" của tâm hồn trẻ thơ. Em có đồng ý với ý kiến đó không? Vì sao?














? Đằng sau ngòi bút kể, tả khách quan là những thái độ rất rõ ràng của tác giả. Em hãy chỉ rõ.





 

	I./ TIẾNG VIỆT:
1. Bài tập 1
 -Từ ngữ địa phương là từ ngữ chỉ được dùng ở 1 địa phương nhất định.
- Biệt ngữ xã hội chỉ được dùng trong một tầng lớp xã hội nhất định.
- Nón: mũ và nón, thơm: quả dứa, trái: quả, chén: cái bát, cá lóc: cá quả, ghe: thuyền, vô: vào.
-Mè đen - vừng đen; quả dứa (Nam Bộ).
VD:
a) Con ra tiền tuyến xa xôi
   Yêu bầm (mẹ) yêu nước cả đôi mẹ hiền
b) Chuối đầu vườn đã lổ (trổ)
   Cam đầu ngõ đã vàng
   Em nhớ ruộng nhớ vườn
   Không nhớ anh răng (sao) được
c) Nó đẩy (bán) con xe với giá hời
d) Lệch tủ (không trúng phần mình học) nên nó không làm được bài kiểm tra.
e) Con nín đi! Mợ (mẹ) đã về với các con rồi mà
II./ TẬP LÀM VĂN
 Bài tập 1
1. Giới thiệu thêm về tác giả, tác phẩm:
- Anđecxen là nhà văn nổi tiếng của Đan Mạch và thế giới. Ông có sở trường về những truyện viết cho trẻ em.
- Truyện của ông, dù là truyện thần tiên hay truyện đời, đều bắt nguồn từ cuộc sống và đều chứa đựng một ý nghĩa nhân loại rất sâu sắc. Nhân vật của ông, từ thần tiên cho đến người đời, từ muông thú đến những vật tưởng như vô tri vô giác đều có một sinh mệnh và một linh hồn vô cùng phong phú. Cho nên, truyện của ông, dù viết ở những thế kỉ trước mà đến nay người đọc vẫn thấy gần gũi, chân thật. Đúng như Pautôpxki - nhà văn Liên Xô nổi tiếng đã nhận xét: "Trong mỗi truyện cổ tích cho trẻ con của ông còn có một truyện cổ tích khác mà chỉ người lớn mới có thể hiểu hết ý nghĩa... Ông là nhà thơ của những người nghèo khổ. Ông là một ca sĩ bình dân. Cả cuộc đời ông chứng tỏ rằng kho báu của nghệ thuật chân chính chỉ có ở trong tri thức của nhân dân và không ở một nơi nào khác".
BT2. Tóm Tắt truyện “Cô bé bán diêm”:
- Học sinh tóm tắt;
	
BT3. Khái quát những thành công về nội dung và nghệ thuật của truyện “Cô bé bán diêm”
a. Nội dung:
- Tryện ngắn đã tái hiện được hiện thực về tình cảnh khốn khổ của “Cô bé bán diêm”, đồng thời vẽ lên thế giới mộng tưởng với những khát khao đến tội nghiệp của “Cô bé bán diêm”:
+ Khát khao được sống trong tình yêu thương.
+ Khát khao được thoát khỏi cuộc đời buồn đau, khổ ải.
- Cũng qua đó, ta hiểu được tấm lòng trắc ẩn và niềm cảm thương chân thành của nhà văn đối với những số phận phải chịu nhiều thiệt thòi, bất hạnh.
b. Nghệ thuật : 
- Nghệ thuật đối lập, hình ảnh tương phản
- Hình ảnh ảo - thực đan xen.
- Kết hợp hài hoà giữa tự sự, miêu tả và biểu cảm.



BT4. Tại sao Anđecxen lại đặt tình huống: Cô bé đi bán diêm mà không phải bán một thứ hàng nào khác? ý nghĩa của hình ảnh nghệ thuật này là gì?
Gợi ý: Nhà văn đã để cho cô bé đi bán diêm mà không phải là một thứ hàng nào khác là một dụng ý. Vì diêm là nguồn gốc của ánh sáng, của sự ấm áp, đối lập với bầu trời đêm giao thừa tối tăm, buốt giá, đối lập với cuộc sống đen tối, lạnh lùng của đất nước Đan Mạch thế kỷ XIX, khi chủ nghĩa tư bản còn đang ngự trị. Đó cũng là cách tác giả thể hiện thái độ phủ nhận đối với cái xã hội bất công đương thời, đồng thời thể hiện niềm tin và khát vọng sống tốt đẹp cho những con người khốn khổ.
BT5. Có ý kiến cho rằng: Những que diêm nhỏ bé kia đã trở thành "những que diêm hi vọng" của tâm hồn trẻ thơ. Em có đồng ý với ý kiến đó:
Trong tăm tối khổ đau, những que diêm nhỏ bé thực sự là "những que diêm hi vọng" của tâm hồn trẻ thơ, bởi vì:
- ánh sáng ấy xua tan cái lạnh lẽo, tăm tối để em bé có thể quên đi những bất hạnh, cay đắng của kiếp mình, sống trong niềm vui giản dị với những niềm hi vọng thiêng liêng.
- ánh sáng lửa diêm đã thắp sáng những ước mơ đẹp đẽ, những khát khao mãnh liệt của tuổi thơ, đem đến thế giới mộng tưởng với những niềm vui, niềm hạnh phúc thực sự, những gì mà em bé không thể có được ở cuộc sống trần gian.
 Ngọn lửa diêm có ý nghĩa xoá mờ hiện thực, phủ nhận hiện thực, thắp sáng lên và giúp em bé vươn tới một thế giới tưởng tượng không còn cô đơn, khổ đau và đói rét.
BT6. Đằng sau ngòi bút kể, tả khách quan là những thái độ rất rõ ràng của tác giả. Em hãy chỉ rõ.
- Miêu tả hoàn cảnh của em bằng nỗi xót xa, thương cảm.
- Miêu tả những mộng tưởng của em bé với thái độ trân trọng, nâng niu.
- Miêu tả thái độ vô tình của những người khách qua đường mà ngầm bộc lộ sự bất bình, phẫn nộ


               3. Củng cố, hướng dẫn về nhà:
      BTVN: Viết đoạn văn PBCN của em về Cô bé bán diêm.
           - Xem lại lý thuyết ở văn bản “Cô bé bán diêm”.
	- Tóm tắt văn bản;
	- Sưu tầm những truyện có nội dung tương tự truyện “Cô bé bán diêm” ở VN 
          - Về nhà hoàn thiện nốt bài tập 7.
                  Học bài, chuẩn bị ôn tập Đánh nhau với cối xay gió...
**************************************************************
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LUYỆN TẬP DÀN Ý BÀI VĂN TỰ SỰ CÓ SỬ DỤNG YẾU TỐ MT,BIỂU CẢM

1 . Mục tiêu bài học
-HS lập được dàn ý bài văn tự sự có yếu tố miêu tả biểu cảm
-Luyện cách trình bày dàn ý , luyện viết đoạn
2 , Nội dung bài học
Yêu cầu HS nêu bố cục bài văn tự sự ?
Đề 1: Kể lại một lần em mắc khuyết điểm khiến thầy cô buồn 
 HS lựa chọn sự việc : khuyết điểm gì ?  2HS lập – chú ý cách trình bày 
                          

	HOẠT ĐỘNG GV-HS
	NỘI DUNG

	HDD1: ÔN TẬP LÍ THUYẾT 
-Cho biết vai trò yếu tố miêu tả -biểu cảm trong văn tự sự?

Đề 1: Kể lại một lần em mắc khuyết điểm khiến thầy cô buồn 
















Đề 2
Kể về một sự việc khiến bố mẹ vui lòng
Yêu cầu HS chọn sự việc ngôi kể

	I:ÔN TẬP LÍ THUYẾT:
1/ Khái niệm:
2: cách lập dàn ý:

II: LUYỆN TẬP:
1,Mở bài
- Giới thiệu khuyết điểm gì với thầy cô giáo ( không học bài , giở sách ,thái độ không đúng mực ..) 
-Khái quát suy nghĩ của mình
2, Thân bài
*Tập trung kể về khuyết điểm : xảy ra ở đâu ? với thầy  cô nào ? chuyện xảy ra như thế nào ? ( mở đầu , diễn biến , kết quả )
Suy nghĩ cảm xúc của em ?
*Yếu tố miêu tả :hình ảnh cô , thái độ biểu hiện của em 
*Yếu tố biểu cảm : tháI độ thầy cô , sự day dứt của em 
2, Kết bài
Suy nghĩ bài học qua sự việc đó 
Đề 2
Kể về một sự việc khiến bố mẹ vui lòng
Yêu cầu HS chọn sự việc ngôi kể
Lập dàn ý
1, M ở bài
-Giới thiệu sự việc làm cha mẹ vui lòng ( được điểm cao , chăm em , giúp việc nhà )
-Khái quát suy nghĩ của mình
2, Thân bài
* Kể về sự việc khiến cha mẹ vui lòng :
-Sự việc xảy ra trong hoàn cảnh nào ? chuyện xảy ra như thế nào ? Thái độ bố mẹ ? niềm vui của em ?
* Yếu tố miêu tả : hình ảnh thiên nhiên , hình ảnh bố mẹ , công việc của mình .
*Biểu cảm : tâm trạng , thái độ bố mẹ , tâm trạng bản thân
3,Kết bài
Suy nghĩ , bài học qua sự việc đó
Bàì tập
A, Viết đoạn văn có yếu tố miêu tả biểu cảm ( phần thân bài ) ở đề 1 
B ,Viết đoạn văn có yếu tố miêu tả biểu cảm ( Phần thân bài , nội dung tự chọn ) ở đề 2 
Yêu cầu học sinh viết đoạn - đọc –nhận xét – chú ý cách đưa yếu tố miêu tả và biểu cảm hiệu quả, hợp lý




· Hướng dẫn về nhà : 
· Chuẩn bị viết bài số 3
· Rút kinh nghiệm

***********************************************************

Ngày soạn : 1/12/2009
Ngày dạy : 8/12

 Tiết  19,20,21:   Rèn kỹ năng làm bài văn thuyết minh

A ,Mục tiêu bài dạy
-  Rèn kỹ năng lập dàn ý bài văn thuyết minh: giới thiệu nón lá , áo dài , bánh chưng
-  HS tập viết đoạn văn thuyết minh
B , Nội dung bài dạy

Đề 1 : Giới thiệu chiếc nón lá
HS xác định yêu cầu đề
Lập dàn ý: 
1, Mở bài:
-  Giới thiệu khái quát về nón lá:định nghĩa về nón lá(che nắng che mưa) và hình ảnh
nón lá trong cuộc 
Cuộc sống con người VN - đọc mở bài trang 278 thiết kế bài soạn
2, Thân bài :
*  Nguồn gốc :nghề làm nón có từ thời nhà Trần thế kỷ 13 
*  Chủng loại : nón tam giangcho ông bà già , nón lá cho nhà giàu , nón tu lờ cho nhà sư nón chéo vành cho lính
Nón ngày xưa này xưa rộng vành nặng . Đầu thế kỷ 20 nón được cảI tiến nhẹ nhàng thanh thoát
*  Nơi làm nón nổi tiếng: làng Chuông, Quảng Bình , Huế
*  Cấú tạo : hình chóp  , gồm khung tre , lá gồi, móc
*  Cách làm: tre chuốt mỏng uốn vành ;lá nón sấy phơi,là phẳng,dựng khuôn xếp vành, lợp lá , chằm nón bằng sợi móc , sơn dầu bóng
Một lao động trung bình làm 1 nón / ngày
Gía thành: 8000 -10000đ / chiếc
 *Gia trị : sản phẩm văn hoá được du khách mến mộ 
3 Kết bài :
-  Khôi phục làng nghề thủ công 
-  Sản phẩm mỹ nghệ mang nét đẹp đặc trưng người Việt Nam

Đề 2 : Giới thiệu áo dài Việt Nam 
1, Mở bài
Giới thiệu áo dài Việt Nam
2 Thân bài:
a.Nguồn gốc áo dài
- Chúa Nguyễn Phúc Khoát thế kỷ 18 ra chỉ dụ : chế ra 1 chiếc áo lễ phục cổ đứng , tay dài , mằu tuỳ ý- chiếc áo dài ra đời thô sơ nhưng kín đáo
- Phụ nữ thêu thùa quanh cổ cho đẹp
b. Sự phát triển hoàn thiện
- Chiếc áo dài được hoàn thiện thành y phục dân tộc 
- Thập niên 30 : Nguyễn Cát Tường, Lê Phổ (hoạ sĩ du học ở Pháp) dùng diễn đàn Phong hoá ngày nay quản bá cho áo dài Việt Nam không eo , cổ cao,-Lơ Muya ,Cát Tường
- Bà Trịnh Thục Oanh hiệu trưởng trường trung học nữ Hà nội áo có eo ôm sát đường cong –tôn vẻ đẹp người phụ nữ
c. Ngày năy
-   Chiếc áo dài :y phục , hồn dân tộc 
Phụ nữ mặc ngày lễ tết , tiếp khách quốc tế ,HS mặc đồng phục 
Thi hoa hậu :áo dài 
Kiểu dáng : cổ cao , eo , vạt dài , không cổ , màu sắc rực rỡ 
Chất liệu phong phú: lụa ,nhung,von …
d. Y nghĩa
-  Hai vạt trước tứ thân phú mẫu ,vạt ngắn chéo như yếm che ngực như hình ảnh người mẹ ôm ấp con 5 khuy cân xứng tượng trưng cho 5 đạo làm người: nhân, nghĩa, l , trí ,tín
3, Kết bài
- Là tác phẩm nghệ thuật
Mang vẻ đẹp cốt cách con người Việt Nam
Vẻ đẹp người phụ nữ Việt Nam

Đề 3: Giới thiệu chiếc bánh chưng
1, Mở bài
-  Giới thiệu chiếc bánh chưng : bánh chưng , món ăn truyền thống , quen thuộc của người dân Việt Nam
2, Thân bài
 * Nguồn gốc : có từ xa xưa – truyền thuyết bánh chưng , bánh dày (vua Hùng thứ 8)
 * Nguyên liệu :lá dong,gạo nếp, đỗ,thịt lợn, hành , hạt tiêu, lạt tre
 * Cách làm :lá dong rửa sạch, gạo nếp vo sạch ngâm 12 tiếng,đỗ xay vỡ đồ giã nhuyễn, thịt lợn thái miếng to bản ướp gia vị
giải 1 lớp lá dong , đổ gạo nếp , đặt nhân đậu thịt , đổ tiếp 1 lớp gạo nếp , gói hình vuông , dùng lạt buộc chặt – người ta có thể gói khuôn hoặc gói đùm
* Bánh chưng thường nấu vào dịp tết cổ truyền của người Việt Nam là thứ bánh không thể thiếu được trong dịp tết
Thịt mỡ , dưa hành ,câu đối đỏ
   Cây nêu , tràng pháo , bánh chưng xanh 
* Y nghĩa :bánh chưng hình vuông tượng trưng cho đất ,gạo nếp ,đỗ, thịt lợn tượng trưng cho muông thú cây cỏ . Bánh chưng thường được cúng chung với bánh dày hình tròn làm bằng gạo nếp tượng trưng cho trời .Bánh được bày trên bàn thờ cúng tổ tiên , tạ ơn trời đấtmỗi khi xuân về tết đến đến
Ngày nay cuộc sống nâng cao bánh chưng có quanh năm , nó còn được
 thắp hương vào ngày rằm mùng 1
3 , Kết bài
Bánh chưng là thứ bánh truyền thống mang bản sắc dân tộc, là món ăn ngon , là niềm tự hào của con người Việt Nam

*Đề bổ sung:
Thuyết minh về chiếc kính
Yêu cầu:
Mở bài: giới thiệu về chiếc kính
Thân bài:
-Chủng loại:kính thời trang , kính thuốc
-Công dụng: thời trang-chống bụi, giúp người bị cận , viễn nhìn rõ
-Cấu tạo: Nhựạ,kim loại
 Gọng:Đỡ hai mắt , định vị
 Mắt kính:chất liệu Mi ca
                Thấu kính hình en líp
-Cách bảo quản: tránh va đập, để trong hộp có lót vải mềmđể tránh vỡ xước
-Gía cả: 80-100 000đ
Kết bài :y nghĩa
*Đề bổ sung :thuyết minh chiếc bút
Mở bài : giới thiệu về chiếc bút
Thân bài:
Nguồn gốc :có từ rất lâu đời  -bút lông -cải tiến thành bút hiện đại
Cấu tạo: ngòi ,ruột , thân ,nắp
Bảo quản: giữ gìn cẩn thận ,không làm toè ngòi , để trong hổptránh vỡ
Kết bài: bút rẻ tiện lợi , thông dụng
CỦNG CỐ :





















TUẦN 12:                                                                                         Ngày soạn:...../10/
Tiết: 16-17                                                                                                            Ngày dạy:......../10/
ÔN TẬP TRỢ TỪ,THÁN TỪ,TẬP LÀM VĂN
A. Mục tiêu cần đạt:
- Ôn tập lại các kiến  thức về trợ từ, thán từ
- Rèn kĩ năng cảm thụ văn học qua bài “Đánh nhau với cối xay gió” của Xecvantet.
B. Chuẩn bị: 
Thầy: Các dạng bài tập 
Trò: Ôn tập
C. Tiến trình tổ chức các hoạt động dạy và học:
1. Kiểm tra: sự chuẩn bị
2. Ôn tập
	Hoạt động của thầy và trò
	Nội dung

	

? Đọc các ví dụ sau và  rút ra trật tự của trợ từ?






? Nêu đặc điểm của thán từ





? Tìm những câu văn, câu thơ có dùng thán từ thể hiện rõ hai đặc điểm trên.




? Xác định ý nghĩa của trợ từ qua các ví dụ sau?













? Đặt câu sử dụng trợ từ, thán từ?



GV: h/d học sinh ôn tập truyện “Đánh nhau với cối xay gió” của Xecvantet.
? Giới thiệu thêm về tác giả, tác phẩm:
 












































?Em hãy lập bảng so sánh sự đối lập  giữa hai nhân vật Đôn Kihôtê và Xanchô Panxa được thể hiện trong đoạn trích "Đánh nhau với cối xay gió".

? Xây dựng cặp nhân vật tương phản song song bên nhau, nhà văn có dụng ý gì?
Viết một đoạn văn về nhân vật Đôn Kihôtê trong đoạn trích "Đánh nhau với cối xay gió".
- GV gọi một số HS đọc trước lớp, nhận xét và chữa bài.

	I. TIẾNG VIỆT.
1. Bài tập 1
a. Tôi thì tôi xin chịu.
b. Chính bạn Lan nói với mình như vậy.
c. Ngay cả cậu cũng không tin mình ­?
- Trợ từ dùng để nhấn mạnh: đứng ngay trước từ mà nó muốn nhấn mạnh;
- Trợ từ biểu hiện thái độ đánh giá sự vật, sự việc.
* Đặc điểm của thán từ: 
- Dùng để bộc lộ cảm xúc bất ngờ, trực tiếp của người nói trước một sự việc nào đó
- Thường làm thành phần biệt lập trong câu hoặc tách thành câu độc lập.
* Tìm những câu văn, câu thơ có dùng thán từ thể hiện rõ hai đặc điểm trên.
a. Bác đã đi rồi sao Bác ơi! 
Mùa xuân đang đẹp nắng xanh trời. 
b. Hồng! Mày có muốn vào Thanh Hoá chơi với mợ mày không?
c. Vâng! Cháu cũng nghĩ như cụ.
VD	
a. Nó hát những mấy bài liền.
b. Chính các cháu đã giúp Lan học tập tốt.
c. Nó ăn mỗi bữa chỉ lưng bát cơm.
d. Ngay cả bạn thân nó cũng ít tâm sự.
e. Anh tôi toàn những lọ là lọ.
Gợi ý: 
- Trường hợp a, e: trợ từ nhấn mạnh  sự quá ngưỡng về mức độ;
- Trường hợp b, c, d: Nhấn mạnh độ chính xác, đáng tin cậy.
Đặt câu	A! Mẹ đã về!

	Eo ơi, con lươn những 20kg.
II. VĂN BẢN
Bài tập 1
Giới thiệu thêm về tác giả, tác phẩm:
Xecvantec có biệt hiệu "người cụt tay trong trận Lêpantô". Ông đã từng tham gia quân đội và từng bị bọn cướp biển bắt và cầm tù. Trở về nước, ông là một viên chức nhỏ, gia đình có nhiều khó khăn về kinh tế. Chính vì vậy, ông phải viết sách để kiếm thêm tiền và trong hoàn cảnh đó, ông đã cho ra đời tiểu thuyết Đônkihôtê bất hủ.
"Đôn Kihôtê" của Xecvantec là một kiệt tác gồm hai phần: phần I có 52 chương, xuất bản năm 1605; phần II gồm 70 chương, xuất bản năm 1615. Tác phẩm đã thể hiện được tư tưởng nhân đạo và nghệ thuật xây dựng tác phẩm của nhà văn, nhất là nghệ thuật khắc hoạ nhân vật. Trong đoạn trích "Đánh nhau với cối xay gió", bằng tài năng xây dựng nhân vật rất độc đáo, Xecvantec đã khắc hoạ rõ nét tính cách của Đônkihôtê và Xanchô Panxa. Đây là cặp nhân vật bất hủ mà Xecvantec đã góp vào văn học nhân loại. 
2. Lập bảng so sánh sự đối lập  giữa hai nhân vật Đôn Kihôtê và Xanchô Panxa được thể hiện trong đoạn trích "Đánh nhau với cối xay gió".
 Đôn Kihôtê và Xanchô Panxa là cặp nhân vật tương phản về mọi mặt: xuất thân, hình dáng, mục đích lí tưởng, hành động, tính cách,...
3. Xây dựng cặp nhân vật tương phản song song bên nhau, nhà văn có dụng ý:
- Đem đến cho người đọc lời nhắc nhở: Mỗi người đều phải biết phát huy những ưu điểm, khắc phục những nhược điểm của bản thân để hướng tới sự hoàn thiện nhân cách và tâm hồn mình. 
- Hơn nữa, qua từng nhân vật, tác giả đã thể hiện rất rõ thái độ của mình đối với nhiều hạng người trong xã hội đương thời.
+ Qua nhân vật Đôn Kihôtê, tác giả phê phán những lí tưởng hiệp sĩ đã trở nên lỗi thời qua hàng loạt những suy nghĩ, hành động nực cười, hài hước.
+ Qua nhân vật Xanchô Panxa, tác giả cảnh tỉnh mọi người trước lối sống thực dụng, chăm chút quá đến những nhu cầu của bản thân, khiến con người trở nên tầm thường, ích kỉ.
- Viết bộ tiểu thuyết này, Xecvantex đã cố tình nhại lại những tiểu thuyết hiệp sĩ đang nhan nhản trong đời sống xã hội đương thời để nhằm phê phán, chế giễu, thậm chí kết tội loại tiểu thuyết đó.








4. Viết một đoạn văn về nhân vật Đôn Kihôtê trong đoạn trích "Đánh nhau với cối xay gió".
- HS viết bài.



Bảng so sánh:
	Các mặt so sánh
	Đôn Kihôtê
	Xanch« Panxa

	- Xuất thân
- Hình dáng
- Vật cưỡi
- Nhận thức
- Hành động
- Khát vọng, lí tưởng



- Tính cách 
	- Quý tộc nghèo, trạc 50 tuổi
- Gầy gò, cao lênh khênh
- Ngựa còm Rôxinantê
- Mê muội, ảo tưởng hão huyền;
- Dũng cảm nhưng điên rồ;
- Đẹp đẽ, cao cả: Muốn trở thành một hiệp sĩ, hành hiệp giang hồ để cứu khốn phò nguy.

- Người dũng mãnh, khát khao công lí, trọng danh dự nhưng gàn dở, ngông cuồng. 
 Là nhân vật vừa đáng khâm phục, vừa đáng chê cười.
	- Nông dân
- Béo, lùn
- Lừa xám
- Tỉnh táo, thực tế;
- Hèn nhát, né tránh
- Ước muốn tầm thường: Muốn làm thống đốc một vài hòn đảo, muốn được ăn uống no nê.

- Người thật thà, chất phác nhưng thực dụng, tầm thường...

 Có cả ưu điểm và nhược điểm


               3. Củng cố, hướng dẫn về nhà: 
BTVN: Viết đoạn văn có sử dụng trợ từ, thán từ ?
Gợi ý - Viết một đoạn văn về chủ đề học tập trong đó có sử dụng trợ từ, thán từ,  
	 Sưu tầm những câu thơ có sử dụng trợ từ, thán từ mà em biết.
         - Học bài, chuẩn bị ôn tập  Chiếc lá cuối cùng...
*********************************************************


TUẦN 12:                                                                                                Ngày soạn:...../10/
Tiết 17-18                                                                                                                                  Ngày dạy:........../10/
ÔN TẬP TIẾNG VIỆT,VĂN BẢN
A. Mục tiêu cần đạt:
- Ôn tập lại các kiến  thức về tình thái từ.
- Rèn kĩ năng cảm thụ văn học qua bài “Chiếc lá cuối cùng” của O Hen ri.
B. Chuẩn bị: 
Thầy: Các dạng bài tập 
Trò: Ôn tập
C. Tiến trình tổ chức các hoạt động dạy và học:
1. Kiểm tra: sự chuẩn bị
2. Ôn tập
	Hoạt động của thầy và trò
	Nội dung

	Ca 1
 ? Thế nào là tình thái từ? Cho ví dụ?


? Tình thái từ có những chức năng gì? Nêu cách sử dụng?



? Cho ví dụ sau. Đọc kĩ và tìm tình thái từ?
















? Xác định chức năng của tình thái từ trong các câu sau


? Trong giao tiếp, những phát ngôn trên thường bị phê phán? Vì sao? Hãy sửa lại.


? Từ “vậy” trong các câu sau có gì đặc biệt? ý nghĩ của các từ "vậy" khác nhau vì sao


? Đặt câu có các tình thái từ biểu thị  thái độ khác nhau?




G: h/d học sinh ôn tập truyện “Chiếc lá cuối cùng” của  O.Henri
?  Trình bày hiểu biết của em về tác giả O.Henri?




?Truyện sáng tác vào khoảng thời gian nào? Vị trí đoạn trích?
 ?Truyện được kể theo ngôi thứ mấy? Tác dụng của ngôi kể?
?Văn bản sử dụng phương thức biểu đạt nào?
? Phân tích diễn biến tâm trạng của Giôn-xi


















 














 



? Phân tích nhân vật cụ Bơmen?



 

	I. TIẾNG VIỆT
1. Bài tập 1 
 - Là những từ dùng để thêm vào câu và tạo các kiểu câu.
VD: µ, ­, hử, hả,… thay, sao… đi, nào, với,… ạ, nhé, cơ, mà…
 - Chức năng + Tạo câu nghi vấn, khẳng định, cảm thán
          + Biểu thị sắc thái của câu  
- Sử dụng tính thái từ phải chú ý sao cho phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp.
ví dụ:
a. U nhất định bán con đấy à? U không cho con ở nhà nữa ­?   "µ, ­" tạo câu nghi vấn.
b. Đèn khoe đèn tỏ hơn trăng 
Đèn ra trước gió còn chăng hỡi đèn.                                      "chăng" tạo câu nghi vấn.
c. Này u ăn đi! U ăn khoai đi để ….                                        "đi" tạo câu cầu khiến.
d. Em không! Nào! Em không cho bán chị Tí nào!                 "nào" tạo câu cầu khiến.
e. Mẹ cho con đi với.                                                                "với" tạo câu cầu khiến.
g. Sướng vui thay tất cả của ta 
 ồ tất cả của ta đây sướng thật!                                       
 "Thay, ồ, thật" tạo câu cảm thán.
h. Kiếp ai cũng thế thôi cụ ¹!
i. Thế nó cho bắt µ?                                                         
   "µ" tạo câu nghi vấn.
 Xác định 
a. Em chào thầy. 
b. Chào ông, cháu về.
c. Con đã đi học về rồi. 
d. Mẹ ơi, con đi chơi một lát. 
 Trong giao tiếp, những phát ngôn trên thường bị phê phán bởi nó chưa thể hiện đúng thái độ tình cảm trong giao tiếp của người dưới đối với người trên, của người nhỏ tuổi với người lớn tuổi. Bởi vậy, cần thêm "ạ" vào cuối mỗi câu.
Ví dụ
a. Anh bảo sao tôi nghe vậy.          Chỉ từ.
b. Không ai hát thì tôi hát vậy.       Tình thái từ.
c. Bạn Lan hát vậy là đạt yêu cầu.  Chỉ từ.
Đặt câu 
- Con nhất thiết phải đi ạ!               Miễn cưỡng
- Đã khuya lắm rồi mẹ ạ!                Kính trọng 
- Con hay ngại việc nhất đấy nhé!  Thân mật
II. VĂN BẢN
Bài tập 1
a. Tìm hiểu chung
-Tác giả: 1862 – 1910, nhà văn Mỹ chuyên viết truyện ngắn.Truyện của ông phần lớn hướng về những người nghèo khổ, bất hạnh với tình yêu thương sâu xa và có kết cấu chặt chẽ, hấp dẫn.
-Truyện sáng tác khoảng cuối thế kỷ XIX 1đầu thế kỷ XX.
- Đoạn trích chiếm khoảng 1/4 phần cuối tác phẩm.
-Ngôi kể: ngôi thứ 3-Tạo cho sự việc mang tính chất khách quan.
-Phương thúc biểu đạt: tự sự kết hợp miêu tả và biểu cảm.
 
b.Diễn biến tâm trạng của Giôn-xi
- Bị bệnh nặng, nghèo, mang tâm trạng yếu đối gần như bất lực trước bệnh tật. Cô chỉ trông đợi chiếc lá cuối cùng của cái dây leo già cỗi kia rụng xuống thì cô lìa đời. Cô chán nản, mệt mỏi và tuyệt vọng buông xuôi
- Lúc nhìn thấy chiếc lá cuối cùng chưa rụng vào sáng hôm sau, Giôn-xi Ngạc nhiên nhưng rồi lại trở lại tâm trạng ban đầu 
- Lần thứ hai, khi trời vừa hửng sáng Giôn-xi  lại kéo mành  lên hành động đó thể hiện tâm trạng tàn nhẫn, lạnh lùng, thờ ¬ với chính bản thân mình 
 - Khi thấy chiếc lá cuối cùng vẫn dai dẳng  kiên cường chống chọi lại khắc nghiệt của thiên nhiên, Giôn-xi đã  Nhìn chiếc lá hồi lâu, cô gọi Xiu để tâm sự “ có cái gì đấy…muốn chết là một tội.”. Cô thèm ăn cháo, uống sữa, ước mơ vẽ vịnh Naplơ...
- Nguyên nhân dẫn đến tâm trạng hồi sinh ở Giôn –xi: Thuốc men, sự chăm sóc nhiệt tình của bạn, khâm phục sự gan góc kiên cường của chiếc lá. Đó còn là quá trình đấu tranh của bản thân Giôn-Xi để chiến thắng cái chết. Chiếc lá cuối cùng ấy đã đem lại nhiệt tình tuổi trẻ của Giôn-xi, trở lại cho cô, là phương thuốc màu nhiệm kỳ diệu. Nó như một tia lửa, một động lực làm phát sinh, nội lực giúp Giôn-xi thay đổi tâm trạng, có được tình yêu cộng sống và đấu trang để chiến thắng bệnh tật.
 c. Cô B¬men
-Là một hoạ sĩ nghèo, kiếm tiền bằng cách ngồi làm mẫu vẽ cho các hoạ sĩ trẻ. Cụ mơ ước vẽ một kiệt tác nhưng 40 năm nay chưa thực hiện được. 
- Cụ Bơ-men ngó ra ngoài cửa sổ nhìn dây thường xuân sợ sệt khi thấy dây thường xuân đang rụng dần hết lá. Có lẽ lúc này cụ đang nghĩ phải làm gì để cứu con bé tội nghiệp.  
- Cụ Bơ-men  vẽ chiếc lá cuối cùng trong đêm mưa tuyết lạnh lẽo, cụ vẽ âm thầm, lặng lẽ bằng chứng là: “Người ta tìm thấy chiếc thang … trộn lẫn…”
 - Đó là một kiệt tác vì: 
 + nó giống như thật đến nỗi 2 hoạ sĩ thật cũng không nhận ra.
+ Nó ra đời trong hoàn cảnh khắc nghiệt của một tình yêu thương mạnh mẽ và sự hy sinh cao thượng.
+ Nó thổi vào tâm hồn Giôn –xi hơi ấm và nghị lực, giúp cô vượt qua cái chết trở về sự sống.
Bức vẽ là một tác phẩm nghệ thuật hướng tới con người 
- Cụ không hề nghĩ đến việc mình đang làm nghệ thuật, đang thực hiện công trình để có lưu danh mà chỉ đơn giản là may ra có thể cứu được cô bé Giôn-xi đáng thương. Điều đó càng làm tăng thêm giá trị nhân văn của tác phẩm và làm nổi bật đức hy sinh và lòng vị tha của Bơ-men    :Yêu thương lo lắng hết lòng cho số phận của Giôn-xi. Bức vẽ là một kiệt tác bởi nó đã cứu sống một con người. Để hoàn thành nó người hoạ sĩ không chỉ dùng bút lông, bột màu mà bằng cả tình yêu thương, đức hi sinh cao quý. Cụ đã đánh đổi cả mạng sống của mình để giành lại sự sống cho Giôn –Xi.
*Cụ Bơ-men trở thành người châm ngòi, người khơi nguồn làm rực lên ngọn lửa tình yêu cuộc sống vĩnh cửu cho Giôn-xi nhưng chính nó đã đầy nhanh người sáng tạo ra nó về cõi hư vô. cái nghĩa cử ấy của cụ Bơ-men chính là một kiệt tác; không có bố cục, đường nét, sắc màu nhưng thật kỳ diệu và bất diệt.
* Nhà văn muốn ca ngợi tình yêu thương, tấm lòng vị tha của những con người nghèo khổ trên đất Mỹ nói riêng, trên mọi miền trái đất nói chung
-Nghệ thuật chân chính phải hướng tới con người và vì con người.


               3. Củng cố, hướng dẫn về nhà: 
BTVN: Viết đoạn văn có sử dụng trợ từ, thán từ, tình thái từ?
Gợi ý - Viết một đoạn văn về chủ đề học tập trong đó có sử dụng trợ từ, thán từ, tình thái từ.
	 Sưu tầm những câu thơ có sử dụng trợ từ, thán từ mà em biết.

*************************************************

TUẦN 13:                                                                                  Ngày soạn?:.....11/
TIẾT 19-20                                                                                                 Ngày dạy:....     /11/
ÔN TẬP VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI
1.MỤC TIÊU
  1.Kiến thức : Học sinh đọc ,nắm chắc :Nội dung,nghệ thuật ,các văn bản văn học nước ngoài.
   2.Kĩ năng: -Rèn kỹ năng đọc ,kể tóm tắt văn bản.Tập phân tích các nhân vật trong văn bản.
   3.Thái độ : Thông cảm yêu mến những con người con người gặp hoàn cảnh khó khăn nhưng tâm hồn cao đẹp.
2. PHƯƠNG PHÁP :  
Trao đổi -Luyện tập.
3.CHUẨN BỊ   :      
    GV  giáo án
	  H/S    ôn bài
3. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
1. Ổn định lớp 
2. Kiểm tra bài cũ : Tóm tắt văn bản :Tức nước vỡ bờ  ,văn bản :Lão Hạc
3.Bài mới :
                                                         I.Văn bản :Cô bé bán diêm .(trích)
	Hoạt động của thầy trò
	       Nội dung chính

	3h/s đọc -nhận xét cách đọc

1em kể tóm tắt  - nhận xét cách kể

? Nêu tính chất của truyện :Cô bé bán diêm?
 
? Nêu nội dung của truyện :Cô bé bán diêm?


? Nêu những mộng tưởng hiện lên sau những lần quẹt diêm của cô bé ?
 H/S  trả  lời

? Câu văn sau  sử dụng bút pháp tu từ  nào?

_Những thần chết đã đến cướp bà của em đi mất, gia sản tiêu tan...
? Nội dung mà tác giả muốn làm nổi bật trong câu văn sau là gì ?
_ Mọi người bảo nhau: “Chắc nó muốn sưởi cho ấm !” nhưng chẳng ai biết những điều kì diệu mà em đã trông thấy,nhất là cảnh huy hoàng lúc 2 bà cháu bay lên để đón lấy niềm vui, hạnh phúc đầu năm mới.
? Biện pháp nghệ thuật nào được tác giã dùng để làm nổi bật  hoàn cảnh của cô bé bán diêm.
?Nét nổi bật nhất trong nghệ thuật kể chuyện của An-đéc_xen ở chuyện cô bé bán diêm là gì ?
	1. Văn bản:Cô bé bán diêm
* .Kể tóm tắt.


-Cô bé bán diêm:Là một truyên ngắn có tính bi kịch
-+Kể về số phận của em bé nghèo phải đi bán diêm cả vào đêm giao thừa
+Gián tiếp nói lên bộ mặt của xã hội  nơi em bé bán diêm sống, đó là một cõi đời không có tình người.
+Thể hiện tình thương cảm của nhà văn đối với những em bé nghèo khỗ.
-Nhân hoá



-Mọi người không hiểu điều kì diệu mà cô bé bán diêm khao khát


-Nghệ thuật tương phản

-Nghệ thuật nổi bật : Đan xen giửa hiện thực và mộng tưỡng


				II.Văn bản : Đánh nhau với cối xay gió
	           Hoạt động của thầy và trò
	            Nội dung chính

	?Nhận xét về tiểu thuyết Đôn-ki-hô-tê của Xéc-van-tet ?


? Ý nghĩa của từ “hiệp sĩ” ?



? Đoạn trích: Đánh nhau  với cối xay gió được kể   bằng lời của ai?
?Hai nhân vật  có tính trái ngược nhau  ntn?




? Với chúng ta  bài học  từ 2 t/p này là gì ?


? Em hiểu gì về nhà văn  Xéc-van-tét  từ 2nhân vật nổi tiếng đó của ông?
	
1. Kể tóm tắt.
Là một tiểu thuyết nhại lại  tiểu thuyết “hiệp sĩ” để chế giểu loại tiểu thuyết này.
-Hiệp sĩ :Là một người có sức mạnh, lòng hào hiệp hay bênh vực kẻ yếu trong xã hội cũ

-Lời kể Xéc-van-tét

-Đôn ki-hô tê              Xan-chô-Pan-xa
Hoang tưởng      ><     Tỉnh táo nhưng
Nhưng cao                    thực dụng,tầm
 thượng                              thường

-Con người muốn tốt đẹp không được hoang tưởng và thực dụng mà cần tỉnh táo và cao thượng.
-Tác giả sử dụng tiếng cười khôi hài để giểu cợt cái hoang tưởng và tầm thường. Đề cao cái thực tế và cao thượng


                                                                     III.Văn bản :Chiếc lá cuối cùng
	                   Hoạt động của thầy và trò
	

	3 em đọc- nhận xét cách đọc
1 em kể -nhận xét cách kể - bổ sung


 Hướng dẩn h/s luyện tập
 H/S đọc bài làm- gv sửa
	
1Kể tóm tắt
2Luyện tâp
a.Phân tích tâm trạng của nhân vật Giôn-xi.
b.Chiếc lá cuối cùng là kiệt tác 


 
 4.Củng cố :Nội dung ,nghệ thuật 3 văn bản
  5.Dặn dò  :Về nhà đọc, kể và ôn văn lại văn học Việt Nam trước cách mạng tháng tám
                     -Ôn tập phần tiếng việt đã học
  6.Rút kinh nghiệm

**********************************************************************
          Tuần 14 -15                                                                                          Ngày soạn : 1/11/
           Tiết 21-22                                                                                            Ngày dạy : 8/11/
   
Rèn kỹ năng làm bài văn thuyết minh

1 ,Mục tiêu bài dạy
-  Rèn kỹ năng lập dàn ý bài văn thuyết minh: giới thiệu nón lá , áo dài , bánh chưng
-  HS tập viết đoạn văn thuyết minh
2 , Nội dung bài dạy
	Hoạt động của thầy trò
	NỘI DUNG

	HOẠT ĐỘNG1: 



HOẠT ĐỘNG 2: 
Đề 1 : Giới thiệu chiếc nón lá
HS xác định yêu cầu đề



























Đề 2 : Giới thiệu áo dài Việt Nam 



































Đề 3: Giới thiệu chiếc bánh chưng

	I: ÔN TẬP LÍ THUYẾT:
1. Khái niệm:
2. Phương pháp thuyết minh:
3: Các bước làm bài văn thuyết minh:
II.LUYỆN TẬP. 
Đề 1 : Giới thiệu chiếc nón lá
HS xác định yêu cầu đề
Lập dàn ý: 
1, Mở bài:
-  Giới thiệu khái quát về nón lá:định nghĩa về nón lá(che nắng che mưa) và hình ảnh
nón lá trong cuộc 
Cuộc sống con người VN - đọc mở bài trang 278 thiết kế bài soạn
2, Thân bài :
*  Nguồn gốc :nghề làm nón có từ thời nhà Trần thế kỷ 13 
*  Chủng loại : nón tam giangcho ông bà già , nón lá cho nhà giàu , nón tu lờ cho nhà sư nón chéo vành cho lính
Nón ngày xưa này xưa rộng vành nặng . Đầu thế kỷ 20 nón được cảI tiến nhẹ nhàng thanh thoát
*  Nơi làm nón nổi tiếng: làng Chuông, Quảng Bình , Huế
*  Cấú tạo : hình chóp  , gồm khung tre , lá gồi, móc
*  Cách làm: tre chuốt mỏng uốn vành ;lá nón sấy phơi,là phẳng,dựng khuôn xếp vành, lợp lá , chằm nón bằng sợi móc , sơn dầu bóng
Một lao động trung bình làm 1 nón / ngày
Gía thành: 8000 -10000đ / chiếc
 *Gia trị : sản phẩm văn hoá được du khách mến mộ 
3 Kết bài :
-  Khôi phục làng nghề thủ công 
-  Sản phẩm mỹ nghệ mang nét đẹp đặc trưng người Việt Nam
Đề 2 : Giới thiệu áo dài Việt Nam 
1, Mở bài
Giới thiệu áo dài Việt Nam
2 Thân bài:
a.Nguồn gốc áo dài
- Chúa Nguyễn Phúc Khoát thế kỷ 18 ra chỉ dụ : chế ra 1 chiếc áo lễ phục cổ đứng , tay dài , mằu tuỳ ý- chiếc áo dài ra đời thô sơ nhưng kín đáo
- Phụ nữ thêu thùa quanh cổ cho đẹp
b. Sự phát triển hoàn thiện
- Chiếc áo dài được hoàn thiện thành y phục dân tộc 
- Thập niên 30 : Nguyễn Cát Tường, Lê Phổ (hoạ sĩ du học ở Pháp) dùng diễn đàn Phong hoá ngày nay quản bá cho áo dài Việt Nam không eo , cổ cao,-Lơ Muya ,Cát Tường
- Bà Trịnh Thục Oanh hiệu trưởng trường trung học nữ Hà nội áo có eo ôm sát đường cong –tôn vẻ đẹp người phụ nữ
c. Ngày năy
-   Chiếc áo dài :y phục , hồn dân tộc 
Phụ nữ mặc ngày lễ tết , tiếp khách quốc tế ,HS mặc đồng phục 
Thi hoa hậu :áo dài 
Kiểu dáng : cổ cao , eo , vạt dài , không cổ , màu sắc rực rỡ 
Chất liệu phong phú: lụa ,nhung,von …
d. Y nghĩa
-  Hai vạt trước tứ thân phú mẫu ,vạt ngắn chéo như yếm che ngực như hình ảnh người mẹ ôm ấp con 5 khuy cân xứng tượng trưng cho 5 đạo làm người: nhân, nghĩa, l , trí ,tín
3, Kết bài
- Là tác phẩm nghệ thuật
Mang vẻ đẹp cốt cách con người Việt Nam
Vẻ đẹp người phụ nữ Việt Nam

Đề 3: Giới thiệu chiếc bánh chưng
1, Mở bài
-  Giới thiệu chiếc bánh chưng : bánh chưng , món ăn truyền thống , quen thuộc của người dân Việt Nam
2, Thân bài
 * Nguồn gốc : có từ xa xưa – truyền thuyết bánh chưng , bánh dày (vua Hùng thứ 8)
 * Nguyên liệu :lá dong,gạo nếp, đỗ,thịt lợn, hành , hạt tiêu, lạt tre
 * Cách làm :lá dong rửa sạch, gạo nếp vo sạch ngâm 12 tiếng,đỗ xay vỡ đồ giã nhuyễn, thịt lợn thái miếng to bản ướp gia vị
giải 1 lớp lá dong , đổ gạo nếp , đặt nhân đậu thịt , đổ tiếp 1 lớp gạo nếp , gói hình vuông , dùng lạt buộc chặt – người ta có thể gói khuôn hoặc gói đùm
* Bánh chưng thường nấu vào dịp tết cổ truyền của người Việt Nam là thứ bánh không thể thiếu được trong dịp tết
Thịt mỡ , dưa hành ,câu đối đỏ
Cây nêu , tràng pháo , bánh chưng xanh
* Y nghĩa :bánh chưng hình vuông tượng trưng cho đất ,gạo nếp ,đỗ, thịt lợn tượng trưng cho muông thú cây cỏ . Bánh chưng thường được cúng chung với bánh dày hình tròn làm bằng gạo nếp tượng trưng cho trời .Bánh được bày trên bàn thờ cúng tổ tiên , tạ ơn trời đấtmỗi khi xuân về tết đến đến
Ngày nay cuộc sống nâng cao bánh chưng có quanh năm , nó còn được
 thắp hương vào ngày rằm mùng 1
3 , Kết bài
Bánh chưng là thứ bánh truyền thống mang bản sắc dân tộc, là món ăn ngon , là niềm tự hào của con người Việt Nam




* CỦNG CỐ,DẶN DÒ:
Bài tập về nhà: đề 1: Thuyết minh về một đồ dùng học tập
                          Đề 2: Thuyết minh về một đồ dùng sinh hoạt trong gia đình.











 Ngày soạn : 8 /11 /2009
  Ngày dạy :10 /11
  Tiết 7,8,9 
                                           ÔN TẬP TIẾNG VIỆT

     A.Mục tiêu cần đạt :
	1.Kiến thức: Ôn,luyện về cấp độ khái quát của từ ,trường từ vựng ,từ tượng hình từ tượng thanh ,từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội ,trợ từ ,thán từ ,tình thái từ ,nói quá ,nói giảm nói tránh .
	2.Kỹ năng : Ôn-Thực hành
	3.Thái độ : Tích cực vận dụng kiến thưc vào nói ,viết .
     B.Phương pháp : Ôn luyện
     C.Chuẩn bị : GV- Giáo án
		     H/S -Học , ôn bài 
     D. Tiến trình lên lớp
 1. Ổn định lớp
  2.Kiểm tra bài củ : Kết hợp bài ôn
  3.Bài mới :
                I.Cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ
	       Hoạt động của thầy và trò
	                       Nội dung chính

	GV: Nghĩa của 1 từ ngữ có thể rộng hơn (khái quát hơn )hoặc hẹp hơn (ít khái quát hơn )nghĩa của từ ngữ khác.
? Khi nào một từ ngữ được coi là có nghĩa : -Rộng ?


 ?Khi nào một từ ngữ được coi là có nghĩa :  -Hẹp ?

Ví dụ:
-Đồ dùng học tập( bút chì,thước kẻ,com pa,sgk,vỡ…)
-Cây cối (tre,chuối,mít,cau,trầu…)
	


-Khi phạm vi nghĩa của từ ngữ đó bao hàm phạm vi nghĩa của một số từ ngữ khác.
-Khi phạm vi nghĩa của từ ngữ đó được bao hàm trong phạm vi nghĩa của một từ ngữ khác


			  II.Trường từ vựng
	? Thế nào là trường từ vựng ?
Ví dụ:Tâm trạng của con người: Buồn ,vui,hờn giận,rầu rỉ,sung sướng…
	-Tập hợp của những từ có ít nhất một nét chung về nghĩa


			III.Từ tượng hình ,từ tượng thanh
	? Thế nào là từ tượng hình ,từ tượng thanh?

Ví dụ:-Rủ rượi,xồng xộc,xộc xệch…
          -Xôn xao
	-Từ tượng hình:Gợi tả hình ảnh,dáng vẻ,trạng thái của sự vật.
-Từ tượng thanh:Là từ mô phổng âm thanh của tự nhiên, của con người



			IV.Từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội
	? Thế nào là từ ngữ địa phương?
 ?Thế nào là biệt ngữ xã hội ? 
H/S trả lời
	1.Từ ngữ địa phương.
 2.Biệt ngữ xã hội


			V. Trợ từ, thán từ
	? Thế nào là trợ từ ?Cho ví dụ ?
H/S nêu,GV sửa chữa.
Ví dụ:-Chính lúc này toàn thân các cây cũng run run theo nhịp bước rộn ràng trong các lớp.
          -Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn:Hôm nay tôi đi học.
           -Vì chung quanh là những cậu bé vụng về lúng túng như tôi cả.

? Thế nào là thán từ ? Cho ví dụ ?
Ví dụ : _Trời ơi !...Ngày mai con chơi với ai ?Con ngủ với ai?
            -Chao ôi ! Đối với những người ở xung quanh ta,nếu ta không cố tìm mà hiểu họ …(Lảo Hạc )
? Bộc lộ cảm xúc gì của nhà văn?               Than thở vì đau đớn.
	1.Trợ từ







2.Thán từ
Là những từ  biểu lộ cảm xúc,tình cảm thái độ của người nói  hoặc dùng để gọi đáp


                                                                      VI.Tình thái từ
	? Tình thái từ là gì? Cho ví dụ ?

Ví dụ :TTTừ nghi vấn: à, ư, hả , hử…
           TTTừ cầu khiến : Đi ,nào ,với…
           TTTừ cảm thán :Thay , sao ,thật…
           TTTừ biểu thị sắc thái tình cảm: Ạ ,nhé ,cơ mà
	Là những từ thêm vào câu để cấu tạo câu nghi vấn, câu cầu khiển,câu cảm thán và để biểu thị sắc thái tình cảm của người nói.


                                                                  VII. Nói quá
	?Thế nào là nói quá? Cho ví dụ?
H/s trả lời –cho ví dụ .
	1.Khái niệmnói quá
2.Cho ví dụ :

	


                                                                 VIII .Nói giảm nói tránh .  
	?Thế nào là nói ciảm nói tránh ?Cho ví dụ ?
H/s trả lời –Cho ví dụ ?
	 1.Khái niệm nói giảm nói tránh.
2 .Cho ví dụ


 *Củng cố : GVchốt kiến thức về trợ từ ,thán từ ,tình thái từ ,nói quá ,nói giảm nói tránh.                                                                 
*Dặn dò :Học kỹ bài ,choví dụ .
                 Ôn về câu ghép ,dấu ngoặc đơn ,dấu ngoặc kép.
*Rút kinh nghiệm :


 

 Ngày soạn :15/11/2009
Ngày dạy : 17/11
 Tiết :10,11,12                            
                                     ôn luyện  tổng hợp


A, Mục tiêu bài học :
* Ôn  về giá trị hiện thực và giá trị nhân đạo của văn bản cô bé bán diêm
* Tiếp tục rèn kỹ năng viết đoạn
B, Nội dung bài học
1  ,Ôn về văn bản Cô bé bán diêm
a, Khi thảo luận về nguyên nhân gây nên cái chết của cô bé bán diêm trong đêm giao thừa ,mỗi bạn đưa ra một ý kiến khác nhau :bạn thì đổ lỗi cho người đời tàn nhẫn vô trách nhiệm ;ban thì qui lỗi cho người đời lạnh lùng vô tâm 
Nếu em có mặt  trong buổi thảo luận đó ,em sẽ bày tỏ ý kiến của mình như thế nào?
*Yêu cầu : hs tổng hợp cả hai ý kiến
b, Có ý kiến cho rằng trong truyện Cô bé bán diêm mặc dù dùng ngôi kể thứ ba nhưng có nhiều lúc , tác giả vẫn chú trọng ngôn ngữ độc thoại (để nhân vật bày tỏ cảm xúc suy nghĩ của mình ) Chính ngôn ngữ độc thoại góp phần làm tăng thêm sự đồng cảm sâu sắc giữa tg và nhân vật 
Theo em ý kiến đó đúng hay sai .Hãy lấy dẫn chứng trong tác phẩm để làm sáng tỏ quan điểm của mình ?
· Yêu cầu :  tg chú trọng ngôn ngữ độc thoại                                                     
DC : chà  giá quẹt một que diêm mà sưởi cho đỡ rét một chút nhỉ ? …
Chắc hẳn có ai vừa chết ,em bé tự nhủ …
Thật là dễ chịu …
Chợt nghĩ ra rằng đêm nay cha em đã giao em đIbán diêm . Đêm nay thể nào về cha cũng mắng 
- Ngôn ngữ độc thoại làm tăng thêm sự đồng cảm sâu sắc giữa tg và nhân vật 
c.theo em kết thúc truyện có hậu hay không ? Vì sao ?
* Kết thúc chuyện là cái chêt của em bé bán diêm .Đó là bi kịch . Song bằng ngòi bút nhân đạo và trái tim chan chứa yêu thương,nhà  văn miêu tả cái chết của em thật huy hoàng và cao đẹp chết mà đôi môi  mỉm cười một cách hạnh phúc và mãn nguyện bởi những điều kỳ diệu em đã thấy đêm qua  , gửi vào đó là niềm tin mãnh liệt vao mộng tưởng .Vì vậy đó là bi kịch lạc quan .
*Vớí câu chuyện về cuộc đời em bé bán diêm Anđéc xen đã gửi bức thông điệp đến mọi người mọi thời đại : hãy thương yêu con trẻ , hãy giành cho con trẻ một cuộc sống bình yên và hạnh phúc hãy cho con trẻ một mái ấm gia đìnhhãy biến mộng tưởng đằng său ánh lửa diêm thành hiện thưc cho trẻ thơ giá trị sâu sắc của tp là ở chỗ này
2,Luyện viết đoạn 
Cho đề văn :Bé Hồng trong đoạn trích Trong lòng mẹ (Nguyên Hồng ) Là một đứa con có lòng yêu thương mẹ sâu sắc.Dựa vào đoạn trích Ngữ văn 8 hãy lam rõ nhận định trên
*Tìm hiểu đề :
Thể loại ;Nghị luận văn học 
Luận đề : bé Hồng là đứa con yêu thương mẹ sâu sắc
Phạm vi dẫn chứng : đoạn trích
Lập dàn ý phần thân bài 
a, Xa mẹ bé Hồng dành cho mẹ tình yêu thương tha thiết
-Không rơi vào cạm bẫy của bà cô :nhận ra giọng rất kịch và vẻ mặt cay độc của bà cô
-Thương mẹ bị những thành kiến tàn ác đày đoạ ,không dám về chăm sóc anh em tôi
-Bảo vệ mẹ :nhận ra rắp tâm tanh bẩn  ,tin tưởng rằng nhất định đến giỗ mẹ sẽ về
b, Gặp mệ bé hồng vô cùng hạnh phúc sống trong lòng mẹ
Thấy một người giống chạy theo –hình ảnh so sánh –khát khao được gạp mẹ và nỗi thất vọng cùng cợc nếu người đó không phảI là mẹ
-chạy theo ríu cả chân ,oà khóc –xúc động tủi thân 
- Thấy mẹ đẹp hơi thở mẹ thơm tho –nhìn bằng ánh mắt yêu thương 
- Mẹ ấm áp êm dịu, muốn bé lại để được mẹ vuốt ve và gãi rôm cho- tình mẹ đã sưởi ấm cho bé Hồng sua đi cái giá lạnh mà bé phải chịu đựng.
- Quên đi lời nói cay độc của bà cô- tình cảm của người mẹ đã xoa dịu nỗi đau cho bé
* Lời văn dịu dàng, tràn đẫy cảm xúc
Bài tập 1
Viết đoạn một theo cách diễn dịch
  Giáo viên cho học sinh viết đoạn văn- đọc nhận xét
Bài tập 2
  Dùng câu văn nối đoạn 1 với đoạn 2
   Viết đoạn 2 theo cách diễn dịch hoặc quy nạp 
   Giáo viên cho học sinh viết đoạn- đọc- nhận xét
   Bài tập 3
Viết đoạn đánh giá
Nội dung: đánh giá về nhân vật bé Hồng- và tình yêu thương mẹ
Đánh giá về nghệ thuật truyện và tấm lòng của tác giả
Yêu cầu học sinh viết- đọc-và nhận xét
3) Hướng dẫn về nhà 
T ập kể truyện cô bé bán diêm
Tiếp tục tập viết đoạn
4 .Rút kinh nghiệm











 Ngày  soạn :22/11/2009
Ngày dạy: 24/11/09
Tiết : 13,14,15
LUYỆN LẬP DÀN ý BÀI VĂN TỰ SỰ CÓ YẾU TỐ MIÊU TẢ . BIỂU CẢM

a . Mục tiêu bài học
-HS lập được dàn ý bài văn tự sự có yếu tố miêu tả biểu cảm
-Luyện cách trình bày dàn ý , luyện viết đoạn
B , Nội dung bài học
Yêu cầu HS nêu bố cục bài văn tự sự ?
Đề 1: Kể lại một lần em mắc khuyết điểm khiến thầy cô buồn 
 HS lựa chọn sự việc : khuyết điểm gì ?  2HS lập – chú ý cách trình bày 
                           Lập dàn ý
1,Mở bài
- Giới thiệu khuyết điểm gì với thầy cô giáo ( không học bài , giở sách ,thái độ không đúng mực ..) 
-Khái quát suy nghĩ của mình
2, Thân bài
*Tập trung kể về khuyết điểm : xảy ra ở đâu ? với thầy  cô nào ? chuyện xảy ra như thế nào ? ( mở đầu , diễn biến , kết quả )
Suy nghĩ cảm xúc của em ?
*Yếu tố miêu tả :hình ảnh cô , thái độ biểu hiện của em 
*Yếu tố biểu cảm : tháI độ thầy cô , sự day dứt của em 
2, Kết bài
Suy nghĩ bài học qua sự việc đó 
Đề 2
Kể về một sự việc khiến bố mẹ vui lòng
Yêu cầu HS chọn sự việc ngôi kể
				Lập dàn ý
1, M ở bài
-Giới thiệu sự việc làm cha mẹ vui lòng ( được điểm cao , chăm em , giúp việc nhà )
-Khái quát suy nghĩ của mình
2, Thân bài
* Kể về sự việc khiến cha mẹ vui lòng :
-Sự việc xảy ra trong hoàn cảnh nào ? chuyện xảy ra như thế nào ? Thái độ bố mẹ ? niềm vui của em ?
* Yếu tố miêu tả : hình ảnh thiên nhiên , hình ảnh bố mẹ , công việc của mình .
*Biểu cảm : tâm trạng , thái độ bố mẹ , tâm trạng bản thân
3,Kết bài
Suy nghĩ , bài học qua sự việc đó
Bàì tập
A, Viết đoạn văn có yếu tố miêu tả biểu cảm ( phần thân bài ) ở đề 1 
B ,Viết đoạn văn có yếu tố miêu tả biểu cảm ( Phần thân bài , nội dung tự chọn ) ở đề 2 
Yêu cầu học sinh viết đoạn - đọc –nhận xét – chú ý cách đưa yếu tố miêu tả và biểu cảm hiệu quả, hợp lý
· Hướng dẫn về nhà : 
· Chuẩn bị viết bài số 3
· Rút kinh nghiệm







Ngày soạn : 29/11/2009
Ngày dạy :1/12
Tiết :16,17,18

                                         ôn tập về câu ghép

A. Mục tiêu bài dạy 
-  Hệ thống kiến thức về câu ghép
-  Rèn kỹ năng phân tích vế câu 
-  Rèn kỹ năng đặt câu viết đoạn
B. Nội dung
I. Hệ thống kiến thức
1, Thế nào là câu ghép
-  Câu có 2 cụm chủ – vị (không bao chứa nhău) trở lên
Mỗi cụm CV của câu ghép có dạng 1câu đơn và được gọi là một vế câu
Các vế câu được nối với nhau bằng dấu câu cặp quan hệ từ , cặp từ hô ứng , 
      Phân biệt:
a. Mẹ \ về khiến cả nhà \ vui
C        V                c        v
                             b. Chị \ đã bỏ đi mà anh\ còn nói mãi
                                  C            V            C          V
2,  Có mấy cách nối câu ghép? Cho vd? 
+ Nối bằng quan hệ từ 
Chị \ quay đI và anh \ cũng không nói nữa 
 C        V             C             V
+ Nối bằng cặp quan hệ từ
Bởi tôi ăn uống điều độ nên tôi chóng lớn lắm
+ Nối bằng cặp quan hệ từ hô ứng
Tôi càng học càng thấy ham
+ Không dùng từ nối : dấu phảy , dấu chấm phảy , hai chấm
3, Mối quan hệ ý nghĩa giữa các vế câu
Gv yêu cầu HS phân tích chỉ ra mối quan hệ giữa các vế câu ? 
-  Vì trời mưa to nên đường bị ngập – nguyên nhân , kết quả
-  Nếu trái đất bé bằng quả táo thì tôi sẽ bỏ vào túi áo - điều kiện kết quả
-  Tuy bị tàn tật nhưng chị ấy vẫn mang huy chương về cho tổ quốc – tương phản
-  Càng gió to thì lửa càng bốc cao – cặp qht hô ứng
Địch phải đầu hàng hoặc chúng phải bị tiêu diệt – lựa chọn 
-  Chị không nói gì nữa và khóc – bổ sung đồng thời
Bé Lan phụng phịu rồi oà lên khóc – tiếp nối 
-  Không nghe thấy tiếng súng bắn trả : địch đã rút chạy –gt

II, Luyện tập
Bài tập 1
Xác định các vế câu?  Mối quan hệ ?
    a.U đã đi khỏi nhà cô ta cứ ra rả khóc, không dứt miệng – tiếp diễn
        b. Hôm thì lão ăn củ chuối hôm thì lão ăn sung luộc ,hôm ăn rău má, với thỉnh      thoảng một vài củ ráy hăy bữa ốc
   c. Bên đám lông mày cong rướn lả thả rủ xuống, hình như làn khói thuốc phớt      phơ trước khuôn mặt
    d.Đối  với những người quanh ta nếu ta không cố tìm mà hiểu thì ta chỉ thấy họ gàn dở …
Bài tập 2
Xác định câu ghép
            a.   Thỉnh thoảng , không có việc làm lão bắt rận cho nó hay đem nó ra ao tắm
           b.   Thỉnh thoảng , chống tay xuống phản , anh vừa rên vừa ngỏng đầu lên
           c.    Huế nổi tiếng với những món ăn mà chỉ riêng Huế mới có –với .. chỉ là cụm từ chính phụ
d.     Giun đất dùng để chăn nuôi gia súc , người ta có thể ăn giun đất vì nó có 70 % lượng đạm trong cơ thể- *
e.    Từ đèo Hải Vân mây phủ , mọi người đều trông thấy rất rõ – trạng ngữ chỉ là cụm danh từ
f.     Nơi chúng em đứng , em nghe thấy tiếng sóng biển rì rào- trạng ngữ chỉ là cụm danh từ

g.    Hắn làm nghề ăn trộm nên hắn không ưa gì lão Hạc - *
     Bài tập 3
     Đoạn văn sau có câu ghép không? 
     Làng Ku kêu chúng tôi nằm ven chân núi , trên một cao nguyen rộng có những khe nước ào ào từ nhiều ngách đá đổ xuống . Phía dưới làng tôi là thung lũng Đất vàng, là thảo nguyên Cadăctăng mênh mông nằm giữa các nhánh của rặng núi Đen và con đường sắt làm thành một dải thẫm màu băng qua đồng bằng chặy tít đến tận chân trời phía tây
· Có – câu 2
   Bài 4
   Viết đoạn văn trình bày cảm nhận của em về nhân vật bé Hồng ( 5- 6 câu ) trong     đó có sử dụng câu ghép . Xác định câu ghép và chỉ ra mối quan hệ giữa các vế câu
-  HS viết đoạn -đọc – GV cho HS nhận xét – chữa
  *Củng cố :Câu ghép .
 *Hướng dẫn về nhà
   Hs tiếp tục ôn về câu ghép 
  *Rút kinh nghiệm :




Hướng dẫn về nhà : ôn tập chuẩn bị kiểm tra học kỳ
RÚT KINH NGHIỆM 











Ngày soạn:15/12/2009
Ngày dạy :15/12
Tiết :22,23,24                          ÔN LUYỆN TIẾNG VIỆT

A/ Mục tiêu bài dạy:
- Ôn lí thuyết về trợ từ , thán từ, dấu câu , trường từ vựng 
- Rèn kỹ năng làm bài tập, viết đoạnvăn
B/ Nội dung bài dạy:
1, Trường từ vựng: 
K/n :là tập hợp từ có nét chung về nghĩa
Bài tập :  đặt tên cho trường từ vựng
                         Giường ,tủ, bàn, ghế,đài , xe đạp , quạt điện , ghế (đồ dùng gia đình)
-  Núi , sông, ruộng đồng, con người, biên giới, quốc kỳ (đất nước)
-  Hoa lan, hoa đào, hoa mai, hoa ban, hoa sen, hoa bưởi(hoa)
	-  Ông bà, cha mẹ ,cô, dì, chú, bác ,anh, em (gia đình)
- Học sinh, giáo viên, lớp học , hiệu trưởng, sách , bút, phấn , cờ , trống(nhà trường)		
	- Học sinh, sinh viên, bác sĩ, kỹ sư, luật sư, công nhân, nội trợ(nghề nghiệp)
Bài tập 2 :yêu cầu HS tìm các trường từ vựng
-Trạng thái tâm lý
	-Thái độ chưa dứt khoát
- Tính cách con người 
	- Các loại thú được thuần dưỡng
Bài tập 3:Các từ in đậm său thuộc trường từ vựng nào
Gía những cổ tục đã đày đoạ mẹ tôi là một vật như hòn đá hay cục thuỷ tinh ,đầu mẩu gỗ,tôi quyết vồ ngăy lấy mà cắn mà nhai ,mà nghiến cho kỳ nát vụn mới thôi 
2/ Trợ từ, thán từ:
-Những từ dùng để nhấn mạnh hoạc biểu thị thái độ , đánh gia sự vật , sự việc trong câu (trợ từ do các từ khác chuyển thành ) 
	- Thán từ là những từ dùng làm dấu hiệu biểu lộ cảm xúc thái độ tình cảm con người hoạc dùng để gọi đáp
-Vị trí đứng đầu câu , có thể tách thành câuđặc biệt
Bài tập 1 :tìm trợ từ trong các câu sau
	-Những là rày ước mai ao
-Cái bạn này hay thật
- Mà bạn cứ nói mãi điều mà tôi không thích làm gì vậy
- Đích thị là Lan được điểm 10
- Có thế tôi mới tin mọi người
Bài tập 2:xác định thán từ
· Aí! Tôi đau quá
· Hỡi ơi lão Hạc
· Khốn nạn , ông giáo ơi
Bài tập 3:Tìm và xác định ý nghĩa của trợ từ
- Nó hát những mấy bài liền –nhấn mạnh hát nhiều
- Chính các bạn đã giúp Lan học tốt – nhấn mạnh vai trò của các bạn
- Nó ăn mỗi bữa chỉ lưng bát cơm- nhấn mạnh nó ăn ít

- Ngay cả bạn thân nó cũng ít tâm sự- nhấn mạnh sự kín đáo của nó
- Anh tôi toàn những lo là lo – nhấn mạnh anh lo nhiều
3, Tình thái từ
K/n : tình thái từ là những từ được thêm vào câu để cấu tạo câu theo mục đích nói(nghi vấn , cảm thán, cầu khiến ) và để biểu thị sắc thái tình cảm của người nói
Bài tập:xác định tình thái từ
-Mẹ cho con đi với ! –câu cầu khiến
-Ô tất cả cuả ta đây sướng thật!- câu cảm thán
- Ông đến ngay nhé !- thân mật
- Em đừng khóc nữa mà! – dỗ dành
 - Ai mà biết việc ấy-trợ từ
 - Tôi đã bảo anh rồi mà !- tình thái từ
          Bài tập 3 : viết đoạn văn có tình thái từ, trợ từ , thán từ
- Yêu cầu HS viết đoạn văn 7-8 dòng nội dung tự chọn- đọc – nhận xét
               4, Câu ghép
              	- Câu có từ 2 cụm C-V trở lên không bao hàm nhau có thể tách ra làm câu đơn
              	- Quan hệ giữa các vế câu
              	- Nối vế câu bằng từ
              	Từ và - qh bổ sung đồng thời,
              	Từ: Rồi qh tiếp nối.
              	Từ mà , còn, nhưng chỉ qh đối lập
           		Từ hay, hoạc  chỉ qh lựa chọn
              	- Nối bằng cặp quan hệ từ
             	- Nối bằng cặp phó từ hay đại từ
              VD: Nó vừa mở miệng , anh đã cắt ngang
		Bạn Hoa càng nói , mọi người càng chú ý
		Mọi người đóng góp bao nhiêu , tôi đóng góp bấy nhiêu
              Bài tập : viết đoạn văn có câu ghép – HS viết - đọc – nhận xét, đánh giá
· Hướng dẫn về nhà : On tập chuẩn bị kiểm tra 1 tiết
· Rút kinh nghiệm

















Ngày soạn :18/12/2009
 Ngày dạy :22/12
 Tiết 25,26,27                      ÔN LUYỆN KỲ I

A.MỤC TIÊU
 	1. Kiến thức : Ôn những kiến thức cơ bản về  nội dung và nghệ thuật các văn bản đã học trong kì I
 	2.Kỹ năng :Rèn kỹ năng nói ,viết đoạn văn .
 	3.Thái độ :Tích cực học tập , ôn luyện kiến thức cơ bản.
 B .PHƯƠNG PHÁP :Thực hành : ôn luyện .
 C .NỘI DUNG
1. Ôn luyện các văn bản đã học .
C1: Phân tích tính cách nhân vật chị Dậu qua đoạn trích: “Tức nước vỡ bờ” ?
     - Chăm sóc chồng , bảo vệ chồng.
     - Để bảo vệ chồng :Cam chịu ,van xin , đấu lý , đấu lực .
C2 : Phân tích tình yêu thương mẹ của bé Hồng qua đoạn trích : “TLMẸ”
     - Ý nghĩ ,cảm xúc khi trả lời người cô .
     - Cảm xúc khi ở trong lòng mẹ .
C3 . Nêu giá trị nghệ thuật và nội dung của văn bản : “Tôi đi học”
C4 . Nêu giá trị nghệ thuật và nội dung của văn bản : “Hai cây phong” .
     - Câu 3 ,4 :Ghi nhớ : SGK .
C5. Ý nghĩa cái chết của lão Hạc ? Cảm nghĩ của em về lão Hạc ?
 + Ýnghĩa cái chết : 4 ý 
     - Cái chết dữ dội ,tự trừng phạt 
     - Tố cáo xã hội 
     - Khẳng định nhân cách cao thượng
     - Làm người đọc thương cảm
 + Cảm nghĩ về lão Hạc ?
   - Từ ngữ ,cảm xúc +tình tiết ( cách sống ,số phận bất hạnh,phẩm chất cao quí ,cái chết đau đớn )
C6.Chi tiết “Em gái có đôi má hồng và đoi môi đang mỉm cười” ở cuối  truyện : “Cô bé bán diêm” có ý nghĩa gì ?Cảm nghĩ của em về cô bé bán diêm ?
 + Ý nghĩa cái chết :
   - Cái chết đẹp mãn nguyện .
   - Thể hiện lòng thương cảm , trân trọng của tác giả .
 + Cảm nghĩ :Từ ngữ cảm xúc + tình tiết (Số phận , ước mơ ,cái chết thương tâm )
 C7 .Nêu giá trị hiện thực của 2 văn bản : “Tức nước vỡ bờ và lão Hạc”
   - Thể hiện 1cách chân thực cảm động số phận đau thương của người nông dân trong xã hộ cũ và phẩm chất cao quí ,tiềm tang của họ .
   - Vạch trần bộ mặt tàn ác,bất công của xã hội TDPK .
 * Gía tri nhân đạo :Thể hiện tấm lòng trân trọng,yêu thương đồng cảm sâu sắc của tác giả đối với người nông dân trong xã hội cũ .
 2, Luyện viết đoạn 
	Cho đề văn : Bé Hồng trong đoạn trích Trong lòng mẹ (Nguyên Hồng ) Là một đứa con có lòng yêu thương mẹ sâu sắc.Dựa vào đoạn trích Ngữ văn 8 hãy lam rõ nhận định trên
	* Tìm hiểu đề :
Thể loại ;Nghị luận văn học 
Luận đề : bé Hồng là đứa con yêu thương mẹ sâu sắc
Phạm vi dẫn chứng : đoạn trích
Lập dàn ý phần thân bài 
a, Xa mẹ bé Hồng dành cho mẹ tình yêu thương tha thiết
- Không rơi vào cạm bẫy của bà cô :nhận ra giọng rất kịch và vẻ mặt cay độc của bà cô
- Thương mẹ bị những thành kiến tàn ác đày đoạ ,không dám về chăm sóc anh em tôi
- Bảo vệ mẹ :nhận ra rắp tâm tanh bẩn  ,tin tưởng rằng nhất định đến giỗ mẹ sẽ về
b, Gặp me bé Hồng vô cùng hạnh phúc sống trong lòng mẹ
Thấy một người giống chạy theo – hình ảnh so sánh – khát khao được gạp mẹ và nỗi thất vọng cùng cợc nếu người đó không phải là mẹ
- Chạy theo ríu cả chân ,oà khóc – xúc động tủi thân 
- Thấy mẹ đẹp hơi thở mẹ thơm tho –nhìn bằng ánh mắt yêu thương 
- Mẹ ấm áp êm dịu, muốn bé lại để được mẹ vuốt ve và gãi rôm cho- tình mẹ đã sưởi ấm cho bé Hồng sua đi cái giá lạnh mà bé phải chịu đựng.
- Quên đi lời nói cay độc của bà cô- tình cảm của người mẹ đã xoa dịu nỗi đau cho bé
* Lời văn dịu dàng, tràn đẫy cảm xúc
Bài tập 1
  Viết đoạn một theo cách diễn dịch
  Giáo viên cho học sinh viết đoạn văn- đọc nhận xét
Bài tập 2
   Dùng câu văn nối đoạn 1 với đoạn 2
   Viết đoạn 2 theo cách diễn dịch hoặc quy nạp 
   Giáo viên cho học sinh viết đoạn- đọc- nhận xét
   Bài tập 3
Viết đoạn đánh giá
Nội dung: đánh giá về nhân vật bé Hồng- và tình yêu thương mẹ
Đánh giá về nghệ thuật truyện và tấm lòng của tác giả
Yêu cầu học sinh viết- đọc-và nhận xét
3) Hướng dẫn về nhà 
 Về kể truyện cô bé bán diêm
Tiếp tục tập viết đoạn
Làm dàn bài :Thuyết minh về cây lúa
 4) Rút kinh nghiệm :








Ngày soạn ;9/1/2010
     Ngày dạy:12/1
     Tiết :28,29,30

Hình ảnh người chí sĩ trong văn thơ
yêu nước đầu thế kỷ 20

      A, Mục đích yêu cầu
        -Học sinh nắm được vẻ đẹp của hình tượng người chí sĩ yêu nước đầu thế kỷ 20
        -Vận dụng kỹ năng lập dàn ý dạng đề tổng hợp
        -Giáo dục lòng yêu nước ,tự hào dân tộc
       B, Nội dung bài dạy 
     I.Hoàn cảnh lịch xã hội
      ?: Hãy nêu vài nét tiêu biểu về lịch sử xã hội đầu thế kỷ 20 ?
- Dưới ách đô hộ của thực đân Pháp mâu thuẫn giữa thực dân Pháp và ,dân tộc  giữa nhân dân và phong kiến ngày càng sâu sắc
      	- Các nhà cách mạng đã khởi xướng phong trào yêu nước: Đông du, Duy tân
      	- Tình hình lịch sử có ảnh hưởng tới văn học. Văn học thời kỳ này phát triển sôi
    nổi với thành  tựu của các nhà nho yêu nước
     ND: Yêu nước
   (Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác, Đập đá ở Côn Lôn,  Lưu biệt khi xuất dương,    gánh  nước   đêm. Hai chữ nước nhà.)
     Trong đó các tác phẩm thơ văn đã dựng lên hình ảnh người chí sĩ
      ? Các tác phẩm? (vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác, Đập đá ở Côn Lôn)
      ? Hình ảnh người chí sĩ được khắc hoạ như thế nào?
    (tư thế hiên ngang ,lẫm liệt khí phách hào hùng,trong hoàn cảnh nào cũng vẫn kiên   định ý chí ; là hình ảnh đẹp tấm gương sáng góp phần khơi dậy tình cảm yêu nước cho thanh niên thời đó)
      ? Em hãy lấy dẫn chứng làm sáng tỏ nhân định này?
     1/Tư thế hiên ngang lẫm liệt, khí phách hào hùng
- Hoàn cảnh : tù đày , bị giam cầm lưỡi gươm máy chém treo lơ lửng đe doạ mạng sống, là thân tù khổ sai
*Thái độ: 	Vẫn là hào kiệt vẫn phong lưu
         	     		Chạy mỏi chân thì hãy ở tù
*Coi nhà tù là chốn nghỉ chân, người tù là khách phong lưu , hào kiệt- thái độ thách thức tù đày gian khổ
*Coi thường hiểm nguy , biến lao dịch khổ sai thành công cuộc chinh phục thiên nhiên dũng mãnh:
Làm trai đứng giữa đất Côn Lôn
Lừng lẫy làm cho lở núi non
- Biện pháp khoa trương – hình ảnh nhân vật thần thoại lồng lộng giữa biển cả bao la
- Họ được ví với thần Nữ Oa. Llí tưởng cách mạng công cuộc cứu nước như công việc đội đá vá trời
* Hành động quả quyết, phi thường:
 Xách búa đánh tan năm bảy đống 
 Ra tay đập bể mấy trăm hòn
- Gửi vào hành động là tấm lòng yêu nướccăm thù giặc
2/Kiên định ý chí
- Hoàn cảnh đất nước lầm than họ quyết ra đi tìm đường cứu nước. Đó là chí lớn:
Dang tay ôm chặt bồ kinh tế
Mở miệng cười tan cuộc oán thù
Họ coi mình là những người làm việc lớn gánh vác giang san
Coi nhà tù là nơi luyện ý chí:
Tháng ngày bao quản thân sành sỏi
Mưa nắng chi sờn dạ sắt son
- Giọng điệu đanh thép,lời thơ rắn rỏi. Coi thường hiểm nguy với ý chí, dời non lấp bể
III, Đánh giá
- Hình ảnh cao đẹp; hào hùng kiên địnhvới lý tưởng giải phóng đất nước.Niềm tin sắt son vào sự nghiệp cách mạng
- Tác dụng:với phong trào cứu nước những vần thơ tiếp thêm sức mạnh .Hình ảnh người chí sĩ là tấm gương sáng góp phần thổi bùng ngọn lửa đấu tranh cứu nước
VI, Vận dụng
Đề: Hình ảnh người chí sĩ qua một số tác phẩm văn thơ em đã học đầu thế kỷ 20
Yêu cầu HS lập dàn ý
   MB: Từ văn thơ cách mạng-hình ảnh người chí sĩ
       	 Từ lịch sử đến văn thơ, hình tượng  song đ ô   
TB: Hình tượng người chí sĩ (qua 3 ý )
   KB: Khái quát nâng cao và suy nghĩ bản thân
Bài tập :
	Viết đoạn mở bài	
Viết đoạn 1, 2,3 phần thân bài
  *Hướng dẫn về nhà: Thuộc thơ , viết hoàn chỉnh bài văn
  *Rút kinh nghiêm




Ngày soạn : 18/1/2010
Ngày dạy: 25/1
Tiết : 31,32,33                            ÔN TẬP VĂN 
   A.MỤC TIÊU :
1. Kiến thức: Giúp học sinh nắm vững hơn về nội dung và nghệ thuật của 2 bài thơ:  Ông đồ, Nhớ rừng .
2. Kỹ năng : Đọc diển cảm,tìm hiểu nhân vật trữ tình, phân tích các biện pháp nghệ thuật: Đối lập tương phản,câu hỏi tu từ.
3.Thái độ: Giáo dục học sinh cảm thông với nổi đau của người dân trong cuộc sống đương thời, biết yêu cuộc sống tự do.
B. PHƯƠNG PHÁP: Ôn luyện
C. NỘI DUNG         :
 I. Bài : Ông đồ
	HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ
	         NỘI DUNG CHÍNH

	H/S đọc bài thơ
? Bài thơ ông đồ thuộc ptbđ chính nào?
 ? Vì sao thuộc ptbđ chính đó?
?Bài thơ ông đồ viết theo thể thơ gì ?
? Trình bày giá trị nghệ thuật của bài thơ ông đồ ?




? Nội dung bài thơ ông đồ là gì ?


 



? Ông đồ là lớp người nào trong xã hội ngày xưa ?

? Điền vào chổ trống những câu thơ ngợi khen tài viết chữ đẹp của ông đồ ?
? Hai câu thơ : “Lá vàng rơi trên giấy
                              Ngoài giời mưa bụi bay”
Dùng nghệ thuật gì?


? Câu: Người thuê viết  nay đâu ? là câu gì ?
? Tác giả đã sử dụng biện pháp tu từ gì trong câu thơ :Giấy đỏ buồn không thắm?
	
_ Biểu cảm
_ Vì bài thơ bày tỏ tình cảm xúc
_Thể thơ ngụ ngôn
_  Nghệ thuật:
+Giọng thơ trầm lắng, ngậm ngùi ,tiếc nhớ
+Kết cấu bài thơ giản dị mà chặt chẽ đầu cuối tương ứng, giữa là hai đoạn tương phản
+Ngôn từ giản dị mà sâu sắc lắng động ,hàm súc và gợi cảm
_Nội dung:
+Thể hiện sâu sắc tình cảm đáng thươngcủa ông đồ
+Niềm cảm thương chân thành trước một lớp người đang tàn tạ
+Thể hiện nổi tiếc nhớ da diết của tác giã đối với cảnh cũ người xưa
_Là người nho học nhưng không đổ đạt, sống thanh bần giữa người dân thường bằng nghề dạy học
_Hoa tay thảo những nét 
Như phượng múa rồng bay
_Mượn cảnh ngụ tình tả nổi lòng nhân vật trữ tình qua cảnh vật : Sự tàn tạ ,buồn bả ảm đạm,lạnh lung buốt giá, đó là mưa trong lòng người.Cả trời đất cũng  ảm đạm buồn tủi với ông đồ
- Câu nghi vấn:

- Nghệ thuật: nhân hoá



I. BÀI :NHỚ RỪNG
	?Bài “Nhớ rừng” thuộc phương thức biểu đạt chính nào ?
?Vì sao thuộc ptbđ chính đó ?
? Bài  “Nhớ rừng” viết theo thể thơ gì?
?Gía trị nghệ thuật của bài thơ “Nhớ Rừng”?Nội dung của bài thơ “Nhớ rừng”là gì ?





? Điền vào chổ trống những câu thơ của bài  “ Nhớ rừng” thể hiện tâm trạng vô cùng ngao ngán, căm uất của con hổ trong cảnh ngộ bị tù hãm ở vườn bách thú?
? Tìm những chi tiết diễn tả cảnh núi rừng đại ngàn, lớn lao, dữ dội phi thường?
? Điền vào chỗ trống những câu thơ của bài “Nhớ rừng” diễn tả vẽ đẹp uy nghi, dũng mãnh vừa mềm mại, uyển chuyển của chúa sơn lâm?
? Tại sao tác giả lấy “Nhớ rừng” làm đầu đề cho bài thơ? Nó gắn với tư tưởng chung của bài thơ như thế nào?

? Tác giả đã sử dụng biện pháp tu tư gì trong câu thơ: 
“ Lượn tấm thân như sóng cuộn nhịp nhàng”?

* H/S làm luyện tập:
                                                                                 
	
- Biểu cảm
- Vì bài thơ bày tỏ tình cảm, cảm xúc

- Nghệ thuật:
+ Bài thơ tràn đầy cảm xúc lãng mạn
+Hình ảnh thơ giàu chất tạo hình
+Đối lập tương phản
+Ngôn ngữ nhạc điệu phong phú, độc đáo, táo bạo.
+Giọng thơ ào ạt, khoẻ khoắn: Khi thì uất ức,bực dọc, khi dằn vặt khi thì tha thiết, hùng tráng.
- Nội dung:
+ Diễn tả sâu sắc niềm khao khát tự do mãnh liệt
+ Diễn tả nỗi chán ghét cảnh sống tù túng , tầm thường ,giả dối
+Thể hiện lòng yêu nước thầm kín của người dân mất nước thuở ấy .
- H/Sđiền .



- Cảnh lâm sơn bóng cả ,cây già …núi .

- Ta bước lên dõng dạc đàng hoàng
- Lượn tấm thân như sóng cuộn nhịp nhàng.


- Vì bài thơ thể hiện tâm trạng của con hổ bị tù ở vườn Bách thú nhớ về những ngày tháng oanh liệtcủa một chúa tể sơn lâm.
- Vì bài thơ thể hiện tâm trạng của người dân Việt Nam mất nước phải sống trong cảnh nô lệ ,nhớ tiếc thời oanh liệt với những chiến công chống giặc ngoại xâm .
- So sánh.
* Luyện tập :
Phân tích đoạn thơ : “Nào đâu …nay còn đâu”
Đáp án :Sách 100 bài văn hay lớp 8 .



 * Củng cố: Học sinh học thuộc lòng các bài thơ trên
                    Nắm chắc nội dung nghệ thuật các bài thơ
 *  Dặn dò học thuộc bài, ôn bài :quê hương, khi con tu hú  
 *  Rút kinh nghiệm:
                      









Ngày soạn :20/1/2010
Ngày dạy: 26/1
Tiết : 34,35,36                            ÔN LUYỆN VĂN 
   A.MỤC TIÊU :
1. Kiến thức: Giúp học sinh nắm vững hơn về nội dung và nghệ thuật của 2 bài thơ:  Quê hương, khi con tu hú .
2. Kỹ năng : Rèn đọc diễn cảm thơ mới, thơ lục bát. Phân tích các hình ảnh so sánh nhân hoá đặc sắc trong bài “ Quê hương”. Phân tích hình ảnh lảng mạn bay bỏng trong bài “Khi con tu hú”.
3.Thái độ: Giáo dục học sinh tình cảm yêu quê hương tha thiết, biết yêu cuộc sống tự do mãnh liệt.
B. PHƯƠNG PHÁP: Ôn luyện
C. NỘI DUNG         :
 I. Bài : Quê hương.
	HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ
	         NỘI DUNG CHÍNH

	H/S đọc bài thơ
? Bài thơ: Quê hương thuộc ptbđ chính nào?
 ? Vì sao thuộc ptbđ chính đó?
?Bài thơ quê hương viết theo thể thơ gì ?
? Trình bày giá trị nghệ thuật của bài thơ quê hương?







? Nội dung bài thơ: Quê hương là gì ?


 



? Điền vào chổ trống những câu thơ của bài “Quê hương” có sử dụng nghệ thuật so sánh?

? Câu thơ : “Tôi thấy nhớ cái mùi nồng mặn quá!” là câu gì?

? Tác giả đã dùng nghệ thuật gì trong câu thơ:
Chiếc thuyền im bến mỏi trở về nằm 
Nghe chất muối thấm dần trong thớ vỏ?



	
_ Biểu cảm

- Vì bài thơ bày tỏ tình cảm xúc
-Thể thơ mới
-  Nghệ thuật:
+ Sáng tạo hình ảnh thơ phong phú: Miêu tả chân thực,có những hình ảnh lãng mạn,có hồn.
+ Dùng phép so sánh đẹp, hùng tráng, bất ngờ, phép nhân hoá độc đáo: Thổi linh hồn cho sự vật.
+ Giọng thơ tha thiết hùng tráng, đầy cảm xúc.
- Nội dung:
+ Vẽ lên bức tranh tươi sáng sinh dộng về làng quê miền biển.
+ Vẽ lên hình ảnh khoẻ khoắn đầy sức sống về sinh hoạt lao động của người làng chài.
+ Thể hiện tình cảm quê hương trong sáng tha thiết của nhà thơ.
- Chiếc thuyền nhẹ hăng như con tuấn mã
- Cánh buồm giương to như mãnh hồn làng


- Câu cảm thán




- Nghệ thuật: nhân hoá



II. BÀI: KHI CON TU HÚ
	?Bài “Khi con tu hú” phương thức biểu đạt chính nào?
?Vì sao thuộc ptbđ chính đó ?
? Bài  “Nhớ rừng” viết theo thể thơ gì?
?Gía trị nghệ thuật của bài thơ “Nhớ Rừng”








?Nội dung của bài thơ “Nhớ rừng”là gì ?





? Điền vào chổ trống những câu thơ của bài  “ Nhớ rừng” thể hiện tâm trạng vô cùng ngao ngán, căm uất của con hổ trong cảnh ngộ bị tù hãm ở vườn bách thú?
? Tìm những chi tiết diễn tả cảnh núi rừng đại ngàn, lớn lao, dữ dội phi thường?
? Điền vào chỗ trống những câu thơ của bài “Nhớ rừng” diễn tả vẽ đẹp uy nghi, dũng mãnh vừa mềm mại, uyển chuyển của chúa sơn lâm?
? Tại sao tác giả lấy “Nhớ rừng” làm đầu đề cho bài thơ? Nó gắn với tư tưởng chung của bài thơ như thế nào?

? Tác giả đã sử dụng biện pháp tu tư gì trong câu thơ: 
“ Lượn tấm thân như sóng cuộn nhịp nhàng”?

* H/S làm luyện tập:
                                                                                 
	
- Biểu cảm
- Vì bài thơ bày tỏ tình cảm, cảm xúc

- Nghệ thuật:
+ Bài thơ tràn đầy cảm xúc lãng mạn
+Hình ảnh thơ giàu chất tạo hình
+Đối lập tương phản
+Ngôn ngữ nhạc điệu phong phú, độc đáo, táo bạo.
+Giọng thơ ào ạt, khoẻ khoắn: Khi thì uất ức,bực dọc, khi dằn vặt khi thì tha thiết, hùng tráng.
- Nội dung:
+ Diễn tả sâu sắc niềm khao khát tự do mãnh liệt
+ Diễn tả nỗi chán ghét cảnh sống tù túng , tầm thường ,giả dối
+Thể hiện lòng yêu nước thầm kín của người dân mất nước thuở ấy .
- H/Sđiền .



- Cảnh lâm sơn bóng cả ,cây già …núi .

- Ta bước lên dõng dạc đàng hoàng
- Lượn tấm thân như sóng cuộn nhịp nhàng.


- Vì bài thơ thể hiện tâm trạng của con hổ bị tù ở vườn Bách thú nhớ về những ngày tháng oanh liệtcủa một chúa tể sơn lâm.
- Vì bài thơ thể hiện tâm trạng của người dân Việt Nam mất nước phải sống trong cảnh nô lệ ,nhớ tiếc thời oanh liệt với những chiến công chống giặc ngoại xâm .
- So sánh.
* Luyện tập :
Phân tích đoạn thơ : “Nào đâu …nay còn đâu”
Đáp án :Sách 100 bài văn hay lớp 8 .



 * Củng cố: Học sinh học thuộc lòng các bài thơ trên
                    Nắm chắc nội dung nghệ thuật các bài thơ
 *  Dặn dò học thuộc bài, ôn bài :quê hương, khi con tu hú  
 *  Rút kinh nghiệm:
                      















Ngày soạn :27/1/2010
Ngày dạy:2/2 
Tiết : 37,38,39                            ÔN LUYỆN VĂN THUYẾT MINH 
   A.MỤC TIÊU :
1. Kiến thức: Giúp học sinh c ủng c ố nắm vững các khái niệm về văn bản thuyết minh, các kiểu bài thuyết minh, phương pháp thuyết minh, bố cục và cách làm bài văn thuyết minh. 
2. Kỹ năng : Rèn các kỹ năng nhận biết đề bài, lập dàn bài - viết đoạn văn thuyết minh.
3.Thái độ: Thích tìm hiểu, khám phá về phương pháp làm bài văn thuyết minh.
B. CHUẨN BỊ: Giáo viên soạn bài - Học sinh ôn bài.
C. NỘI DUNG         :
 I. Ôn luyện lý thuyết.
	HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ
	         NỘI DUNG CHÍNH

	? Thế thào là văn bản thuyết minh?
- HS trả lời 
- GV chốt




? Văn bản thuyết minh cóp vai trò như thế nào trong đời sống?



?Muốn làm tốt văn bản thuyết minh cần phải chuẩn bị những gì?

? Bài văn thuyết minh phải làm nổi bật điều gì? 
- Về đặc điểm, tính chất, nguyên nhân của các hiện tượng và sự vật.

? Những phương pháp thiết minh thường được chú ý và vận dụng?

	1. Khái niệm:
 - Kiểu văn bản thông dụng trong mọi lĩnh vực đời sống nhằm cung cấp cho người đọc, người nghe những tri thức về đặc điểm, tính chất, nguyên nhân, ý nghĩa của các hiện tượng sự vật XH bằng phương thức trình bày, giới thiệu giải thích.
2. Vai trò: 
 - Trình bày những đặc điểm tiêu biểu của đối tượng làm cho ta nắm chắc và hiểu được các sự vật, hiện tượng trong tự nhiên trong xã hội một cách đúng đắn và đầy đủ. 
 - Phải học tập, nghiên cứu, quan sát nhận xét ,tra cưu sách vở, xem tranh, phim ảnh, hỏi han các nhà khoa học.





3. Phương pháp: 4 phương pháp.
a. Phương pháp nêu định nghĩa,giải thích.
b. Phương pháp liệt kê, nêu ví dụ số liệu.
c. Phương pháp so sánh.
d. Phương pháp phân tích phân loại. 


II. Luyện tập:
	1. Đề: Giới thiệu một đồ dùng học tập trong sinh hoạt













2. Đề 2: Giới thiệu một loài hoa hoặc một loài cây







     * Quá trình sinh trưởng và phát triển






* Giơi thiệu danh lam thắng cảnh




* Giới thiệu về tác giả, tác phẩm




* Hãy giới thiệu một đồ dùng trong sinh hoạt gia đình: Bàn là
	1. Lập dàn ý.
a. Mở bài: Khái quát tên đồ dùng và công dụng của nó.
b. Thân bài:
· Giới thiệu xuất xứ 
· Hình dáng
· Chát liệu
· Kích thước
· Màu sắc
· Cấu tạo các bộ phận - công dụng
· Cách sử dụng
c. Kết bài:
· Những điều cần lưu ý khi lựa chọn để mua
· Khi sử dụng, khi sửa chửa.
2. Dàn bài:
a. Mở bài:Giới thiệu chung về loài hoa hoặc loài cây đó.
b. Thân bài: -Hình dáng: chiều cao, thấp, nhỏ.
· Kích thước: to, nhỏ.
· Đặc điểm: rể, thân, cành, lá, nụ ,hoa, quả (nếu có) màu sắc của hoa lá.
· Cấu tạo của hoa?thường nở vào mùa nào?
· Lợi ích của cây, hoa hoặc cây cảnh
· Cách chăm sóc
c. Kết bài: Cảm nhận về cây, hoa đó.

· Giới thiệu lịch sử ra đời của danh lam thắng cảnh
· Giới thiệu về cấu trúc
· Giới thiệu về ý nghĩa

· Giới thiệu về tác giả của tác phẩm
· Giới thiệu về xuất xứ
· G                                                                                                                                                                    iới thiệu về nội dung
· Giới thiệu về ý nghĩa

1. Cấu tạo: Bàn là gồm các bộ phận sau.
a. Nguồn sinh nhiệt
b. Vỏ
c. Bộ phận phun hơi nước 
d. Bộ phận điều chỉnh nhiệt độ
e. Đèn báo hiệu
2. Sử dụng và bảo quản
3. Những hư hỏng đơn giản, cách sửa chữa
( Phần tài liệu 150 bài văn hay lớp 8 ).



 * Củng cố:  
 *  Dặn dò học thuộc bài, ôn bài  
 *  Rút kinh nghiệm:






  Ngày soạn :5/2/2010
  Ngày dạy :9/2
Tiết :40,41,42              ÔN TẬP Về CÁC KIỂU CÂU

A. Mục đích yêu cầu
- hs ôn lại lý thuyết về 4 kiểu câu :nghi vấn, cảm thán , cầu khiến, trần thuật
- Vận dụng làm bài tập nhận diện , tập viết câu viết đoạn
B.Nội dung bài dạy	
I.Kiểm tra 15 phút
Đề:
Cảm nhận của em về đoạn thơ sau:
a. Khi trời trong gió nhẹ sớm mai hồng
Dân trai tránh bơi thuyền đi đánh cá
Chiếc thuyền nhẹ hăng như con tuấn mã
Phăng mái chèo mạnh mẽ vượt trường giang
Cánh buồm giương to như mảnh hồn làng
Rướn thân trắng bao la thâu góp gió
b. Dân chài lưới làn da ngăm rám nắng
Cả thân hình nồng thở vị xa xăm
Chiếc thuyền im bến mỏi trở về nằm
Nghe chất muối thấm dần trong thớ vỏ
II.Ôn tập về câu
  a , Lý thuyết
Cách nhận biết ? Chức năng ?
· Câu nghi vấn : có từ nghi vấn (ư, sao , chăng ,hả, không …) mục đích chính dùng để hỏi . Ngoài ra còn dùng để cầu khiến , cảm thán
· Câu cầu khiến :  có từ cầu khiến như hãy, đừng, chớ…đi, thôi , nào hay ngữ điệu cầu khiến; dùng để đề nghị ,yêu cầu,ra lệnh, khuyên bảo
· Câu cảm thán :có từ cảm thán như ôi, than ôi, hỡi ơi , chao ôi,trời ơi , thay ,xiêt bao , biết chừng nào.dùng để bộc lộ trực tiếp cảm xúc
· Câu trần thuật : không có đặc điểm hình thức của câu nghi vấn, câu cầu khiến, câu cảm thán. Dùng để kể , miêu tả,thông báo nhận định. Ngoài ra còn dùng đểyêu cầu , đề nghị,bộc lộ cảm xúc 
     b, Luyện tập
              Bài tập 1
· Các câu său có phải là câu nghi vấn không ? tại sao ?
          Ai ơi chớ bỏ ruộng hoang 
· Bao nhiêu tấc đất tấc vàng bấy nhiêu
          Nhớ ai dãi nắng dầm mưa
· Nhớ ai tát nước bên đường hôm nao
· Người nào chăm chỉ học tập người ấy sẽ tiến bộ
· Sao không để chuồng nuôi lợn khác.
·     Bác đã đi rồi sao Bác ơi
      Mùa thu đang đẹp nắng xanh trời
     Bài tập 2 : các câu nghi vấn sau đây biểu thị mục đích gì ?
      - Bác ngồi đợi chắu một lúc được không ? -đề nghị
      - Cậu có đi chơi biển với bọn mình một lúc được không ? –yêu cầu
      - Cậu mà mách bố thì có chết tớ không . – van xin
      
- Sao mà các chắu ồn thế ? – yêu cầu
      - Baì văn này xem ra khó quá cậu nhỉ ? – khẳng định
      Bài tập 3 :Trong các trường hợp său đây
      -  Đốt nén hương thơm mát dạ người
       Hãy về vui chút mẹ Tơm ơi
      - Hãy còn nóng lắm đấy nhé! Em đừng mó vào mà bỏng thì khốn.
      a, Câu nào là câu cầu khiến ?
      b, Phân biệt câu Hãy về vui chút mẹ Tơm ơi! và câu Hãy còn nóng lắm đấy nhé !
       – mức độ cầu  khiến nhẹ hơn kèm cảm thán
      Bài tập 4 :
       a, Các câu său có phải là câu cảm thán không ? Vì sao ?
      - Thôi rồi,Lượm ơi !
       - Lan ơi ! Về mà học ! – không ,không có từ cảm thán
      b,Đặt câu cảm thán có các từ : trời ơi , biết bao , thay
      Bài tập 5 : Các câu sau có phải là câu trần thuật không ? Vì sao ?
· Ớquê tôi dạo này cấm học sinh hút thuốc lá.
· Thầy giáo bảo hôm nay thầy về sớm.
· Cảnh nhà đã thế , mẹ đành dứt tình với con.
· Chứ ông lý tôi thì không có quyền dám cho chị khất một giờ nào nữa!
· Cậu Vàng đi đời rồi ông giáo ạ!
       Bài tập 6 : Câu thơ sau đây của Tố Hữu là câu nghi vấn , câu cảm thán ,   hay câu trần   thuật ?
              V ui sao một sáng tháng Năm
        Đường về Việt Bắc lên thăm Bác Hồ
     Bàì tập 7 : làm các bài tập trắc nghiệm  bài 20 trang127
       Câu 1-A
       Câu2-B
       Câu3 –D
       Câu4 – B
       Câu5 – A
      Câu6 – D
· Củng cố:
· Hướng dẫn về nhà : ôn về 4 kiểu câu.
 Viết đoạn văn có nội dung tự chọn trong đó sử dụng 4 kiểu câu, xác định các kiểu câu , chức năng.
*Rút kinh nghiệm :













Ngày soạn :18/2
Ngày dạy:23/2 
Tiết : 43,44,45                            ÔN LUYỆN  THƠ HỒ CHÍ MINH
   A.MỤC TIÊU :
1. Kiến thức:  học sinh cảm nhận được niềm thích thú thực sự của Hồ Chí Minh trong những ngày gian khổ ở Pác Bó , có tinh thần lạc quan cách mạng, yêu thiên thiên. 
2. Kỹ năng : đọc diễn cảm, đọc thuộc lòng thơ Bác.
3.Thái độ: cảm phục, kính yêu và biết ơn Bác Hồ
B. CHUẨN BỊ: Giáo viên soạn bài - Học sinh ôn bài.
C. NỘI DUNG         :
 1. Bài cũ: đọc thuộc lòng bài thơ Quê hương, Khi con tu hú
      2. Bài mới:
	HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ
	         NỘI DUNG CHÍNH

	?Bài thơ :Tức cảnh Pác Bó”thuộc phương thức biểu đạt chính nào ?Vì sao ?


?Bài thơ viết theo thể thơ gì ?
?Pắc bó thuộc địa phận nào ở nước ta?
?Gía trị nghệ thuật của bài thơ?







?Nội dung của bài thơ tức cảnh Pắc Bó?
	  I.TỨC CẢNH PÁC BÓ
 -Pt bd chính: biểu cảm 
 -Vì bài thơ bày tỏ tình cảm, cản xúc.
 -Thể thơ thất ngôn tứ tuyệt .
 -Pắc Bó thuộc cao bằng .
 -Nghệ thuật: Hình ảnh miêu tả bình dị gợi cảm ,có hồn .

   +Thơ hiện đại đậm màu sắc cổ điển
(quy tắc thơ từ tuyệt ).
  +Giọng điệu tự nhên ,bình dị pha chút vui đùa , hóm hĩnh .
 -Nội dung:
  +Thể hiện phong thái ung dung của Bác Hồ trong cuộc sống gian nan ỏ Pắc Bó .
 +Thể hiện tinh thần lạc quan cách mạng của bác .
 + Thể hiện cuộc sống hoà hơp với thiên nhiên của Bác .


*Luyện tập :



	
1. Điền vào chổ trống những chi tiết trong bài : “TCPB” diễn tả cuồc sống hết sức gian khổ của bác ?


2.Tìm trong bài : Câu thơ thể hiện nét vui dùa thoải mái của Bác Hồ trong cuộc sống thoải mái ở Pác Bó .
.
3.Câu : “Cuộc đời c/m thật là sang”thuộc loại câu gì đã học?
4.Từ “chông chênh”thuộc từ tượng hình 


	
-Sáng…
-Cháo… 




-Cháo bẹ rau mang vẩn sẵn sàng


-Câu trần thuật.	

B.Từ tượng thanh .




                                                                   II.NGẮM TRĂNG
	H/S đọc thuộc lòng phiên âm Hán và dịch thơ .
?Bài thơ “Ngắm trăng” thuộc ptbđchính nào ? 
?Bài thơ viết theo thể thơ gì ?
?Bài thơ …ở trong tập thơ nào của Bác ?
?Gía trị nghệ thuật của bài thơ “Ngắm trăng”?





?Nội dung của bài thơ “Ngắm trăng”




*Luyện tập :
?Trong bài “Ngắm trăng”câu thơ “Trong tù không rượu cũng không hoa”em hiểu ntn?
 ? Hai câu thơ 3và4 của bài thơ chữ Hán “Vọng nguyệt”có kết cấu đăng đối độc đáo(đối trong từng câu , đối 2câu với nhau).Hãy điền vào chổ trống những từ đối giữa 2câu thơ này ?
 ?Hai câu thơ dưới đây có ý nghĩa tương tự với nội dung bài thơ “Ngắm trăng”ntn?
?Trong câu: “Trăng nhòm khe cửa ngắm nhà thơ”tác giả đã sử dụng biện pháp tu từ gì?

	

  -Biểu cảm

 - Thất ngôn tứ tuyệt
 -Tập Nhật kí trong tù .
 -Nghệ thuật :
  +Hình ảnh miêu tả bình dị ,gợi cảm
  +Đặc sắc trong thơ trữ tình :vừa có màu sắc cổ điển vừa mang tinh thần thời đại.
  +Giọng điệu tự nhiên thoả mái…pha chút hóm hĩnh .
-Nội dung :
  +Thể hiện vẻ đẹp của tâm hồn rất nghệ sĩ.
  +Thể hiện nhân cách lớn của người chiến sĩ vĩ đại có bản lĩnh phi thường .
   +Thể hiện tình cảm yêu thiên nhiên đặc biệt sâu sắc .
-Tác giả lấy làm tiếc vì không có rượu và hoa để được thưởng thức trăng một cách trọn vẹn.
 A.Nhân …………..minh nguyệt
 B.Minh nguyệt  ……thi gia



Thân thể ở trong lao 
 Tinh thần ở ngoài lao

_Nhân hoá


 *Củng cố : H/S Đọc thuộc lòng các bài thơ của Bác .
 *Dặn dò :Về học bài kĩ .Nắm chắc nội dung và nghệ thuật các bài thơ .
 *Rút kinh nghiệm :









Ngày soạn :25/2/2010
Ngày dạy: 2/3
Tiết :  46,47,48                                         ÔN LUYỆN VĂN 
   A.MỤC TIÊU :
1. Kiến thức: Giúp học sinh nắm vững hơn về nội dung và nghệ thuật của thể loại ,chiếu ,hịch ,cáo và những điểm cơ bản của nó.
 Về nội dung và nghệ thuật các ví dụ :Chiếu dời đô Hịch tướng sĩ và Nước đại việt ta .

2. Kỹ năng : Rèn kỹ năng đọc ,phân tích lý lẽ / dẩn chứng trong văn bản nghi luận : (trung đại ,chiếu) (Nghi luận cổ ,Hịch) .
3.Thái độ: Giáo dục lòng yêu nước ,Khát vọng độc lập về khí phách Đại Việt qua 3 áng văn trên.
B. PHƯƠNG PHÁP: Ôn luyện
C. CHUẨN BỊ: Giáo viên ,giáo án- H/sinh, ôn bài
D. NỘI DUNG  :       

                                                                    I .VĂN BẢN :CHIẾU DỜI ĐÔ
	     HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ
	   N ỘI DUNG CHÍNH

	H/S đọc bài :Chiếu dời đô .
? Chiếu là thể văn như thế nào ?

(Trang 40 –SGK )




? Đăc điểm của thể văn trong bài văn “CD Đ” là gì?









? Bài Chiếu dời đô thuộc ptbđ chính nào? Vì sao?


? Giá trị nghệ thuật của bài văn: cd đô?






? Nội dung của bài văn CDĐ là gì?





a? Theo Lý Công Uẩn, kinh đô cũ ở núi Hoa Lư ( Ninh Bình ) của 2 triều đại Đinh Lê là không còn thích hợp? Vì sao? Điền vào chổ trống những lí do đó? 
b? Thành Đại La có những lợi thế gì để chọn làm kinh đô của đất nước? Điền vào chổ trống những lợi thế đó ?


Giáo viên hướng dẫn phân tích 
? Tại sao kết thúc bài : CDĐ Lý Thái Tổ không ra mệnh lệnh mà lại đặt câu hỏi: Các khanh nghĩ thế nào? Cách kết thúc như vậy có tác dụng gì?
	
1_Chiếu là thể văn do vua dùng để ban bố mệnh lệnh. 
Chiếu có thể viết bằng văn vần ,văn biền ngẩu  hoặc văn xuôi . Được công bố và đón nhận một cách trang trọng.Mỗi bài chiếu thể hiện một tư tưởng chính trị lớn lao, có ảnh hưởng lâu dài đến vận mênh đất nước .
__ Chiếu là văn nghi luận trong đó không phải chỉ có lý lẽ mà phải thể hiện hình ảnh vị thiên tử có tầm nhìn xa trông rộng,tâm hồn cao cả.

2_ Đặc điểm của thể văn chiếu :
+Là lời ban bố mệnh lệnh của các vua chúa xuống các thần dân .
+Là công bố những chủ trương , đường lối ,nhiệm vụ   mà vua nêu ra  và yêu cầu thần dân thực hiện.
+Bên cạch tính chất mệnh lệnh là tính chất tâm tình .
+Ngôn từ mang tính  đơn thoại của người trên ban bố mệnh lệnh là ngôn từ mang tính chất .trao đổi , đối thoại.
3_Nghị luận 
_Vì bài văn nêu ý kiến đánh giá và bình luận. 
4_Nghệ thuật:
+Kết hợp giữa lý lẽ chặt chẽ và tình cảm chân thành .
+Lời văn cân xứng ,nhịp nhàng ,viết bằng văn xuôi xen câu văn biền ngẩu .
+Kết cấu tiêu biểu của văn nghị luận


5- Nội dung:
-Thông báo cho toàn dân biết việc dời đô.
- Phản ánh khát vọng của nhân dân về một đất nước độc lập thống nhất .
-Phản ánh ý chí tự cường của dân tộc Đại Việt đang trên đà lớn mạnh
6-Luyện tập

a.- Triều đại không được lâu bền 
  - Trăm họ hao tốn .

b.-Thiên thời :Trung tâm trời đất 
-Địa lợi thế đất rộng , bằng mà thoáng 
-Nhân hoà :

7-Phân tích trình tự mạch lạc trong hệ thống lập luận của tác giả (bài chiếu dời đô) 

8.- Cách kết thúc mang tính đối thoại trao đổi tạo sự đồng cảm…
- Thuyết phục ngưòi nghe bằng lí lẽ chặt chẽ và bằng cả lí lẽ chân thành .
- Nguyện vọng dời đô của Lí Thái Tổ phù hợp với nguyện vọng của nhân dân.


                                                                     II . Văn bản : Hịch tướng sĩ
	? Hịch là thể văn như thế nào? 
   (Trang 58,59 –SGK )



?Đặc điểm nổi bật của hịch Tướng sĩ?




? Giá trị nghệ thuật của hịch Tướng sĩ?



? Nội dung bài :Hịch tướng sĩ là gì?
	1. Hịch : là thể văn nghị luận thời xưa được vua chúa, tướng lĩnh hoặc thủ lĩnh một phong trao dùng để cổ động thuyết phục hoặc kêu gọi đấu tranh chống thù trong, giặc ngoài .
2. Đặc điểm nổi bật của hịch là khích lệ tình cảm , tinh thần người nghe . Hịch được viết theo thể văn biền ngẫu có kết cấu chặt chẽ, có lý lẽ sắc bén, có dẫn chứng thuyết phục . Bố cục thường 4 phần 
3. Nghệ thuật lập luận:
Khích lệ nhiều mặt để tập trung vào một hướng chính : khính lệ tinh thần quyết chiến quyết thắng 
 4.Nội dung : 
-Thức tỉnh lòng yêu nước ,căm thù giặc của các tướng sĩ.
-Phê phán thái độ hành động của các tướng sĩ và chỉ ra những thái độ hành động đúng nên theo và cần làm .
- Kêu gọi tướng sĩ rèn luyện võ nghệ , học tập binh thư , nêu cao tinh thần quyết chiến quyết thắng.



                             III. VĂN BẢN : NƯỚC ĐẠI VIỆT TA 
	? Cáo là gì?
 (Trang67 –SGK )


? Đặc điểm của thể cáo trong đoạn trích: Nước ĐV ta là gì?


? Nghệ thuật của văn bản Nước ĐV ta là gì 





? Vì sao đoạn trích nước ĐV ta có ý nghĩa như lời tuyên ngôn? độc lập .






?Nhiều ý kiến cho rằng : Ýthức dân tộc ở đoạn trích “NĐVTA” là sự tiếp nối và phát triển ý thức dân tộc ở bài “SNNN” Vì sao? Điền vào chổ trống những yếu tố mới được bổ sung trong “NĐVTA”?
H/S :làm –GV :Chữa bài
	1. Cáo: là thể văn nghị luận cổ thường được vua chúa hoặc thủ lĩnh dùng để trình bày một chủ trương hay công bố  kết quả 1 sự nghiệp để mọi người cùng biết .
2. Đặc điểm: 



3. Nghệ thuật:
- Kết cấu chặt chẽ, mạch lạc, trình tự lập luận sắc bén .
- Lời văn cân xứng nhịp nhàng , sử dụng câu văn biền ngẫu.
- Lí lẽ đanh thép, dẫn chứng thực tiễn, phép so sánh cụ thể.
4. Ý nghĩa:
- Bài văn tuyên bố nước ta là đất nước độc lập: có văn hiến lâu đời, lãnh thổ riêng, phong tục tập quán riêng, lịch sử riêng, chế độ chủ quyền riêng.
- Bài văn tuyên bố : kẻ xâm lược là phản nhân nghĩa, nhất định thất bại.





* Củng cố: Học sinh học thuộc lòng các bài  trên
                    Nắm chắc nội dung, nghệ thuật các bài chiếu ,hịch ,cáo đã học .
 *  Dặn dò học thuộc bài, ôn bài kĩ : 
 *  Rút kinh nghiệm:





Ngày soạn :5/3/2010
Ngày dạy: 9/3
Tiết :49.50,51      ÔN LUYỆN VỀ VĂN BẢN THUYẾT MINH
 A.MỤC TIÊU :
1. Kiến thức: Giúp học sinh củng cố nắm vững các khái niệm về văn bản thuyết minh, các kiểu bài thuyết minh, phương pháp thuyết minh, bố cục và cách làm bài văn thuyết minh. 
2. Kỹ năng : Rèn các kỹ năng nhận biết đề bài, lập dàn bài - viết đoạn văn thuyết minh.
3.Thái độ: Thích tìm hiểu, khám phá và thích viết văn thuyết minh.
B. CHUẨN BỊ: Giáo viên soạn bài - Học sinh ôn bài.
C. NỘI DUNG         :
 I. Ôn luyện lý thuyết.
	HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ
	         NỘI DUNG CHÍNH

	? Thuyết minhlà gì?
- HS trả lời 
- GV chốt







GVhướng dẫn h/stìm hiểu





GVh/dẫn h/slàm dàn bài











* Luyện tập

GVh/dẫn h/slàm












GVh/dẫn đề theo sách.





GVđọc sách.
	I. Khái niệm:
 - Kiểu văn bản thông dụng trong mọi lĩnh vực đời sống nhằm cung cấp cho người đọc, người nghe những tri thức về đặc điểm, tính chất, nguyên nhân, ý nghĩa của các hiện tượng sự vật XH bằng phương thức trình bày, giới thiệu giải thích.
II.Luyện tập: 
 1.Giới thiệu với khách tham quan ngôi đình (chùa, đền hoặc một di tích lịch sử,danh lam thắng cảnh ở quê hương em )
        TÌM HIỂU ĐỀ
-Giới thiệu chung
-Gíơi thiệu cụ thể về cấu trúc,từng phần,về lịch sử hình thành,tu tạo,về ý nghiaxax hội,văn hoá ,lịch sử...
-Những tài liệu sách vở,bản đổ tranh ảnh hiện vật phụ kèm .
             DÀN Ý
a.Mở bài :Tên danh lam,khái quát vị trí và ý nghĩa văn hoá,lịch sử ,xã hội của danh lam thắng cảnh .
b.Thân bài :
-Vị trí địa lý,quá trình hình thành,phát triển . địa hình, tu tạo trong  quá trình lịch sử cho đến ngày nay.
-Cấu trúc quy mô từng khối từng mặt,từng phần
-Sơ lược thành tích
-Hiện vật trưng bày thờ cúng.
-Phong tục, lể hội
c.Kết bài:
Thái dộ tình cảm với danh lam thắng cảnh.
· HS thuyết minh đình làng Hà Thượng (Gio Linh)
2.Thuyết minh về một văn bản,một thể loại văn học
DÀN BÀI
a.Mở bài : Giới thiệu chung về văn bản hoặc thể thơ,vị trí của nó đối với văn học,XH hoặc hệ thống thể loại.
b.Thân bài:
-Giới thiệu,phân tích cụ thể về nội dung và hình thức của văn bản, thể loại
-Hình thức thể loại: T/C,nội dung chủ yếu,số câu ,chử, cách gieo vần ,nhịp, cách sáng tạo...
c.Kết bài :-Những điều cần lưu ý khi thưỡng thức hoặc sáng tạo thể loại,văn bản.
Đề:Thuyết minh đặc điểm của thể thơ thất ngôn bát cú (7tiếng 8 câu )
 Thơ đường luật (trang  86-87 sách 45 đề trắc nghiêm ngữ văn 8 )
Đề : Giới thiệu một món ăn :Canh chua cá lóc (trang 90,91 sách 45 đề trăc nghiệm văn 8)





. 


II. Luyện tập:
	1. H/Svề nhà đọc : Động Phong Nha, đền Ngọc Sơn.
2.Tìm tích luỹ : Các di tích lịch sử ở địa phương.

	



 * Củng cố:  Phương pháplàm bài văn thuyết minh .
 *  Dặn dò: học thuộc bài, ôn bài  
 *  Rút kinh nghiệm:








 Ngày soạn 10/3/2021
  Ngày dạy:16/3

 Tiết :52,53,54                                          LUẬN ĐIỂM TRONG VĂN NGHỊ LUẬN

A. Mục tiêu bài học:
- Tiếp tục rèn kỹ năng trình bày luận điểm
- Rèn kỹ năng viết đoạn văn văn nghị luận theo lối diễn dịch, qui nạp
B. Nội dung bài học:
 Kiểm tra 15 phút :
Viết đoạn văn nội dung tự chọn trong đó có sử dụng câu:
-Câu trần thuật để bộc lộ cảm xúc, câu cầu khiến
- Câu nghi vấn dùng để đề nghị, câu cảm
 Lý thuyết
cứ theo một trình tự phù hợp và trình bày luận điểm đó
Khi trình bày luận điểm cần chú ý:
· Chuyển đoạn bằng những từ ngữ có tính kiên kết để gắn bó luận điểm sẽ được trình bày với luận điểm đã được trình bày ở đoạn văn trên đó
- Thể hiện rõ ràng , chính xác nội dung của luận điểm trong câu chủ đề, câu chủ đề thường được đặt ở vị trí đầu tiên (diễn dịch ) hoạc đặt ở cuối đoạn ( qui nạp 
- Tìm đủ luận cứ , tổ chức các luận cứ theo một trật tự hợp lý
 -  Diễn đạt trong sáng , hấp dẫn để làm cho sự trình bàyluận điểm có sự hấp dẫn người đọc
Muốn làm sáng tỏ một luận điểm, trước hết cần xác định:
-  Luận điểm nằm ở lĩnh vực nào ? Đời sống hay văn học ? Gần hay xa  với cuộc sống hs – Sau đó huy động những hiểu biết của người viết để tìm các luận cứ phù hợp và hay phục vụ cho việc làm rõ luận điểm đã xác định ở trên
- Sắp xếp các luận điểm - Khi viết cần xác định vị trí câu chủ đề để biết đoạn văn trình bày theo kiểu diễn dịch hay qui nạp
Bài tập thực hành:
Bàì tập 1: 
Đề : Dựa vào bài Chiếu dời đô và Hịch tướng sĩ  hãy chứng minh rằng :Những người lãnh đạo anh minh như  Lý Công Uẩn và Trần Quốc Tuấn luôn luôn quan tâm chăm lo đến hạnh phúc lâu bền của nhân dân
*  Yêu cầu hs tìm hiểu đề :
· Thể loại : nghị luận
· Vấn đề nghị luận : Lý Công Uan và Trần Quốc Tuấn luôn chăm lo hạnh phúc lâu bền của nhân dân
· Phạm vi : 2 tác phẩm
· Bài văn sẽ có mấy luận điểm ? Nội dung ? Viết luận điểm thành câu văn hoàn chỉnh?
· Hai luận điểm 
· Nội dung :
1. Lo lắng cho nhân dân Lý Công Uan đưa ra một giải pháp thuyết phục : dời đô
2. Phải yêu thương chăm lo , quan tâm đến tướng sĩ Trần Quốc Tuấn mới có cái nhìn sâu sắc đến thế
*Yêu cầu hs xác định luận cứ ?
      1.Luận điểm 1:
- Chọn Đại la là vì dân : dân thuận tiện làm ăn buôn bán, an cư lạc nghiệp , được cả đời sống vật chất lẫn tinh thần; cứu dân ra khỏi cảnh ngập lụt ; khát vọng xây dựng một đất nước hùng cường cũng vì dân ; 
- Bộc lộ trực tiếp tấm lòng vì dân : Trẫm rất đau xót về việc đó 
2 .Luận điểm 2
-Quan tâm tới tướng sĩ :  phê phán nghiêm khắc
- Ông vạch cho tướng sĩ thấy rõ nhục và vinh, thắng và bại, mất  và còn , sống và chết khi đất nước có giặc
- Ông không chỉ lo cho tướng sĩ mà còn lo cho tổ tiên , gia đình , vợ con họ
- Ông còn lo từ việc ăn, mặc đến đời sống tinh thần từ việc nhỏ đến việc lớn
* Viết đoạn văn:
- Luận điểm 1: Viết theo kiểu diễn dịch
- Luận điểm 2 : dùng câu hoặc từ liên kết + viết theo kiểu diễn dich hoặc qui nạp
* Gv cho hs viết đoạn - đọc – nhận xét
Đề : Ích lợi của việc đọc sách
*Gv hướng dẩn theo sách 45 đề trắc nghiệm văn 8 trang 129
Đề 2: Ít lâu nay , một số bạn trong lớp có phần lơ là học tập . Em hãy viết một bài văn để thuyết phục bạn:Nếu khi còn trẻ ta không chịu khó học tập thì lớn lên chẵng làm được việc gì có ích.
*GV hướng dẩn theo sách 45 đề trắc nghiệm văn 8 trang 137
* Hướng dẫn về nhà: viết hoàn chỉnh bài văn



						


	    A. Đọc văn bản 
	         B.Tìm hiểu

	H/S đọc bài :Chiếu dời đô .
? Chiếu là thể văn như thế nào ?

   





? Đăc điểm của thể văn trong bài văn “CD Đ” là gì?









? Bài Chiếu dời đô thuộc ptbđ chính nào? Vì sao?


? Giá trị nghệ thuật của bài văn: cd đô?






? Nội dung của bài văn CDĐ là gì?





a? Theo Lý Công Uẩn, kinh đô cũ ở núi Hoa Lư ( Ninh Bình ) của 2 triều đại Đinh Lê là không còn thích hợp? Vì sao? Điền vào chổ trống những lí do đó? 
b? Thành Đại La có những lợi thế gì để chọn làm kinh đô của đất nước? Điền vào chổ trống những lợi thế đó ?


Giáo viên hướng dẫn phân tích 
? Tại sao kết thúc bài : CDĐ Lý Thái Tổ không ra mệnh lệnh mà lại đặt câu hỏi: Các khanh nghĩ thế nào? Cách kết thúc như vậy có tác dụng gì?
	
1_Chiếu là thể văn do vua dùng để ban bố mệnh lệnh. 
Chiếu có thể viết bằng văn vần ,văn biền ngẩu  hoặc văn xuôi . Được công bố và đón nhận một cách trang trọng.Mỗi bài chiếu thể hiện một tư tưởng chính trị lớn lao, có ảnh hưởng lâu dài đến vận mênh đất nước .
__ Chiếu là văn nghi luận trong đó không phải chỉ có lý lẽ mà phải thể hiện hình ảnh vị thiên tử có tầm nhìn xa trông rộng,tâm hồn cao cả.

2_ Đặc điểm của thể văn chiếu :
+Là lời ban bố mệnh lệnh của các vua chúa xuống các thần dân .
+Là công bố những chủ trương , đường lối ,nhiệm vụ   mà vua nêu ra  và yêu cầu thần dân thực hiện.
+Bên cạch tính chất mệnh lệnh là tính chất tâm tình .
+Ngôn từ mang tính  đơn thoại của người trên ban bố mệnh lệnh là ngôn từ mang tính chất .trao đổi , đối thoại.
3_Nghị luận 
_Vì bài văn nêu ý kiến đánh giá và bình luận. 
4_Nghệ thuật:
+Kết hợp giữa lý lẽ chặt chẽ và tình cảm chân thành .
+Lời văn cân xứng ,nhịp nhàng ,viết bằng văn xuôi xen câu văn biền ngẩu .
+Kết cấu tiêu biểu của văn nghị luận


5- Nội dung:
-Thông báo cho toàn dân biết việc dời đô.
- Phản ánh khát vọng của nhân dân về một đất nước độc lập thống nhất .
-Phản ánh ý chí tự cường của dân tộc Đại Việt đang trên đà lớn mạnh
6-Luyện tập

a.- Triều đại không được lâu bền 
  - Trăm họ hao tốn .

b.-Thiên thời :Trung tâm trời đất 
-Địa lợi thế đất rộng , bằng mà thoáng 
-Nhân hoà :

7-Phân tích trình tự mạch lạc trong hệ thống lập luận của tác giả (bài chiếu dời đô) 

8.- Cách kết thúc mang tính đối thoại trao đổi tạo sự đồng cảm…
- Thuyết phục ngưòi nghe bằng lí lẽ chặt chẽ và bằng cả lí lẽ chân thành .
- Nguyện vọng dời đô của Lí Thái Tổ phù hợp với nguyện vọng của nhân dân.


                                                                     II . Văn bản : Hịch tướng sĩ
	? Hịch là thể văn như thế nào? 




?Đặc điểm nổi bật của hịch Tướng sĩ?




? Giá trị nghệ thuật của hịch Tướng sĩ?



? Nội dung bài :Hịch tướng sĩ là gì?
	1. Hịch : là thể văn nghị luận thời xưa được vua chúa, tướng lĩnh hoặc thủ lĩnh một phong trao dùng để cổ động thuyết phục hoặc kêu gọi đấu tranh chống thù trong, giặc ngoài .
2. Đặc điểm nổi bật của hịch là khích lệ tình cảm , tinh thần người nghe . Hịch được viết theo thể văn biền ngẫu có kết cấu chặt chẽ, có lý lẽ sắc bén, có dẫn chứng thuyết phục . Bố cục thường 4 phần 
3. Nghệ thuật lập luận:
Khích lệ nhiều mặt để tập trung vào một hướng chính : khính lệ tinh thần quyết chiến quyết thắng 
 4.Nội dung : 
-Thức tỉnh lòng yêu nước ,căm thù giặc của các tướng sĩ.
-Phê phán thái độ hành động của các tướng sĩ và chỉ ra những thái độ hành động đúng nên theo và cần làm .
- Kêu gọi tướng sĩ rèn luyện võ nghệ , học tập binh thư , nêu cao tinh thần quyết chiến quyết thắng.



                             III. VĂN BẢN : NƯỚC ĐẠI VIỆT TA 
	? Cáo là gì?



? Đặc điểm của thể cáo trong đoạn trích: Nước ĐV ta là gì?


? Nghệ thuật của văn bản Nước ĐV ta là gì 





? Vì sao đoạn trích nước ĐV ta có ý nghĩa như lời tuyên ngôn? độc lập .






?Nhiều ý kiến cho rằng : Ýthức dân tộc ở đoạn trích “NĐVTA” là sự tiếp nối và phát triển ý thức dân tộc ở bài “SNNN” Vì sao? Điền vào chổ trống những yếu tố mới được bổ sung trong “NĐVTA”?
H/S :làm –GV :Chữa bài
	1. Cáo: là thể văn nghị luận cổ thường được vua chúa hoặc thủ lĩnh dùng để trình bày một chủ trương hay công bố  kết quả 1 sự nghiệp để mọi người cùng biết .
2. Đặc điểm: 



3. Nghệ thuật:
- Kết cấu chặt chẽ, mạch lạc, trình tự lập luận sắc bén .
- Lời văn cân xứng nhịp nhàng , sử dụng câu văn biền ngẫu.
- Lí lẽ đanh thép, dẫn chứng thực tiễn, phép so sánh cụ thể.
4. Ý nghĩa:
- Bài văn tuyên bố nước ta là đất nước độc lập: có văn hiến lâu đời, lãnh thổ riêng, phong tục tập quán riêng, lịch sử riêng, chế độ chủ quyền riêng.
- Bài văn tuyên bố : kẻ xâm lược là phản nhân nghĩa, nhất định thất bại.





* Củng cố: Học sinh học thuộc lòng các bài thơ trên
                    Nắm chắc nội dung, nghệ thuật các bài chiếu ,hịch ,cáo đã học .
 *  Dặn dò học thuộc bài, ôn bài kĩ : 
 *  Rút kinh nghiệm:

















                                                                                                      Trang 1
